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Lời mở đầu
Giáo trình “Quy hoạch Toán học” này  được biên soạn nhằm phục vụ cho nhu

cầu về tài liệu học tập của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố

Hồ Chí Minh. Nội dung giáo trình này  gồm 6 chương:

   Chương 0 :  Ôn tập và bổ túc một số kiến thức về đại số tuyến tính và giải tích lồi.

   Chương 1 :  Bài toán quy hoạch tuyến tính.

   Chương 2 : Bài toán quy hoạch tuyến tính đối ngẫu.

   Chương 3: Bài toán vận tải.

   Chương 4: Bài toán sản xuất đồng bộ.

   Chương 5:  Phương pháp sơ đồ mạng PERT-CPM.

Nội dung môn học như trên là khá phong phú. Tuy nhiên, thời lượng dành

cho môn học này chỉ có 45 tiết là hơi ít.  Do đó, để tiếp thu tốt môn học, các bạn

sinh viên cần đọc kỹ bài học trong giáo trình trước khi đến lớp. Các bạn chỉ cần làm

bài tập vừa đủ để hiểu rõ nội dung, ý nghĩa các bài toán và nắm vững các thuật

toán, mà không nên mất thời gian nhiều với việc tính toán.

Trước mỗi chương  tác giả nêu ra những nội dung, những kiến thức cơ bản mà

sinh viên cần phải đạt được. Dựa vào đó mà các bạn sinh viên biết được mình sẽ

phải học những gì,  cần phải hiểu rõ những khái niệm nào,  những nội dung nào cần

phải nắm vững và những bài toán dạng nào phải làm được. Trong mỗi chương, tác

giả đưa vào khá nhiều ví dụ phù hợp để minh họa làm sáng tỏ các khái niệm

vừa được trình bày đồng thời chỉ ra được rất nhiều ứng dụng vào thực tế.  Sau

mỗi chương có phần bài tập được chọn lọc  phù hợp để sinh viên tự luyện tập nhằm

đạt được sự hiểu biết sâu rộng hơn các khái niệm đã đọc qua và thấy được các ứng

dụng rộng rãi của các kiến thức này vào thực tế. Để tiện cho việc ứng dụng vào thực

tiễn, sinh viên cần tìm hiểu thêm việc sử dụng các phần mềm tính toán cho môn học

này như : Excel, Matlab , Maple , ...-Phần này sẽ thực hiện qua bài thu hoạch nhóm

cùng với nội dung chương 5 khi sinh viên học môn này với tác giả giáo trình.
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Tuy có rất nhiều cố gắng trong công tác biên soạn , nhưng chắc chắn giáo

trình này vẫn còn thiếu sót. Chúng tôi xin trân trọng tiếp thu ý kiến đóng góp của

các bạn sinh viên và các đồng nghiệp để giáo trình này ngày càng hoàn chỉnh hơn.

Thư góp ý xin  gửi về : Ngô  Hữu  Tâm
Trường Đại học  Sư Phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

Khoa Khoa học Cơ bản

     Bộ môn Toán
Email: tamnh@hcmute.edu.vn

huutamngo@yahoo.com.vn

____________________________________________________________________

Cuộc sống luôn nảy sinh những vấn đề (bài toán) cần giải quyết. Mỗi khi giải

quyết một vấn đề, sau khi đã tìm ra một phương án, chúng ta thường hài lòng

ngay với phương án vừa tìm được ,mà ít nghĩ rằng vấn đề còn có thể giải

quyết bằng phương án khác tốt hơn. Như vậy, khi tìm phương án để giải

quyết một vấn đề, chúng ta phải tìm phương án tốt nhất (nếu có thể). Phương

án tốt nhất để giải quyết một vấn đề với một số điều kiện, ràng buộc cho

trước gọi là phương án tối ưu.

Mỗi vấn đề cần giải quyết luôn nằm trong một hệ thống nhất định. Bản thân hệ thống này

lại nằm trong hệ thống khác lớn hơn gồm nhiều hệ thống nhỏ. Các hệ thống này chịu sự

tương tác  ảnh hưởng lẫn nhau. Hơn nữa, mỗi vấn đề lại chứa đựng bên trong nó những hệ

thống nhỏ hơn và chúng cũng chịu sự tương tác  ảnh hưởng lẫn nhau. Do đó, để bảo đảm

vấn đề mà chúng ta quan tâm được giải quyết một cách chính xác, chúng ta cần phải chú ý

đến tất cả những mối liên hệ và ảnh hưởng nêu trên.



Quy hoạch Tuyến tính 3

Chương 0

ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC MỘT SỐ KIẾN THỨC VỀ
ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH VÀ GIẢI TÍCH LỒI

1. Ma trận

Một ma trận A cấp mn ( cỡ mn ) trên R là một bảng chữ nhật gồm mn phần tử
trong R được viết thành m hàng và n cột như sau:
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Trong đó aij  R  là phần tử  ở vị trí hàng thứ i và cột thứ j của ma trận A. Đôi khi
ma trận A được ký hiệu vắn tắt là :  A = [aij]mxn = ( aij)mxn = A mxn  .

Ma trận cột là ma trận chỉ có một cột : X =
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Ma trận hàng là ma trận chỉ có một hàng:  Y =  n21 y......yy .
Ma trận có số hàng bằng số cột gọi là ma trận vuông.  Ma trận vuông có n hàng gọi

là ma trận vuông cấp n:   A =
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Ma trận tam giác trên:
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 Ma trận tam giác dưới:
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Ma trận đơn vị cấp n ký hiệu là In hay I: In =
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 Các phép toán về ma trận

i) Ma trận bằng nhau: Cho các ma trận A = [aij]mxn, B = [bij]mxn

ii) phép cộng, trừ các ma trận cùng cấp:  Cho A = [aij]mxn, , B = [bij]mxn

A = B
NÑ
  aij = bij ;  i = , m ; j = n,1
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iii) Phép nhân một số với một ma trận: Cho A = [aij]mxn ,   R

iv)Phép nhân hai ma trận có cấp thích hợp:(số cột ma trận trước phải bằng số hàng ma trận sau)

Cho các ma trận A = [aij]mxn, B = [bij]nxp

v) Phép chuyển vị: Ma trận chuyển vị của A = [aij]mxn, ký hiệu AT , AT ÑN
   [ T

jia ]nxm

với T
jia = aij , tức là AT có được từ A bằng cách chuyển hàng thành cột.

 Phép biến đổi sơ cấp hàng của ma trận

Có 3 loại phép biến đổi sơ cấp hàng:
Loại 1  Hoán vị hai hàng : hi hj

Loại 2  Nhân một số khác 0 vào một hàng : hi hi,   0
Loại 3 Thay một hàng bởi hàng đó cộng với  lần hàng khác:
             hi + hj hi , ij.
Kết hợp loại 2 và loại 3 ta được : hi + hj hi ,   0,  ij.

2. Hệ phương trình tuyến tính

Một hệ phương trình tuyến tính trên R  là hệ thống gồm m phương trình bậc nhất (n
ẩn số) có dạng tổng quát như sau:
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 A X  = B

Trong đó aij  R ( gọi là các hệ số) và  bi  R ( gọi là các hệ số tự do) là các số cho
trước, các xj là các ẩn cần tìm (trong R).

- Ma trận A gọi là ma trận hệ số của hệ phương trình (I).

-  Ma trận  B  gọi là ma trận cột các hệ số tự do.

- Ma trận  X  gọi là ma trận cột các ẩn số.

A + B
ÑN
  [aij + bij]mxn      ;        A - B
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- Ma trận A 
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= (AB) gọi là ma trận hệ số bổ sung của

hệ phương trình tuyến tính (I) hoặc gọi tắt là ma trận bổ sung.

- Nghiệm của hệ (I) là bộ số (c1 , c2, ….., cn ) sao cho khi thay  xi  bởi  ci  thì tất cả
các phương trình của hệ đều thỏa.

- Hai hệ phương trình tuyến tính gọi là tương đương nếu chúng có cùng tập hợp
nghiệm.

- Một hệ phương trình tuyến tính gọi là tương thích nếu nó có nghiệm.

 Định lý Cronecker - Capelli (n là số ẩn số của hệ phương trình)

i) r(A) = r( A ) = n  HPT (I) có nghiệm duy nhất.

ii) r(A) = r( A ) < n  HPT (I) có vô số nghiệm.(khi đó có n-r(A) ẩn số tự do)

iii) r(A) < r( A )   HPT (I) vô nghiệm.

iv) r(A) = r( A )   HPT (I) có nghiệm ( hệ tương thích).

3. Không gian vectơ m

Không gian vectơ m  là tập m  =  m1,i,Rx/)x,....,x,(xx im21  với phép

cộng vectơ và phép nhân một số với một vectơ như sau:

 x = (x1 , x2 ,…, xm) m , y = (y1 , y2 ,…, ym) m ,    

 Phép cộng vectơ:  x + y
ÑN
 (x1 + y1, x2 + y2 , .…, xm + ym) .

 Phép nhân một số với một vectơ:  x
ÑN
  ( x1,  x2,.…,  xm).

Mỗi vectô x  = (x1 , x2 ,…, xm) còn gọi là vectô m chiều. Vectô không hay vectô zero
là 0 = (0, 0, ...., 0).

 Tổ hợp tuyến tính: Vectơ x gọi là tổ hợp tuyến tính của các vectơ u1, u2, …, un

nếu và chỉ nếu tồn tại các số R,......,, n21 ααα sao cho

x = nn211 u..........uu 2 ααα 

 Phụ thuộc tuyến tính: Các vectơ u1, u2, ……, un gọi là phụ thuộc tuyến tính nếu và
chỉ nếu tồn tại các số R,...,, n21 ααα không đồng thời bằng 0 sao cho

nn211 u..........uu 2 ααα  = 0

 Độc lập tuyến tính: Các vectơ u1, u2, ……, un gọi là độc lập tuyến tính nếu và chỉ
nếu : nn211 u..........uu 2 ααα  = 0  0.... n21  ααα



Quy hoạch Tuyến tính 6

 Cơ sở: Các vectơ u1, u2, …, um  gọi là cơ sở của không gian vectơ m nếu và chỉ

nếu chúng độc lập tuyến tính và mọi vectơ x m đều là tổ hợp tuyến tính của

các vectơ u1, u2, …, um.

  Tích vô hướng Euclide trong m là tích vô hướng được định nghĩa  như sau:

 x = (x1 , x2 ,…, xm) m ,  y = (y1 , y2 ,…, ym) m

                   <x,y>
ÑN

  x1 y1 + x2 y2 + .….+ xm ym

 Chuẩn hay độ dài vectơ  x,  ký hiệu x  :  xx,x
ÑN

 Không gian m với tích vô hướng như trên là một không gian Euclide.

 Trong không gian vectơ m, các vectơ cột e1 =
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lượt gọi là vectơ đơn vị thứ 1, 2, …., m.

4. Hệ phương trình tuyến tính chuẩn

Cho hệ phương trình tuyến tính
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Hệ (I’) gọi là hệ phương trình tuyến tính chuẩn nếu từ ma trận A, ta có thể chọn ra
m cột và sắp xếp lại để được một ma trận đơn vị cấp m.
Ví dụ 1

a) Hệ
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 có các cột 1, 2, 3 sắp thành ma trận đơn vị.

b) Hệ






















mnmnmmm

nnm

nnm

bxaxax

bxaxax
bxaxax









11m

2211m22

1111m11

là  hệ  phương
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 trình chuẩn vì ma trận hệ số A =

























mn1mm

n21m2

n11m1

aa100

aa010
aa001









 có các cột 1,2,…,

m sắp thành ma trận đơn vị.

c) Hệ












3xxx3x
4x2xx2x3
2xx3xx2

6421

4321

5421

là hệ phương trình chuẩn vì ma trận

hệ số A =
















101031
002123
013012

có các cột 5, 3, 6 sắp thành ma trận đơn vị.

 Ẩn cơ bản-Nghiệm cơ bản

 Xét hệ phương trình chuẩn (I’) ở trên. Khi đó, ẩn ứng với các véctơ cột đơn vị
của ma trận A gọi là ẩn cơ bản (ẩn cơ sở); các ẩn khác gọi là ẩn không cơ bản.
Ẩn cơ bản ứng với vectơ đơn vị thứ  i gọi là ẩn cơ bản thứ i. Sắp xếp các ẩn cơ
bản theo thứ tự các vectơ đơn vị 1, 2, ..., m  ta được hệ ẩn cơ bản. Cần lưu ý là
nếu có nhiều ẩn ứng với cùng một veùctô cột đơn vị thì chỉ chọn một ẩn làm ẩn cơ
bản, các ẩn còn lại là ẩn không cơ bản.

 Nghiệm của một hệ phương trình chuẩn mà các ẩn không cơ bản đều bằng 0 gọi
là nghiệm cơ bản. Nói cách khác, nghiệm cơ bản của một hệ phương trình
tuyến tính chuẩn là nghiệm nhận được từ dạng nghiệm tổng quát khi cho các ẩn
không cơ bản nhận giá trị 0.

Ví dụ 2

a) Hệ phương trình chuẩn :












3xx3x
2x15x2x
1x10x3x

543

432

431

 có các ẩn cơ bản

thứ 1, 2, 3 lần lượt là x1, x2, x5 và hệ ẩn cơ bản là (x1, x2, x5); các ẩn không cơ
bản là x3, x4. Một nghiệm cơ bản của hệ là (x1, x2, x3, x4, x5) = (1, 2, 0, 0, -3).

b) Hệ phương trình chuẩn












3xxx3x
4x2xx2x3
2xx3xx2

6421

4321

5421

 có các ẩn cơ

bản thứ 1, 2, 3 lần lượt là x5, x3, x6 và hệ ẩn cơ bản là (x5, x3, x6); các ẩn không
cơ bản là x1, x2, x4. Một nghiệm cơ bản của hệ là (x1,x2, x3, x4, x5, x6) =
(0,0,4,0,2, 3).

 Phép khử Gauss- Jordan     Xét hệ phương trình chuẩn
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











3xx3x
1x15xx
2x10xx

542

432

421

 có các ẩn cơ bản là x1, x3, x5 và hệ ẩn cơ bản

là (x1, x3, x5); các ẩn không cơ bản là x2, x4. Nghiệm cơ bản ban đầu là
(x1, x2, x3, x4, x5) = (2, 0, 1, 0, -3).

Ma trận bổ sung của hệ là

A  =



















3
1
2

13010
015110
010011

   1312 hh;hh























5
1

2

17001
025101
010011

= A*

Hệ phương trình chuẩn ứng với ma trận bổ sung  A* có các ẩn cơ bản
là x2, x3, x5 và hệ ẩn cơ bản là (x2, x3, x5);  các ẩn không cơ bản là x1, x4. Nghiệm cơ
bản mới của heäâ là (x1, x2, x3, x4, x5) = (0, 2, -1, 0, -5).
Phép biến đổi ma trận bổ sung như trên gọi là phép khử  Gauss-Jordan với phần tử
trục xoay là a12. Phép khử này biến cột 2 thành cột vectơ đơn vị thay cho cột 1 đồng
thời giữ nguyên hai cột vectơ đơn vị là cột 3 và cột 5, đưa ẩn x1 ra khỏi hệ ẩn cơ bản
và ẩn x2 vào trong hệ ẩn cơ bản.

5. Khái niệm tập lồi, điểm cực biên

 Đường thẳng, đoạn thẳng, siêu phẳng, nửa không gian
 Cho hai điểm a, b trong không gian Euclide n. Đường thẳng qua hai điểm a, b

là tập tất cả các điểm x trong n có dạng:

x = a + (1-)b ,   
       Nếu  0    1  thì ta có đoạn thẳng  nối hai điểm a và b.  Khi đó, mọi điểm
       x = a +(1-)b với 0 < <1 đều là điểm trong của đọan thẳng nối a và b.
 Một siêu phẳng trong n là tập tất cả điểm x = (x1 , x2 ,…, xn)  n thỏa mãn

phương trình tuyến tính: a1x1 + a2 x2 +…+anxn = ,   , ai  
Trong không gian 2 chiều siêu phẳng là một đường thẳng; trong không gian 3
chiều siêu phẳng là một mặt phẳng.
 Một nửa không gian đóng trong n là tập tất cả điểm x = (x1, x2 ,…, xn)  n thỏa

mãn bất phương trình tuyến tính: a1x1 + a2 x2 +…+anxn   ,   , ai  
 Một nửa không gian mở trong n là tập tất cả điểm x = (x1, x2 ,…, xn)  n thỏa

mãn bất phương trình tuyến tính: a1x1 + a2 x2 +…+anxn <  ,   , ai  

 Tập lồi  ( convex set)
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 Tập C  n được gọi là tập lồi nếu : x, y C , 0    1 x + (1-)y  C. Tức là

nếu C chứa hai điểm nào đó thì C phải chứa cả đoạn thẳng nối hai điểm đó.

Ví dụ 3
a) Đa giác lồi, hình elip, khối đa diện lồi, khối cầu là các tập loài

           x
                       y

b) Hi ̀nh vành khăn, đa giác lõm, đa diện lõm, đường elip, mặt cầu là các tập không loài

               x

                            y                     x             y

 Điểm cực biên  Điểm  x*  của tập C gọi là điểm cực biên nếu trong C không có
đoạn thẳng nào nhận x* là điểm trong.

Ví dụ 4
a) Hình đa giác lồi có các điểm cực biên chính là các đỉnh của nó.
b) Hình đa diện lồi có các điểm cực biên chính là các đỉnh của nó.
c) Hình elip đóng có các điểm cực biên là mọi điểm thuộc đường biên của nó.
d) Hình cầu đóng có các điểm cực biên là mọi điểm thuộc mặt cầu biên của nó.

Bài tập

Bài 0.1 Cho hệ phương trình chuẩn :












3xxx3x
4x2xxx3
2xxx2x2

6531

5321

5431

a) Tìm hệ ẩn cơ bản, nói rõ thứ tự các ẩn cơ bản.
b) Tìm nghiệm cơ bản ban đầu.
c) Tìm hai hệ ẩn cơ bản mới và hai nghiệm cơ bản mới. ( áp dụng phép khử Gauss-Jordan)

Bài 0.2  Chứng minh rằng số nghiệm cơ bản của một hệ phương trình tuyến tính
chuẩn là hữu hạn.
Bài 0.3
a) Chứng minh rằng  giao của hai tập lồi là một tập lồi. Suy ra giao của một số hữu

hạn tập lồi là tập lồi.
b) Hãy lấy một ví dụ chứng tỏ rằng hợp của hai tập lồi có thể không là một tập lồi.

Bài 0.4 Tìm ba nghiệm cơ bản của các hệ phương trình sau
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a)












3xx3x
2x15x2x
1x10x3x

543

432

431

 b)












323
422
123

6532

5321

5432

xxxx
xxxx
xxxx

Câu hỏi trắc nghiệm
( chọn một trong 4 câu : A, B, C, D)

Câu 1

 Cho hệ phương trình tuyến tính :



















 mnmn2m21m1

n2n222121

n1n212111

bxa....xaxa
...............................................

2bxa....xaxa
1bxa.....xaxa

(I). Gọi A là

ma trận hệ số và A  là ma trận hệ số bổ sung của hệ phương trình (I). Khẳng định
nào sau đây sai?

A) r(A) = r( A )  HPT (I) có nghiệm .

B) r(A) = r( A ) < n  HPT (I) có vô số nghiệm.

C) r(A) < r( A )   HPT (I) vô nghiệm.

D) Nếu A là ma trận vuông và detA = 0 thì hệ (I) vô nghiệm.

Câu 2 Khẳng định nào sau đây sai?

A) Mọi hệ phương trình tuyến tính chuẩn đều có nghiệm.

B) Mọi hệ phương trình tuyến tính có số phương trình nhiều hơn số ẩn số đều vô
nghiệm.

C) Trong một nghiệm cơ bản của hệ phương trình tuyến tính chuẩn thì mọi ẩn
không cơ bản đều nhận giá trị 0.

D) Số nghiệm cơ bản của một hệ phương trình tuyến tính chuẩn hữu hạn.

Câu 3 Khẳng định nào sau đây sai?

A) Giao của hai tập lồi là một tập lồi.

B) Mọi điểm biên của một tập lồi đều là điểm cực biên.

C) Mọi điểm cực biên của một tập lồi đều là điểm biên.

D) Mọi đa giác lồi đều là tập lồi.

Câu 4 Khẳng định nào sau đây sai?

A) Giao của một số hữu hạn tập lồi là tập lồi.

B) Trong không gian, mọi đa diện lồi đều là tập lồi.

C) Trong không gian, mọi đỉnh của đa diện lồi đều là điểm cực biên.

D) Mặt cầu là tập lồi.
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Chương 1

BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH
Sơ đồ sau đây cho biết cấu trúc logic của chương 1 và yêu cầu tối thiểu đối với sinh
viên là phải làm được tất cả các việc chỉ ra trong sơ đồ.

Bài toán thực tế

Lập mô hình toán
học ta được bài
toán QHTT (P)

Đưa bài toán (P) về
bài toán dạng chính
tắc Dạng chuẩn

Giải bài toán dạng
chuẩn bằng phương
pháp đơn hình

Suy ra kết quả bài
toán (P)

Suy ra kết quả bài
toán thực tế

Nếu (P) chỉ có 2 ẩn
thì có thể giải (P)
bằng phương pháp

hình học
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§ 1. CÁC  VÍ  DỤ  DẪN  ĐẾN  BÀI  TOÁN QUY  HOẠCH
TUYẾN  TÍNH-LẬP MÔ HÌNH TOÁN HỌC

Trong bài này, thông qua một số bài toán cụ thể, bạn sẽ học cách phân tích định tính
và định lượng rồi từ đó lập mô hình toán học cho một số vấn đề thực tế.

1.1. Các ví dụ

Ví dụ 1 ( bài toán lập kế hoạch sản xuất )

Một xí nghiệp có 3000 đơn vị nguyên liệu loại A, 5000 đơn vị nguyên liệu loại B,
2000 đơn vị nguyên liệu loại C. Các nguyên liệu trên dùng để sản xuất 4 loại hàng
hóa : I, II, III, IV. Định mức nguyên liệu cần thiết và lợi nhuận khi sản xuất một đơn
vị sản phẩm mỗi loại được cho trong bản sau đây:

I II III IV

A 12 5 15 6

B 14 8 7 9

C 17 13 9 12

Lợi nhuận 5 8 4 6

Hãy lập mô hình bài toán xác định phương án sản xuất đạt lợi nhuận cao nhất.

Giải

Gọi x1, x2, x3, x4 lần lượt là số đơn vị sản phẩm loại I, II, III, IV  cần sản xuất.  Theo
đề bài ta có:
Tổng lợi nhuận cao nhất: 5x1 + 8x2 + 4x3 + 6x4 max
Lượng nguyên liệu tiêu thụ không vượt quá số lượng nguyên liệu hiện có:

2000x12x9x13x17
5000x9x7x8x14
3000x6x15x5x12

4321

4321

4321













 0x,0x,0x,0x:aâm khoângloaïimoãi phaåmsaûnvòñônSoá 4321 

Nếu sản phẩm là thành phẩm như bàn, ghế, quần áo, tàu, xe, máy móc,..thì cần
có thêm điều kiện số sản phẩm là số nguyên.

Tóm lại ta có bài toán
Tìm (x1, x2, x3, x4) sao cho thỏa mãn:
                  (1)     f(x1, x2, x3, x4) =  5x1 + 8x2 + 4x3 + 6x4 max

                  (2)
2000x12x9x13x17

5000x9x7x8x14
3000x6x15x5x12

4321

4321

4321













                  (3) 0x,0x,0x,0x 4321  ( có thể cần thêm điều kiện nguyên)
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Ví dụ 2 (bài toán cắt vật liệu )

Một công ty may mặc cần sản xuất 5000 quần và ít nhất 3000 áo. Mỗi tấm vải có 6
cách cắt với số lượng quần áo tương ứng được cho trong bảng sau:

Cách cắt Quần Áo
1 90 35
2 80 55
3 70 70
4 60 90
5 120 0
6 0 100

Hãy lập mô hình bài toán tìm phương án cắt quần áo sao cho tổng số tấm vải sử
dụng là ít nhất?

Giải

Gọi x1, x2, …, x6 lần lượt là số tấm vải cắt theo cách 1, 2,…, 6. Theo đề bài ta có :

 Tổng số tấm vải sử dụng là ít nhất :  x1+ x2+ …+ x6 min

 Yeâu caàu cần sản xuất 5000 quaàn  :  90x1 + 80x2 + 70x3 + 60x4 +120x5 = 5000

 Yeâu caàu cần sản xuất  ít nhất 3000 aùo : 35x1 + 55x2 + 70x3 + 90x4 +100x6  3000

 Số tấm vải sử dụng cho mỗi cách cắt không âm và nguyên vì mỗi cách cắt cần sử
dụng số nguyên tấm vải: x1 0, x2 0, …, x6  0  và nguyên.

Tóm lại ta có bài toán
Tìm (x1, x2, …, x6) sao cho thỏa mãn:

(1)     f(x1, x2, …, x6) = x1+ x2+ …+ x6 min

                  (2)







300010090705535
500012060708090

64321

54321

xxxxx
xxxxx

       (3)    x1 0 , x2 0, …, x6  0 và nguyên

Ví dụ 3  (bài toán dinh dưỡng )

Để nuôi một loại gia súc trong một ngày (24 giờ)  cần có khối lượng tối thiểu các
chất đạm, đường và chất khoáng tương ứng là 180 gam, 120 gam và 60 gam. Trên
thị trường hiện có bán 3 loại thức ăn A , B, C với tỷ lệ  các chất trong một kg thức ăn
được cho trong bảng sau ( đơn vị là gam) :

Chất bổ
Thức ăn

Đạm Đường Khóang

A 10 30 2
B 20 40 1
C 25 20 3
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Biết chi phí để mua mỗi kg thức ăn A, B, C tương ứng là 3000 đồng, 5000 đồng,
3500 đồng. Hãy lập mô hình bài toán tìm phương án mua thức ăn các loại A, B, C
sau cho đảm bảo được nhu cầu dinh dưỡng tối thiểu với chi phí thấp nhất.

Giải

Gọi x1, x2, x3 lần lượt là lượng thức ăn A, B, C cần mua (đơn vị là kg).  Theo đề bài
ta có:
Tổng chi phí thaáp nhaát  : 3000x1 + 5000x2 + 3500x3 min

Bảo đảm nhu cầu dinh dưỡng tối thiểu :












60x3xx2
120x20x40x30
180x25x20x10

321

321

321

 aâm khoângmuacaànloaïimoãiaênthöùclöôïngSoá : 0x,0x,0x 321 

Tóm lại ta có bài toán
Tìm (x1, x2, x3) sao cho thỏa mãn:
                  (1)     f(x1, x2, x3) = 3000x1 + 5000x2 + 3500x3 min

                  (2)












60x3xx2
120x20x40x30
180x25x20x10

321

321

321

                (3) 0x,0x,0x 321 

Ví dụ 4  (bài toán vận tải)
Có m nơi A1, A2,…,Am cung cấp một loại mặt hàng nào đó với khối lượng tương ứng
là a1, a2,…, am. Cùng lúc đó có n nơi B1, B2,…, Bn tiêu thụ loại hàng đó với khối lượng
yêu cầu tương ứng là b1, b2,…, bn (đơn vị khối lượng tính bằng tấn). Ta gọi Ai là điểm
phát hàng thứ  i  mii ,  và Bj là điểm thu hàng thứ j  nj ,1 .

Giả sử tổng lượng hàng cần phát đi ở các điểm phát bằng tổng lượng hàng thu về ở
các điểm thu    ji ba , tức là bài tóan cân bằng thu phát.

Cho biết chi phí chuyên chở một tấn hàng từ Ai đến Bj là cij đồng. Ma trận
 

nmij
cC


  gọi là ma trận cước phí.

Hãy lập kế hoạch vận chuyển từ mỗi điểm phát đến mỗi điểm thu bao nhiêu tấn
hàng để:

- Các điểm phát đều phát hết hàng.
- Các điểm thu đều nhận đủ hàng yêu cầu.
- Tổng cước phí phải trả là ít nhất.

Giải
 Phân tích bài toán:  Đặt xij là số tấn hàng chuyển từ Ai đến Bj.

a) Tất nhiên  njmixij ,1,,10 
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b) Tổng lượng hàng phát đi từ Ai đến tất cả các Bj là:





n

j
ijinijii xxxxx

1
21 ......

Vì các điểm phát phải phát hết hàng nên ta có : 


n

j
ijx

1
= ai  mi ,1

c) Tổng lượng hàng thu về Bj từ tất cả các Ai là:





m

i
ijmjijjj xxxxx

1
21 ......

Vì các điểm thu phải thu đủ  hàng nên ta có : 


m

1i
ijx = bj  nj ,1

d) Tổng cước phí phải trả: 
 

m

1i

n

1j
ijijxc .  Tổng này càng nhỏ càng tốt.

Từ các phân tích trên, ta có mô hình bài toán:
(1)   min

i j
ijij xcxf

(2)
 

 




















m

1i
jij

n

1j
iij

n,1ibx

m,1iax

(3)  njmixij ,1;,10 

Ví dụ 5  ( bài toán  kiểm soát ô nhiễm)

Một công ty cement sản xuất mỗi năm 2.500.000 thùng cement. Khi sản xuất mỗi
thùng cement sinh ra 2 kg bụi. Công ty được yêu cầu sử dụng thiết bị lọc bụi: thiết
bị A lọc được 1,5  kg bụi/thùng cement, chi phí họat động là 1.400 đồng/thùng; thiết
bị B lọc được 1,8  kg bụi/thùng cement, chi phí họat động là 1.800 đồng/thùng .
Công ty được yêu cầu phải giảm bớt ít nhất 4.200.000 kg bụi mỗi năm. Hỏi công ty
nên sử dụng mỗi loại thiết bị lọc như thế nào để đạt yêu cầu  và chi phí thấp nhất?
Hãy lập mô hình toán học của bài toán này.

Giải
Gọi x, y lần lượt là số thùng cement sử dụng thiết bị lọc bụi A, B mỗi năm. Theo đề
bài ta có:
 Tổng chi phí thaáp nhaát: 1.400x +1.800y min.
 Số thùng cement có sử dụng thiết bị lọc bụi không vượt qua số thùng cement

sản xuất : x + y  2.500.000
 Công ty được yêu cầu phải giảm bớt ít nhất  4.200.000  kg bụi mỗi năm:

1,5x + 1,8y  4.200.000
 Số thùng cement có sử dụng thiết bị lọc bụi mỗi loại không âm: x 0, y  0
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Tóm lại ta có bài toán
(1) f(x,y) = 1.400x +1.800y min

(2)







000.200.4y8,1x5,1
000.500.2yx

(3) x 0, y  0
Ví dụ 6 (Bài toán lập kế hoạch sản xuất)
Hãy lập mô hình toán học của bài toán sau đây.

Một công ty may mặc ký hợp đồng giao cho khách hàng 260.000 bộ quần áo trong
thời gian 1 tháng. Công ty có ba xí nghiệp A, B, C và quần áo phải được sản xuất và
đóng gói thành bộ tại mỗi xí nghiệp. Năng lực sản xuất trong một tháng và chi phí
sản xuất đối với mỗi bộ quần áo của các xí nghiệp trong thời gian thường trong thời
gian tăng ca được cho trong bảng sau:

Xí nghiệp A Xí nghiệp B Xí nghiệp CXí nghiệp

Thôøigian SX

Năng lực
sản xuất

Chi phí Năng lực
sản xuất

Chi phí Năng lực
sản xuất

Chi phí

Thời gian
thường

90.000
boä/thaùng

73.000
ñoàng/boä

50.000
boä/thaùng

74.500
ñoàng/boä

80.000
boä/thaùng

74.000
ñoàng/boä

Thời gian
tăng ca

40.000
boä/thaùng

74.200
ñoàng/boä

22.000
boä/thaùng

75.500
ñoàng/boä

35.000
boä/thaùng

75.000
ñoàng/boä

Biết rằng số bộ quần áo sản xuất tại hai xí nghiệp B và C phải ít nhất là 156.000 bộ.
Hỏi phải phân công sản xuất cho các xí nghiệp như thế nào để hoàn thành hợp đồng
với chi phí thấp nhất.

Giải
Gọi: 21 , xx  lần lượt là số bộ quần áo sản xuất trong thời gian thường và thời gian tăng
ca tại xí nghiệp A trong một tháng; 21 , yy  lần lượt là số bộ quần áo sản xuất trong
thời gian thường và thời gian tăng ca tại xí nghiệp B trong một tháng; 21 , zz  lần lượt
là số bộ quần áo sản xuất trong thời gian thường và thời gian tăng ca tại xí nghiệp C
trong một tháng.
Ta có:
 Tổng chi phí sản xuất bé nhất:

 21 200.74000.73 xx  21 500.75500.74 yy min000.75000.74 21  zz

 Cần sản xuất đủ 260.000 để giao cho khách hàng:
 21 xx  21 yy 000.26021  zz

 Số bộ quần áo sản xuất phải không âm và nguyên: 01 x  và 1x  nguyên, 02 x
và 2x  nguyên, 01 y  và 1y  nguyên, 02 y  và 2y  nguyên, 01 z  và 1z  nguyên,

02 z  và 2z  nguyên.
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 Số bộ quần áo sản xuất trong thời gian thường và thời gian tăng ca tại mỗi xí
nghiệp không vượt quá năng lực sản xuất của xí nghiệp đó: 000.901 x ,

000.402 x , 000.501 y , 000.222 y , 000.801 z , 000.352 z .

 Số bộ quần áo sản xuất tại hai xí nghiệp B và C phải ít nhất là 156.000 bộ:
 21 yy 000.15621  zz

Tóm lại ta có mô hình bài toán là tìm 21 , xx , 21 , yy , 21 , zz  sao cho:
(1)  21 200.74000.73 xx  21 500.75500.74 yy min000.75000.74 21  zz

(2)




















000.560
000.35;000.80
000.22;000.50
000.40;000.90

000.260

2121

21

21

21

212121

zzyy
zz
yy
xx
zzyyxx

(3) 01 x , 02 x , 01 y , 02 y , 01 z , 02 z  và 1x , 2x , 1y , 2y , 1z , 2z  nguyên

Ví dụ 7 (Bài toán lập kế hoạch sản xuất)

Hãy lập mô hình toán học của bài toán sau đây.

Một công ty may mặc cần sản xuất 3 loại sản phẩm may mặc là A, B, C và mỗi sản
phẩm này đều phải qua 3 công đoạn là công đoạn 1, công đoạn 2, công đoạn 3.
Chi phí sản xuất trung bình (gồm tất cả chi phí như nguyên liệu, nhân lực,…) đối
với mỗi sản phẩm, giá bán tương ứng của mỗi sản phẩm, tổng số giờ lao động ứng
với mỗi công đoạn mà công ty có được trong một tuần và định mức tiêu hao số giờ
lao động của mỗi sản phẩm ứng với mỗi công đoạn được cho trong bảng sau:

Định mức tiêu hao số giờ lao
động của mỗi  sản phẩm ứng

với mỗi công đoạn

A B C

Tổng số giờ lao động
ứng với mỗi công

đoạn mà công ty có
được trong 1 tuần

Công đoạn 1 3 2,5 2 350 giờ (CĐ1)

Công đoạn 2 5 3 5 650 giờ (CĐ2)

Công đoạn 3 4 2 3 400 giờ (CĐ3)
Chi phí sản xuất trung

bình mỗi sản phẩm
$6 $5,5 $5

Giá bán mỗi sản
phẩm

$11 $9 $8,5

Biết các sản phẩm sản xuất ra đều có thể bán hết với điều kiện số sản phẩm A
không được vượt quá  tổng của số sản phẩm B và C. Hỏi mỗi tuần công ty cần sản
xuất mỗi loại sản phẩm là A, B, C với số lượng tương ứng bao nhiêu để lợi nhuận
trung bình lớn nhất?
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Giải
Gọi zyx ,,  là số sản phẩm loại A, B, C mà công ty cần sản xuất mỗi tuần.

Lợi nhuận lớn nhất: max)55,8()5,59()611(),,(  zyxzyxf

Số giờ lao động sử dụng mỗi công đoạn không vượt quá tổng số giờ lao động
mỗi công đoạn mà công ty có được trong 1 tuần:

Công đoạn 1: 35025,23  zyx

Công đoạn 2: 650535  zyx

Công đoạn 3: 400324  zyx

Số sản phẩm loại A không vượt quá tổng số sản phẩm loại  B và C: zyx 

Số sản phẩm mỗi loại không âm và nguyên: 0,0,0  zyx  và zyx ,,  nguyên

Tóm lại ta có mô hình  bài toán là là tìm các số zyx ,,  sao cho:

(1) max5,25,35),,(  zyxzyxf

(2)
















zyx
zyx
zyx
zyx

400324
650535
35025,23

          (3) 0,0,0  zyx  và zyx ,,  nguyên

1.2. Quy tắc vàng khi lập mô hình toán học bài toán thực tế và khái niệm
tối ưu:

Mỗi ý diễn đạt bằng ngôn ngữ thông thường phải được diễn đạt tương đương

bằng ngôn ngữ toán học. Ngôn ngữ thông thường đôi khi bất định (không

tường minh, không rõ ràng, mờ, ngẫu nhiên,…) nên khi lập mô hình cần chú ý

đến yếu tố này (định tính, định lượng,…).

Cuộc sống luôn nảy sinh những vấn đề (bài toán) cần giải quyết. Mỗi khi giải

quyết một vấn đề, sau khi đã tìm ra một phương án, chúng ta thường hài lòng

ngay với phương án vừa tìm được, mà ít nghĩ rằng vấn đề còn có thể giải

quyết bằng phương án khác tốt hơn. Như vậy, khi tìm phương án để giải

quyết một vấn đề, chúng ta phải tìm phương án tốt nhất (nếu có thể). Phương

án tốt nhất để giải quyết một vấn đề với một số điều kiện, ràng buộc cho

trước gọi là phương án tối ưu.
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Mỗi vấn đề cần giải quyết luôn nằm trong một  hệ thống nhất định. Bản thân

hệ thống này lại nằm trong hệ thống khác lớn hơn gồm nhiều hệ thống nhỏ.

Các hệ thống này chịu sự  tương tác ảnh hưởng lẫn nhau theo các chiều

không gian và thời gian. Hơn nữa, mỗi vấn đề lại chứa đựng bên trong nó

những hệ thống nhỏ hơn và chúng cũng chịu sự tương tác ảnh hưởng lẫn

nhau. Do đó, để bảo đảm vấn đề mà chúng ta quan tâm được giải quyết một

cách chính xác, chúng ta cần phải chú ý đến tất cả những mối liên hệ và ảnh

hưởng nêu trên.

1.3. Một số bước cơ bản để lập mô hình toán học và giải bài toán thực tế

 Bước 1   Xây dựng mô hình định tính cho vấn đề thực tế; tức là xác định các
yếu tố, ý nghĩa và qui luật mà chúng phải tuân theo. Nói cách khác là phát biểu
mô hình bằng lời hay biểu đồ các điều kiện kinh tế, kỹ thuật, tự nhiên, xã hội,
các mục tiêu cần đạt được,....

 Bước 2  Diễn tả lại dưới dạng ngôn ngữ toán học mô hình định tính ở trên để
được mô hình toán học của vấn đề đang xét. Ở bước này, ta chọn các biến phù
hợp đặc trưng cho các yếu tố hoặc các đại lượng đang xét và thiết lập các
phương trình, bất phương trình về mối liên hệ giữa chúng.

 Bước 3 Khảo sát và giải bài toán có được ở bước 2 :

 Sử dụng các công cụ toán học phù hợp và cụ thể hóa bằng thuật
toán.

 Nếu kích thước bài toán lớn không thể giải bằng tay thì phải sử
dụng máy tính và phần mềm phù hợp.

 Tiến hành tính toán để cho ra kết quả.

 Bước 4    Phân tích và kiểm định  lại kết quả có được ở bước 3. Trong bước này,
cần phải xác định mức độ phù hợp của mô hình và kết quả tính toán với bài toán
thực tế. Có thể xảy ra một trong hai khả năng sau:

Khả năng 1: Mô hình và kết quả tính toán phù hợp với thực tế. Khi đó ta cần lập
bảng tổng kết ghi rõ cách đặt vấn đề, các bước phân tích lập mô hình, các số liệu,
thuật toán và phần mềm sử dụng,.... (lập bảng tổng kết sẽ thuận tiện cho việc phản
biện, triển khai thực hiện, kiểm tra đánh giá, hiệu chỉnh .....).

Khả năng 2: Mô hình và kết quả tính toán không phù hợp với thực tế. Khi đó, ta cần
kiểm tra lại toàn bộ để tìm ra các nguyên nhân. Các nguyên nhân thường gặp là:

 Mô hình định tính chưa phản ánh đúng và đầy đủ thực tế. Cần xem xét lại
cách đặt vấn đề và các bước phân tích để đi đến mô hình này.



Quy hoạch Tuyến tính 20

 Mô hình toán học chưa phù hợp với mô hình định tính.

 Các số liệu ban đầu không phản ánh đúng các yếu tố hoặc đại lượng thực
tế(giá cả, chi phí, định mức nguyên liệu, năng suất,......).

 Ta đã sử dụng công cụ toán học không phù hợp hay chương trình máy tính
không chính xác.

Bài tập

Bài 1.1  Một xí nghiệp dệt hiện có 3 loại sợi: Cotton, Katé, Polyester với khối lượng
tương ứng là 3; 2,5; 4,2 (tấn). Các yếu tố sản xuất khác có số lượng lớn. Xí nghiệp
có thể sản xuất ra 3 loại vải A, B, C (với khổ bề rộng nhất định) với mức tiêu hao
các loại sợi để sản xuất ra 1m vải các loại có trong bảng sau:

Loại vảiLoại sợi
(gam) A B C
Cotton 200 200 100

Kateù 100 200 100

Polyester 100 100 200

Biết lợi nhuận thu được khi sản xuất 1m vải các loại A, B, C tương ứng là 9500,
10800, 8500 (VNĐ). Sản phẩm sản xuất ra đều có thể tiêu thụ được hết với số lượng
không hạn chế, nhưng điều kiện tiêu thụ sản phẩm yêu cầu số  m vải B và C phải có
tỉ lệ là 1:2. Hãy lập mô hình bài toán tìm kế hoạch sản xuất sao cho lợi nhuận lớn
nhất.

Bài 1.2   Một xí nghiệp đồ gỗ dự định sản xuất bàn, ghế và tủ. Biết định mức tiêu
hao các yếu tố sản xuất khi làm ra 1 sản phẩm cho trong bảng sau:

Sản phẩmYếu tố
sản xuất Bàn Ghế Tủ

Lao động (ngày công) 2 0,5 3

Chi phí SX (ngàn đồng) 200 50 350

Ngoài ra, biết giá bán 1 sản phẩm bàn, ghế, tủ tương ứng là 240, 60, 410 (ngàn
đồng) và xí nghiệp hiện có số lao động là 100 ngày công, số vốn là 120 triệu đồng.
Giả sử sản phẩm tiêu thụ theo toàn bộ lô hàng sản xuất ra với số lượng không hạn
chế, nhưng số bàn và số ghế phải tuân theo tỉ lệ 1:6. Hãy lập mô hình bài toán tìm
kế hoạch sản xuất sao cho lợi nhuận lớn nhất.
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Bài 1.3 Người ta cần cắt những thanh sắt dài 2m thành ít nhất 400 đoạn dài 0,9m; ít
nhất 500 đoạn dài 0,8m; ít nhất 150 đoạn dài 0,6m. Hãy lập mô hình bài toán tìm
phương án cắt sao cho tổng chiều dài sắt thừa là ít nhất. Cho rằng số lượng thanh sắt
hiện có là rất lớn.

Bài 1.4   Một xí nghiệp cơ khí cần cắt những thanh sắt dài 3m thành ít nhất 200
đoạn dài 1,2m; ít nhất 300 đoạn dài 0,9m; ít nhất 600 đoạn dài 0,8m. Giả sử hiện tại
xí nghiệp chưa có thanh sắt nào. Hãy lập mô hình bài toán tìm số thanh sắt phải
mua và phương án cắt sao cho thỏa mãn được nhu cầu về các đoạn sắt và tổng chi
phí mua các thanh sắt là ít nhất.

Bài 1.5  Một công ty muốn có kế hoạch quảng cáo một loại sản phẩm trong vòng
một tháng với tổng chi phí là 120 triệu đồng. Các phương tiện quảng cáo được chọn
là: truyền hình, báo và phát thanh với các dữ liệu như sau:

Phương tiện quảng
cáo

Chi phí cho mỗi lần
quảng cáo (tr.đồng)

Số lần quảng cáo
toái ña trong 1

thaùng

Dự đoán số
người tiếp nhận

quảng cáo
trong mỗi lần

Truyền hình (1 phút)

Báo (1/2 trang)

Phát thanh (1 phút)

1,2

0,9

0,4

90

28

120

10.000

15.000

5.000

Vì lý do chiến lược tiếp thị, công ty yêu cầu ít nhất phải có 60 lần quảng cáo trên
truyền hình trong một tháng.  Hãy lập mô hình bài toán xác định kế hoạch quảng
cáo tối ưu.

Bài 1.6 Biết nhu cầu các chất dinh dưỡng của một loại gia súc như sau (% trong tổng
số khối lượng thức ăn):

Chất dinh dưỡng Khối lượng tối thiểu Khối lượng tối đa

Protit 22,9 Không han chế

Gluxit 42 75

Lipit 9 15

Xơ (Xenlulo) 7,8 Không hạn chế

Biết tỉ lệ % các chất trên có trong các loại thức ăn thô gồm cám, lúa, bắp, bột cá và
giá thức ăn như sau:
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Thức ănChất dinh dưỡng

Cám Lúa Bắp Bột cá

Protit 15 8 10 62

Gluxit 60 50 60 6

Lipit 15 4 6 20

Xô (Xenlulo) 2 15 9 3

Giaù (1.000ñ/kg) 7 6 5,2 9

Hãy lập mô hình bài toán xác định tỉ lệ tối ưu các loại thức ăn trong thức ăn hỗn hợp
(được tạo ra từ 4 loại thức ăn trên).

Bài 1.7 (bài toán lập tuyến độ sản xuất tối ưu) Một công ty sản xuất đồ điện làm ra
một loại máy biến thế cỡ lớn để cung cấp cho ngành công nghiệp điện, có các đơn
đặt hàng trong 4 tháng liên tiếp và chi phí sản xuất của mỗi máy biến thế trong các
tháng như sau:

ThaùngDöõ
liệu 1 2 3 4

Đơn đặt hàng (đv) 58 36 60 72
Chi phí SX trong TG thường (tr.đ/đv) 70 68 68 69
Chi phí SX trong TG phụ trội (tr.đ/đv) 75 72 72 74

Năng lực sản xuất của công ty là 50 máy/tháng với thời gian thường (làm trong giờ)
và 20 máy/tháng với thời gian phụ trội (làm ngoài giờ). Chi phí lưu kho cho 1 máy
là 1 triệu đồng/tháng và được tính dựa vào só hàng tồn kho cuối mỗi tháng. Công ty
có 15 máy nằm trong kho vào ngày 1/1 và mong muốn có không ít hơn là 10 máy
lưu kho vào ngày 30/4. Hãy lập mô hình bài toán xác định tiến độ sản xuất tối ưu.

Bài 1.8 Một cửa hàng mua bán có dự đoán về giá mua và giá bán của một loại hàng
trong 3 tháng liên tiếp như sau:

Tháng 1 2 3

Giaù mua (1.000 ñ/ñv) 12 10 14

Giá bán (1.000 đ/đv) 16 12 20

Chi phí lưu kho 1 đv hàng là 1.000 đ/tháng ; số hàng tính chi phí lưu kho dựa vào số
hàng tồn kho cuối mỗi tháng và tiền lưu kho trả vào cuối mỗi tháng. Giả sử hàng
được mua và bán theo cả lô với khối lượng tùy ý, nhưng có dự đoán khối lượng hàng
tối đa có thể mua được trong tháng 2 là 1.000 đv. Cửa hàng có dung tích kho chứa
tối đa là 1.000 đv và số vốn có thể huy động được vào đầu tháng 1 là 24 triệu đồng.
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Ngoài ra, vào đầu tháng 1 cửa hàng đã có 200 đv hàng và mong muốn vào cuối
tháng 3 phải có ít nhất 300 đv hàng tồn kho.

Hãy lập mô hình bài toán xác định khối lượng hàng cần mua vào và bán ra trong
mỗi tháng sao cho tổng lợi nhuận thu được là nhiều nhất qua 3 tháng hoạt động.

Bài 1.9  Một nhà đầu tư có 10 tỉ đồng, muốn đầu tư vào 3 lĩnh vực: chứng khoán, gửi
tiết kiệm và bất động sản. Biết rằng đầu tư vào chứng khoán sau 3 năm sẽ có lãi
suất là 40%, đầu tư vào gửi tiết kiệm có lãi suất hàng năm là 10% và đầu tư vào bất
động sản sau 3 năm sẽ có lãi suất là 50%. Ngoài ra, để giảm thiểu rủi ro nhà đầu tư
quyết định tổng số tiền gửi tiết kiệm phải ít nhất là 25% tổng vốn đầu tư, và tổng số
tiền đầu tư vào chứng khoán không vượt quá 40% tổng vốn đầu tư.

Hãy lập mô hình bài toán xác định kế hoạch đầu tư trong 3 năm sao cho tổng doanh
thu lớn nhất. Giả sử rằng tiền lãi (gửi tiết kiệm) được sử dụng để đầu tư tiếp và nhà
đầu muốn đầu tư hết toàn bộ số tiền.

Bài 1.10  Một xí nghiệp có 200 công nhân gồm: 50 loại A1 , 70 loại A2, 80 loại A3 .

Xí nghiệp lại có 200 máy gồm: 40 loại B1, 60 loại B2, 30 loại B3, 70 loại B4.Khi sản
xuất mỗi công nhân sử dụng một  máy để tạo ra cùng một loại sản phẩm. Năng suất
của mỗi  loại công nhân khi sử dụng mỗi loại máy được cho trong bảng sau (sản
phẩm/ giờ ).

            Máy
C. nhân

B1

40
B2

60
B3

30
B4

70

A1: 50 8 5 5 3

A2: 70 6 9 8 7

A3: 80 4 6 6 5

Hỏi  phải phân công lao động như thế nào để trong 1 giờ tạo ra được nhiều sản
phẩm  nhất?

Bài 1.11 Hãy lập mô hình toán học của bài toán sau đây.
Một nhà máy chuyên sản xuất hai loại sản phẩm S1 , S2 từ hai loại nguyên liệu N1

và N2. Các sản phẩm này được gia công lần lượt trong hai phân xưởng A và B. Thời
gian ( đơn vị tính : giờ ) và định mức tiêu hao nguyên liệu (đơn vị nguyên liệu)  cần
sử dụng cho việc sản xuất ra mỗi đơn vị sản phẩm trong các phân xưởng được cho
trong bảng sau :

A B            Phân xưởng

Sản phẩm
Thời
gian

N.lieäu
N1

Thời
gian

N.lieäu
N2

Nguyên liệu được sử
dụng tối đa trong 1 tuần

S1 11 40 16 55 350 (đơn vị nguyên liệu N1)
S2 14 50 12 60 400(đơn vị nguyên liệu N2)

Thời gian mỗi xí nghiệp được
sử dụng tối đa trong 1 tuần

160 giờ 150 giờ
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Giả sử các sản phẩm sản xuất ra đều có thể bán hết với lợi nhuận là 620 USD đối
với mỗi sản phẩm  S1 và 570 USD đối với mỗi sản phẩm S2. Hỏi  mỗi tuần phải sản
xuất bao nhiêu sản phẩm S1 và bao nhiêu sản phẩm S2 để nhà máy có lợi nhuận lớn
nhất?

Bài 1.12  Một phân xưởng cơ khí có 3 loại máy G1, G2, G3 dùng để sản xuất 3 loại
chi tiết C1, C2, C3. Năng suất của mỗi loại máy sản xuất từng loại chi tiết được cho
như sau ( số chi tiết /1ca ):

       Chi tiết

Maùy

C1

3
C2

1
C3

3

G1:2 0 15 18
G2: 3 50 20 30
G3:1 60 40 45

Các chi tiết sau khi sản xuất được lắp ráp thành sản phẩm. Mỗi sản phẩm bao
gồm 3 chi tiết C1, 1 chi tiết C2 và 3 chi tiết  C3.
Hãy tìm phương án phân công thời gian làm việc cho các máy sao cho số sản phẩm
được lắp ráp trong một ca sản xuất là nhiều nhất. Biết rằng phân xưởng có 2 máy
G1, 3 máy G2 và 1 máy G3.

Bài 1.13  Một công ty may mặc có 3 xí nghiệp I, II, III. Công ty ký hợp đồng giao
cho đối tác 1500 bộ gồm áo veston và quần tây, nếu có lẻ bộ thì đối tác lấy thêm
quần tây chứ không lấy thêm áo. Tổng số vải và giờ công lao động mà công ty có
thể huy ñộng ñược từ 3 xí nghiệp mỗi tháng là 10 000 m và 52 000 giờ. Mức tiêu
hao vải và giờ công lao động để sản xuất một áo hoặc một quần tại mỗi xí nghiệp
(XN) đñược cho trong bảng sau:

                      XN
Sản phẩm

I II III

Áo veston 3,5 m  và 20 giờ 4m và 16 giờ 3,8m và 18 giờ

Quần tây 2,8 m và 10 giờ 2,6m và 10 giờ 2,5m và 15 giờ

Giả sử  nếu đầu tư 10 triệu đồng vào xí nghiệp I ( để mua nguyên liệu, máy móc và
đầu tư  vào hoạt động sản xuất ) sẽ thu được 35 áo veston và 45 quần tây, vào xí
nghiệp II sẽ thu được 40 áo veston và 42 quần tây, vào xí nghiệp III sẽ thu được 43
áo veston và 30 quần tây. Hãy lập mô hình toán học của bài toán lập kế hoạch đầu
tư vào mỗi xí nghiệp bao nhiêu tiền để thực hiện được hợp đồng và tổng số tiền đầu
tư vào các xí nghiệp ít nhất.

Bài 1.14 Một công ty sử dụng 2 loại nguyên liệu N1, N2 để sản xuất ra 1 loại sản
phẩm theo 2 công nghệ khác nhau là CN1, CN2. Biết lượng nguyên liệu mỗi loại
hiện có; định mức tiêu hao các loại nguyên liệu, chi phí sản xuất,  lượng sản phẩm
làm ra trong một giờ được cho trong bảng sau:
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Định mức tiêu hao nguyên liệu trong 1 giờNguyên
liệu

Số lượng nguyên
liệu hiện có (đv)

CN1 CN2

N1 300 2 4
N2 400 3 2

Sản lượng (sản phẩm/giờ) 7 8
     Chi phí (USD/giôø) 120 150

Hãy lập mô hình toán học bài toán tìm kế  hoạch sản xuất sao cho giá thành sản
phẩm là thấp nhất.

Bài 1.15 Hãy lập mô hình toán học của bài toán sau đây. Một công ty may mặc ký
hợp đồng giao cho khách hàng 248.000 bộ quần áo trong thời gian 1 tháng. Công ty
có ba xí nghiệp A, B, C và quần áo phải được sản xuất và đóng gói thành bộ tại mỗi
xí nghiệp. Năng lực sản xuất trong một tháng và lợi nhuận đối với mỗi bộ quần áo
(sau khi đã trừ tất cả các chi phí) của các xí nghiệp trong thời gian thường trong thời
gian tăng ca được cho trong bảng sau:

Xí nghiệp A Xí nghiệp B Xí nghiệp CXí nghiệp

Thời gian SX
Năng lực
sản xuất

Lợi
nhuận

Năng lực
sản xuất

Lợi
nhuận

Năng lực
sản xuất

Lợi
nhuận

Thời gian
thường

90.000
boä/thaùng

8.000
ñoàng/boä

50.000
boä/thaùng

7.500
ñoàng/boä

80.000
boä/thaùng

8.000
ñoàng/boä

Thời gian
tăng ca

40.000
boä/thaùng

7.200
ñoàng/boä

20.000
boä/thaùng

6.500
ñoàng/boä

30.000
boä/thaùng

7.500
ñoàng/boä

Biết rằng số bộ quần áo sản xuất tại hai xí nghiệp A và B phải ít nhất là 152.000 bộ.
Hỏi phải phân công sản xuất cho các xí nghiệp như thế nào để hoàn thành hợp đồng
với lợi nhuận lớn nhất.

Bài 1.16 (bài toán qui hoạch phân tuyến tính) Một công ty sử dụng 3 loại nguyên liệu
N1, N2, N3 để sản xuất ra một loại sản phẩm tại hai xí nghiệp khác nhau là XN1,
XN2. Do trình độ chuyên môn, trình độ quản lý, trang thiết bị sản xuất của hai xí
nghiệp khác nhau nên định mức tiêu hao nguyên liệu và năng suất của hai xí nghiệp
cũng khác nhau. Biết lượng nguyên liệu mỗi loại hiện có, định mức tiêu hao các loại
nguyên liệu, chi phí sản xuất,  lượng sản phẩm làm ra trong một giờ được cho trong
bảng sau:

Định mức tiêu hao nguyên liệu
trong 1 giờ

Nguyên
liệu

Số lượng
nguyên liệu
hiện có (ñv) XN1 XN2

N1 3500 40 39
N2 3200 27 30
N3 5600 45 43

Sản lượng (sản phẩm/giờ) 112 100
     Chi phí (USD/giôø) 165 162
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Ban  giám đốc công ty yêu cầu xí nghiệp 2 phải sản xuất ít nhất 1000 sản phẩm.
Hãy lập mô hình toán học bài toán tìm kế  hoạch sản xuất sao cho giá thành sản
phẩm là thấp nhất.


Bài 1.17  Một công ty sử dụng 4 loại nguyên liệu N1, N2, N3, N4 để sản xuất ra 3 loại
sản phẩm SP1, SP2, SP3. Biết lợi nhuận của mỗi đơn vị sản phẩm (không phụ thuộc vào số
giờ sản xuất và số sản phẩm được sản xuất), số lượng nguyên liệu hiện có, định mức tiêu hao
các loại nguyên liệu và lượng sản phẩm làm ra trong một giờ được cho trong bảng sau:

Định mức tiêu hao nguyên liệu (ñôn vò) trong
1 giờ

Nguyên liệu Số lượng
nguyên liệu

hiện có
SP1 SP2 SP3

N1 350 (ñôn vò) 2 3 4

N2 650 (ñôn vò) 6 8 9

N3 600 (ñôn vò) 3 5 7

N4 900 (ñôn vò) 8 10 9
Sản lượng (sản phẩm/giờ) 12 10 9

Lợi nhuận (đồng/sản phẩm) 10.000 12.000 13.000

Sản phẩm của xí nghiệp sản xuất ra đều có thể tiêu thụ hết với điều kiện tiêu thụ là số
sản phẩm SP2 và SP3  phải có tỷ lệ 1:2. Hãy lập mô hình toán học bài toán tìm kế
hoạch sản xuất sao cho lợi nhuận lớn nhất.
Bài 1.18 Một công ty sử dụng 4 loại nguyên liệu N1, N2, N3, N4 để sản xuất ra một
loại sản phẩm tại ba xí nghiệp khác nhau là XN1, XN2, XN3. Do trình độ chuyên
môn, trình độ quản lý, trang thiết bị sản xuất của ba xí nghiệp khác nhau nên định
mức tiêu hao nguyên liệu và năng suất của ba xí nghiệp cũng khác nhau. Biết lượng
nguyên liệu mỗi loại hiện có, định mức tiêu hao các loại nguyên liệu, chi phí sản
xuất,  lượng sản phẩm làm ra trong một giờ của mỗi xí nghiệp được cho trong bảng
sau:

Định mức tiêu hao nguyên liệu trong 1 giờ của mỗi xí nghiệpNguyên
liệu

Số lượng nguyên
liệu hiện có (ñv) XN1 XN2 XN3

N1 36000 38 37 39

N2 35000 31 32 31

N3 63000 45 43 44

N4 Không hạn chế 68 72 70

Sản lượng (sản phẩm/giờ) 117 114 118

Chi phí (USD/giôø) 170 165 168
Hãy lập mô hình toán học bài toán tìm kế  hoạch sản xuất sao cho giá thành sản
phẩm là thấp nhất, biết xí nghiệp I phải sản xuất ít nhất 1200 sản phẩm.
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§ 2. CÁC DẠNG BÀI TOÁN QUI HOẠCH TUYẾN TÍNH

2.1. Bài toán qui hoạch tuyến tính tổng quát

Tìm x = (x1, x2,…, xn)  n sao cho:

(1) f(x) = 


n

1j
jjxc  min ( max)

(2) 


n

1j
jijxa





















i

i

i

b
b
b

 , i = 1, 2, …, m

(3) xj



















yùtuøy
0
0

, j = 1, 2, …, n

 f(x) gọi là hàm mục tiêu.
 Mỗi phương trình hoặc bất phương trình ở (2) gọi là một ràng buộc. Vậy có m

ràng buộc.
 (3) gọi là ràng buộc về dấu của các  ẩn số.

 Tập D trong n thỏa (2) và (3) gọi là miền ràng buộc hay miền phương án.

 Mỗi vectơ x = (x1, x2,…, xn) n thỏa (2) và (3) gọi là một phương án (PA).

 Phương án x thỏa (1) gọi là phương án tối ưu (PATƯ) và f (x) gọi là giá trị
tối ưu của bài toán; tức là f (x)  f(x) xD đối với bài toán f min, f
(x)  f(x) x D đối với bài toán f max.

 Việc giải bài toán QHTT là tìm PATƯ và giá trị hàm mục tiêu ứng với PATƯ
đó; hoặc chỉ rõ bài toán không có phương án tối ưu.

 Nhận xét   f(x)  min tương đương với -f(x)  max. Do đó, mọi bài toán có
hàm mục tiêu min đều có thể chuyển về bài toán có hàm mục tiêu max và ngược
lại.

Ví dụ 1  Tìm x = (x1,x2,x3) 3  sao cho

(1)  f(x) = 2x1-x2 + x3  min (max)

(2)












4xxx
3xx2x2
2xx2x

321

321

321

(3)  x1 tùy ý, x2  0, x3  0
Ví dụ 2 Tìm x = (x1,x2,x3,x4,x5) 5  sao cho

(1) f(x) = 3x1-x2 +2 x3 +x4 +5x5 max (min)
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(2)
















100xx2xx
20xx2xx

18xx2x4
17xx2xxx2

4321

5321

321

54321

(3)   x1, x4  0; x2, x3  0 ; x5 tùy ý

Ví dụ 3 Các bài toán  lập ở ví dụ 3, 4, 5 bài §1 đều có dạng tổng quát.

2.2. Bài toán qui hoạch tuyến tính dạng chính tắc:(Canonical form)

Tìm x = (x1, x2,…, xn) n sao cho:

(1)     f(x) = 


n

1j
jjxc  min ( max)

           (2) 


n

1j
jijxa ib  , i = 1, 2, …, m

(3) xj 0 , j = 1, 2, …, n

Không mất tính tổng quát, có thể giả sử m ràng buộc ở (2) là độc lập tuyến tính. Tức
là, nếu A  là ma trận bổ sung của hệ phương trình tuyến tính (2) thì r( A ) = m.

Bất kỳ bài toán QHTT nào cũng có thể đưa về bài toán QHTT dạng chính tắc bằng
các phép  biến đổi tương đương ( đưa thêm vào các ẩn phụ) như sau:

 Biến đổi 1 Mỗi ràng buộc là bất phương trình dạng 


n

1j
jijxa  bi được đưa về

phương trình bằng cách cộng vế trái với một ẩn phụ xn+k  0 ( k  ,...3,2,1 ).

Nghĩa là nó tương đương với 


n

1j
jijxa + xn+k  = bi . Hệ số của ẩn phụ xn+k trong

hàm mục tiêu là 0.

 Biến đổi 2 Mỗi ràng buộc là bất phương trình dạng 


n

1j
jijxa  bi  được đưa về

phương trình bằng cách trừ vế trái với một ẩn phụ xn+k  0 ( k  ,...3,2,1 ). Nghĩa

là nó tương đương với 


n

1j
jijxa - xn+k  = bi . Hệ số của ẩn phu ï xn+k trong hàm mục

tiêu là 0.

 Biến đổi 3 Mỗi biến xj  0 thì được thay bởi xj = - '
jx , với '

jx   0.

 Biến đổi 4 Mỗi biến xj  tùy ý thì được thay bởi xj = '
jx - "

jx , với '
jx   0 , "

jx   0.

Ví dụ 4  Đưa bài toán QHTT sau đây ( bài toán (P)) về dạng chính tắc:

(1) f(x) = 2x1-x2 + x3  min (max)
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(2)












4xxx
3xx2x2
2xx2x

321

321

321

(3)  x1 tùy ý, x2  0, x3  0
Giải

Để đưa bài toán về dạng chính tắc, ta phải đưa các ràng buộc bất phương trình về
phương trình, đồng thời tất cả các ẩn số đều phải không âm. Như vậy, ta cần thực
hiện các phép biến đổi sau:

 Cộng vế trái ràng buộc thứ nhất ẩn phụ  x4   0 và hệ số trong hàm mục tiêu
của x4 là 0.

 Trừ vế trái ràng buộc thứ hai ẩn phụ  x5   0 và hệ số trong hàm mục tiêu của
x5 là 0.

 Thay x1 = '
1x - "

1x , vôùi '
1x   0 , "

1x   0. Thay x3 = - '
3x , vôùi '

3x   0.

Ta có bài toán chính tắc ( P ) tương ứng với bài toán (P) là:
 (1’) f ( x ) = 2 '

1x - 2 "
1x -x2 - '

3x  min (max)

 (2’)












4xxxx
3xxx2x2x2
2xxx2xx

'
32

"
1

'
1

5
'
32

"
1

'
1

4
'
32

"
1

'
1

 (3’) '
1x  0 , "

1x  0, x2  0, '
3x   0, x4   0, x5   0

Nhận xét ( liên hệ giữa bài toán tổng quát và bài toán chính tắc)

Gọi D là miền phương án của bài toán tổng quát (P)  và D  là miền phương án của
bài toán chính tắc ( P ). Vì  f(x) = f ( x ), xD và xD  nên ta có:

 Bài toán (P) có phương án khi và chỉ khi ( P ) có phương án. (vì D D )

 Nếu bài toán ( P ) không có PATƯ thì bài toán (P) không có PATƯ.

 Rõ ràng, ( '
1x , "

1x ,x2, '
3x , x4, x5) là phương án tối ưu của bài toán ( P )  khi và chỉ

khi ( '
1x - "

1x ,x2, - '
3x ) là phương án tối ưu của bài toán (P).

Vì các phép biến đổi để đưa bài toán QHTT tổng quát về bài toán QHTT chính tắc
đều là phép biến đổi tương đương nên ta có kết luận sau.

 Kết luận

 Mọi bài toán QHTT tổng quát đều có thể đưa về bài toán QHTT dạng chính
tắc.

 Bài toán tổng quát (P) có phương án khi và chỉ khi bài toán chính tắc ( P ) có
phương án.
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 Bài toán tổng quát (P) có PATƯ khi và chỉ khi bài toán chính tắc ( P ) có PATƯ.

Như vậy, ta chỉ cần giải bài toán QHTT dạng chính tắc.

2.3. Bài toán qui hoạch tuyến tính dạng chuẩn (còn gọi là dạng chính tắc khả giải)

2.3.1 Bài toán dạng chuẩn

Bài toán sau đây gọi là bài toán QHTT dạng chuẩn
Tìm x = (x1, x2,…, xn) n sao cho :

(1) f(x) = 


n

1j
jjxc  min ( max)

           (2) 


n

1j
jijxa ib  , i = 1, 2, …, m

           (3)     xj 0 , j = 1, 2, …, n
Trong đó hệ phương trình tuyến tính  (2) là hệ phương trình chuẩn và các hệ số vế
phải bi  0 ,    i = m,1 .
Nhận xét
 Bài toán QHTT dạng chuẩn là trường hợp đặc biệt của bài toán QHTT dạng

chính tắc.
 Vì  bi  0,  i = m,1  nên mỗi nghiệm cơ bản của hệ phương trình chuẩn (2) cũng

thỏa (3).

2.3.2 Phương án cơ bản
 Mỗi nghiệm cơ bản của hệ phương trình chuẩn (2) gọi là một phương án cơ bản

(PACB) hay phương án cực biên của bài toán QHTT dạng chuẩn. Nói cách
khác, một phương án mà các ẩn không cơ bản đều bằng 0 gọi là phương án cơ
bản.

 Một PACB mà tất cả các ẩn cơ bản đều nhận giá trị dương gọi là PACB không
suy biến (bi > 0,  i = m,1 ) . Ngược lại, một PACB mà có ít nhất một ẩn cơ bản
nhận giá trị 0 gọi là PACB suy biến.

 Vì số nghiệm cơ bản của một hệ phương trình chuẩn là hữu hạn nên số PACB
của một bài toán QHTT dạng chuẩn cũng hữu hạn.

Ví du 5  Các bài toán QHTT sau đây có dạng chuẩn.
a)       (1)      f(x) = 2x1+ x2-3x3 +x4 +x5 min (max)

(2)












3x7x3x
2x3x15x
1x2x10x

543

542

541

(3) xj 5,1j,0 

Phương án  (x1, x2, x3,x4,x5) = (1;2;3;0;0) là PACB không suy biến.
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b)        (1)  f(x) = 2x1+3 x2-3x3 +5x4 +x5 –x6 min (max)

            (2)












3xxx3x
4x2xx2x3
2xx3xx2

6421

4321

5421

(3) xj 6,1j,0 

Phương án  (x1, x2, x3,x4,x5,x6) = (0;0; 4;0;2; 3) là PACB không suy biến.

c)       (1)  f(x) = 2x1+8 x2+3x3 -5x4 +x5 +x6 min (max)

            (2)












3
4223
032

6421

4321

5421

xxxx
xxxx

xxxx

(3) xj 6,1j,0 

Phương án  (x1, x2, x3,x4,x5,x6) = (0; 0; 4; 0; 0; 3) là PACB suy biến.

d) (1)      f(x) = 


n

1j
jjxc  min (max)

        (2)






















mnmnmmm

nnm

nnm

bxaxax

bxaxax
bxaxax









11m

2211m22

1111m11

, vôùi bi  0, i =1, 2, …, m

(3) xj 0 , j = 1, 2, …, n

Phương án  (x1, ..., xm, xm+1,...,xn) = (b1,..., bm,0, ..., 0) là PACB. Nếu bi > 0,  i = m,1
thì PACB này không suy biến; nếu bi = 0 thì PACB này suy biến.

 Chú ý Mọi bài toán QHTT dạng chuẩn đều có thể đánh số lại các ẩn để được
bài toán có dạng như trong ví dụ 5.d) này.

2.3.3 Đưa bài toán QHTT dạng chính tắc về bài toán QHTT dạng chuẩn

Cho bài toán QHTT dạng chính tắc ( P ):

(1)     f(x) = 


n

1j
jjxc  min ( max)

    (2) 


n

1j
jijxa ib  , i = 1, 2, …, m

           (3)     xj 0 , j = 1, 2, …, n

Nếu ( P ) chưa có dạng chuẩn thì ta có thể đưa ( P ) về dạng chuẩn bằng các phép
biến đổi sau:

 Trong các ràng buộc ở (2) của ( P ), nếu ràng buộc nào có hệ số tự do ở vế phải
âm  thì ta đổi dấu hai vế để được bi > 0.



Quy hoạch Tuyến tính 32

 Đối với các ràng buộc 


n

1j
jijxa ib  chưa có ẩn cơ bản  thì ta cộng vào vế trái

phương trình một ẩn giả xn+k  0 ( k = r,1  với r là số ràng buộc cần thêm ẩn
giả). Trong hàm mục tiêu f(x) min hệ số của các ẩn giả  xn+k là M ( với M là
số  lớn tùy ý,  lớn hơn bất kỳ hằng số nào cần so sánh với nó) ; trong hàm mục
tiêu f(x) max hệ số của các ẩn giả  xn+k là -M.

Bài toán mới có được này gọi là bài toán mở rộng, ký hiệu là (PM).

Ví dụ 6  Đưa bài toán sau đây về dạng chuẩn ( bài toán ( P )):

(1) f(x) = 2x1 +3x2 + x3+ x4 min(max)

(2)












28x8x3
18x6xx4

25x5x5x

42

432

421

(3) x1  0 , x2  0, x3  0, x4  0

Giải

Trước hết, ta đổi dấu hai vế của ràng buộc thứ hai. Ràng buộc thứ nhất đã có một ẩn
cơ bản là x1, nên ta chỉ cần thêm ẩn giả x5 vào ràng buộc thứ hai và ẩn giả x6 vào
ràng buộc thứ ba. Ta được bài toán mở rộng (PM) :

(1') fM (xM) = 2x1 +3x2 + x3+ x4  M(x5 +x6) min(max)

(2')












28xx8x3
18xx6xx4
25x5x5x

642

5432

421

(3') x1  0 , x2  0, x3  0, x4  0, x5  0, x6  0

Ví dụ 7  Đưa bài toán sau đây về dạng chuẩn ( bài toán ( P )):

(1)     f(x) = 


n

1j
jjxc  min ( max)

           (2) 


n

1j
jijxa ib  , vôùi bi  0   ( i = m,1 )

           (3)     xj 0 , j = 1, 2, …, n
Giải

Cộng vào vế trái mỗi ràng buộc ở (2) một ẩn giả ta được ta được bài toán mở rộng

(PM):     (1’)     fM(xM) = 


n

1j
jjxc  M(xn+1 +...+xn+m) min ( max)

           (2’) 


n

1j
jijxa + xn+k ib  , vôùi bi  0   ( i = m,1 , k = m,1  )

           (3’)     xj 0 , j = 1, 2, …, n, n+1,..., n+m.
Nhận xét:
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 i) Nếu x = (x1,..., xn) là phương án của bài toán ( P ) thì xM = (x1,...,xn,0,...,0) là
phương án của bài toán mở rộng (PM).

 ii) Nếu *
Mx  = ( *

n
*
1 x,...,x ,0,...,0) là PATƯ của bài toán mở rộng (PM) thì

x* = ( *
n

*
1 x,...,x ) là PATƯ của bài toán ( P ). Ngược lại, nếu x* = ( *

n
*
1 x,...,x ) là

PATƯ của bài toán ( P ) thì *
Mx  = ( *

n
*
1 x,...,x ,0,...,0) là PATƯ của bài toán mở

rộng (PM).  Suy ra, nếu (PM) không có PATƯ thì ( P ) có cũng không có PATƯ.

 iii) Neáu (PM) coù PATÖ *
Mx  = ( *

n
*
1 x,...,x , *

1nx  ,..., *
mnx  ), với ít nhất một ẩn giả

*
knx  > 0 thì ( P ) không có PA. Thật vậy, giả sử ngược lại ( P ) có PA là

x = (x1,..., xn). Khi đó (PM) có PA là xM = (x1,...,xn,0,...,0); hơn nữa vì M lớn
tùy ý và *

knx  > 0  nên fM(xM) < fM( *
Mx ) đối với trường hợp f min và fM(xM)

> fM( *
Mx ) đối với trường hợp f max . Điều này vô lý với tính chất tối ưu của

*
Mx .

 Kết luận

 Bất kỳ bài toán QHTT dạng chính tắc nào cũng đưa được về bài toán QHTT
dạng chuẩn.

 Nếu bài toán mở rộng (PM) không có PATƯ thì bài toán ( P ) không có PATƯ.

 Nếu bài toán mở rộng (PM) có PATƯ và tất cả các ẩn giả đều bằng 0 thì bỏ
phần ẩn giả ta được PATƯ của bài toán ( P ).

 Nếu bài toán mở rộng (PM) có PATƯ và ít nhất một ẩn giả khác 0 thì bài toán
( P ) không có PA và do đó không có PATƯ.

Tóm lại, mọi bài toán QHTT dạng tổng quát đều có thể đưa về bài toán QHTT dạng
chính tắc; mọi bài toán QHTT dạng chính tắc đều có thể đưa về bài toán QHTT dạng
chuẩn. Như vậy,  ta chỉ cần giải bài toán dạng chuẩn.

2.4. Các tính chất bài toán QHTT

Ta đã biết, mọi bài toán QHTT tổng quát (P) đều có thể đưa về bài toán QHTT

dạng chính tắc ( P ) tương ứng; và bài toán (P) có PATƯ khi và chỉ khi bài toán ( P )

có PATƯ. Do đó, ta chỉ cần xét tính chất của bài toán QHTT dạng chính tắc. Không

mất tính tổng quát, ta có thể giả thiết m ràng buộc độc lập tuyến tính và m < n.

Nếu thêm giả thiết hệ phương trình ràng buộc có nghiệm thì ta có thể dùng phép

khử Gauss-Jordan để biến đổi tương đương hệ đó về hệ phương trình chuẩn. Khi đó

ta có các tính chất quan trọng sau đây của bài toán QHTT dạng chính tắc:
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 Tính chất 1: (sự tồn tại phương án)

Nếu bài toán có phương án thì có phương án cơ bản.

 Tính chất 2: (sự tồn tại phương án tối ưu)

Nếu bài toán có phương án tối ưu thì có phương án cơ bản tối ưu.

 Tính chất 3: (tính hữu hạn của số phương án )

Số phương án cơ bản khác nhau trong mỗi bài toán là hữu hạn.

.............................................................................................................

Bài tập

Bài 1.19 Trong các bài toán  từ 1 đến 6 dưới đây:

1. (1)  f(x) = 2x1 +3x2 + x3+ x4 max

(2)












32xx2xx
16x2xx
32xxx2xx

4321

432

54321

(3) x1, x3  0; x2  0; x4, x5 tùy ý

2. (1)  f(x) = 2x1 +3x2 + x3+ x4 min

(2)












6xx4x2
20x5xx2x4
17x4x3xx2

651

5431

5321

(3) xj  0 (j = 6,1 )
3. (1)  f(x) = 2x1 +3x2 + x3+ x4 max

(2)












8x3xx2
15xxx2x
5x2xx

321

4321

321

(3) xj  0 (j = 4,1 )
4. (1)  f(x) = 2x1 +3x2 + x3+ x4 min

(2)












8xx3x2
15xx2x

7x2x2x

431

432

321

(3) xj  0 (j = 4,1 )

5.

(1)  f(x) = - 2x1 + x2 + x4 min
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(2)












18xxx2
27xxxx
15xxx

321

4321

321

(3)  xj  0 (j = 4,1 )

6.

(1)  f(x) =  x1 + 2x2 – x3 max

(2)












4x2xx2
6x2xx
6x2x4x4

321

321

321

(3)   xj  0  ( j = 3,1 )

a) Những bài toán nào đã có dạng chính tắc?

b) Những bài toán nào có dạng chuẩn? Nếu bài toán có dạng chuẩn thì hãy chỉ ra
các ẩn cơ bản và thứ tự của chúng? Hãy tìm phương án cơ bản ban đầu của
nó.

c) Bài toán nào chưa có dạng chuẩn hãy đưa về dạng chuẩn sau đó cho biết ẩn
nào là ẩn cơ bản, ẩn cơ bản ấy là ẩn gì (ẩn chính? ẩn phụ? ẩn giả? ), thứ tự của
nó thế nào? Phương án cơ bản ban đầu của bài toán dạng chuẩn này thế nào?
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§ 3. PHƯƠNG PHÁP HÌNH HỌC
3.1. Một số kết quả trong hình học

 Đường thẳng ax + by = c chia mặt phẳng Oxy ra thành hai miền:  Một miền gồm
tất cả các điểm (x,y) thỏa mãn bất phương trình ax + by > c; một miền gồm tất
cả các điểm (x,y) thỏa mãn bất phương trình ax + by < c. Như vậy, mỗi bất
phương trình dạng ax + by  c ( hoặc  ax + by  c, với điều kiện a2+b2  0)  xác
định một nửa mặt phẳng kín.

 Họ đường thẳng ax + by = m ( m   ) là tập hợp các đường thẳng song song với

nhau, mà ta gọi là các đường mức ( tương ứng với mức m ). Nếu ta tịnh tiến một

đường thẳng trong họ ( một đường mức) theo hướng vectơ

n = (a;b) thì giá trị

tương ứng của m tăng, còn theo hướng ngược lại thì giá trị tương ứng của m
giảm.

3.2. Các bước giải bài toán QHTT hai biến bằng phương pháp hình học

Giải bài toán :   f(x) = c1x1 + c2x2 min ( max)                    (1)

                      D:





















)3()dxc,bxa(hoaëc0x,0x

(2)m1,i,bxaxa

2121

i22i11i

Bước 1   Vẽ miền ràng buộc D trong mặt phẳng Ox1x2.

Bước 2  Xác định điểm C(c1,c2); vẽ OC  hoặc vectơ đơn vị

n  cùng chiều OC  =

(c1,c2); vẽ tùy ý một đường mức (d) 

n  và cắt miền phương án D.

Bước 3
 Để tìm phương án tối ưu đối với bài toán f  max , ta tịnh tiến đường mức (d)

theo hướng véctơ

n  đến khi việc tịnh tiến tiếp theo làm cho đường mức không

còn điểm chung với D nữa thì dừng. Điểm thuộc D nằm trên đường mức cuối
cùng này ( đây là điểm tiếp xúc của (d) với D và có thể có nhiều điểm) là PATƯ và giá trị
hàm mục tiêu tại điểm đó là giá trị tối ưu của bài toán.

 Để tìm phương án tối ưu đối với bài toán f  min , ta tịnh tiến đường mức (d)

theo hướng ngược lại với véctơ

n  đến khi việc tịnh tiến tiếp theo làm cho

đường mức không còn điểm chung với D nữa thì dừng. Điểm thuộc D nằm trên
đường mức cuối cùng này ( đây là điểm tiếp xúc của (d) với D và có thể có nhiều điểm) là
PATƯ và giá trị hàm mục tiêu tại điểm đó là giá trị tối ưu của bài toán.

 Nếu tịnh tiến (d) mãi mà không tìm được vị trí tiếp xúc của (d) với D thì kết luận
bài toán không có PATƯ và hàm mục tiêu không bị chặn trên miền PA (f -,
đối với bài toán min; f + , đối với bài toán max).
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Ví dụ 1  Giải bài toán QHTT sau đây bằng phương pháp hình học.

                            f(x) = 2x1 -2x2 min ( max)

                            D:










3x0,x,0x
2x2x-

12x23x

221

21

21

Giải

Miền phương án D, đường mức (d), điểm C và vectơ

n  được xác định như hình vẽ.

 Trường hợp f max: Tịnh tiến (d) theo hướng

n  ta được dmax  và từ đó tính được

xmax = (4;0) , fmax = 8.

 Trường hợp f min: Tịnh tiến (d) theo hướng ngược lại với

n  ta được dmin  và từ

đó tính được  xmin = (
2
1 ;3) , fmin = -5.

Ví dụ 2   Giải bài toán QHTT sau đây bằng phương pháp hình học.

                            f(x) = 4x1 +2x2 min ( max)

                            D:















0x,0x
4x2x
2x2x-
2x2x

21

21

21

21

Giải

Miền phương án D, đường mức (d), điểm C và vectơ

n  được xác định như hình vẽ.
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 Trường hợp f min: Tịnh tiến (d) theo hướng ngược lại với

n  ta được dmin và từ

đó tính được xmin = (t; 2-2t) với 0   t  1, fmin = 4. Tức là, PATƯ ứng với trường
hợp f min là cả đoạn thẳng AB.

 Trường hợp f max: Tịnh tiến (d) theo hướng

n  ta thấy (d) và D không có điểm

tiếp xúc. Tức là, hàm mục tiêu không bị chặn trên và bài toán không có phương
án tối ưu.

Ví dụ 3  Giải bài toán QHTT sau đây bằng phương pháp hình học.
                            f(x) = 50x1 - 50x2 min (max)

                            D:










2  x0, x,0x
1x-

1834x

121

21

21

x
x

Giải

Miền phương án D, véc tơ )1;1( 


n  )50;50( 


OC , đường mức )(d  như hình vẽ.

 Trường hợp f min: Tịnh tiến (d) theo hướng ngược lại với

n  ta được dmin và

từ đó tính được )6;0(min X , 300)6,0(min  ff .

 Trường hợp f max: Tịnh tiến (d) theo hướng

n  ta được dmax  và từ đó tính

được maxX  là tập hợp tất cả các điểm thuộc đoạn AB  như hình vẽ. Tính được
);1(max ttX   với 10  t  và 5050)1(50),1(max  ttttff .
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Bài tập
Giải các bài tập toán QHTT sau đây bằng phương pháp hình học.

Bài 1.20   f(x) = x1 + x2 min (max)













3x
3xx3
6x2x3

1

21

21

Bài 1.21    f(x) = x1 + 2x2 min (max)
















30x10x3
5x5x
1xx

10x8x

21

21

21

21

Bài 1.22    f(x) = -2x1 + x2 min (max)




















0x;0x
20xx4
6xx2
4x2x
1xx

21

21

21

21

21
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Bài 1.23  f(x) = 2x1 + 3x2 min (max)
















0x;0x
12xx3
12x3x2
2xx

21

21

21

21

Bài 1.24  f(x) = -3x1 + x2 min (max)

















1052
623

33
22

21

21

21

21

xx
xx
xx
xx

Bài 1.25
f(x) = 6x1 -12x2 min (max)

                            D:










4  x0, x,0x
22x-

1832x

121

21

21

x
x

Baøi 1.26    [1]  f(x) =  2x1 + 6x2  min (max)

                     [2]












646
52
44

21

21

21

xx
xx
xx

                    [3]  x1  0 , x2  0 .
Bài 1.27 Giải bài toán kiểm soát ô nhiễm đã lập ở ví dụ 5 trong bài §1 .

(1) f(x,y) = 1.400x +1.800y min

(2)







000.200.4y8,1x5,1
000.500.2yx

(3) x 0, y  0
Bài 1.28   Một công ty đồ chơi sản xuất hai loại xe đồ chơi : loại trung bình và loại
thượng hạng. Khi sản xuất, mỗi xe trung bình cần 2 giờ gia công và 2 giờ hoàn
thiện, còn mỗi xe thượng hạng cần 2 giờ gia công và 4 giờ hoàn thiện. Công ty có 2
nhân công chuyên gia công và 3 nhân công chuyên hoàn thiện, mỗi nhân công làm
việc 40 giờ mỗi tuần. Khi bán, công ty lãi 30.000đ mỗi xe trung bình và lãi 40.000đ
mỗi xe thượng hạng. Giả sử mọi sản phẩm của công ty sản xuất ra đều được bán
hết, hỏi mỗi tuần công ty nên sản xuất mỗi loại bao nhiêu xe để thu lời nhiều nhất.
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§ 4. PHƯƠNG PHÁP ĐƠN HÌNH GIẢI BÀI TOÁN
DẠNG CHUẨN

Đơn hình.  Đơn hình một chiều là đoạn thẳng và điểm cực biên của nó là hai
đầu đoạn thẳng. Đơn hình hai chiều là tam giác và điểm cực biên của nó các đỉnh
của tam giác. Đơn hình ba chiều là tứ diện và điểm cực biên của nó các đỉnh của tứ
diện.  Tổng quát, trong không gian Euclide n chiều ( n > 3), đơn hình n chiều là mở
rộng của khái niệm tam giác và tứ diện; nói rõ hơn,  đơn hình là hình có số đỉnh
nhiều hơn 1 so với số chiều của không gian. Chính xác hơn, trong tất cả các đa diện
của không gian Euclide n chiều thì đơn hình có số ít mặt  n-1  chiều nhất. Như vậy,
có thể nói đơn hình là đa diện đơn giản nhất.

Phương pháp đơn hình do nhà toán học Mỹ G.B. Dantzig đưa ra năm 1947.  Ý tưởng
cơ bản phương pháp này là tìm nghiệm tối ưu của đa diện các nghiệm bằng cách thử
các đỉnh của đa diện, mà mỗi đỉnh của đa diện nghiệm ứng với một nghiệm cơ bản
của hệ phương trình ràng buộc. Để việc thử không phải mò mẫm, người ta xây dựng
thuật toán để đi từ một nghiệm tùy ý đến nghiệm tốt hơn, tức là đi dần tới nghiệm tối
ưu.

4.1. Cơ sở toán học của phương pháp

Như trong bài § 2 ta đã biết, mọi bài toán dạng tổng quát đều có thể đưa về dạng
chính tắc, mọi bài toán dạng chính tắc đều có thể đưa về dạng chuẩn. Do đó, ta chỉ
cần quan tâm xây dựng thuật toán giải bài toán dạng chuẩn. Ta có các tính chất
sau:

 Tính chất 1: Bài toán QHTT dạng chuẩn luôn có phương án cơ bản.

 Tính chất 2 : Số phương án cơ bản của một bài toán QHTT dạng chuẩn là hữu
hạn.

 Tính chất 3: Nếu bài toán QHTT có PATƯ thì cũng có phương án cơ bản tối ưu.

 Tính chất 4 : Điều kiện cần và đủ để bài toán QHTT có PATƯ là hàm mục tiêu
bị chặn dưới đối với trường hợp f min, bị chặn trên đối với trường hợp fmax
trên miền phương án (tính chất này cũng đúng đối với bài toán chính tắc nếu thêm điều
kiện bài toán tồn tại phương án).

Khi giải bài toán QHTT, ta có thể đổi dấu hàm mục tiêu để biến trường hợp min về
trường hợp max  và ngược lại. Tuy nhiên, để dễ áp dụng, ở đây chúng tôi sẽ trình
bày thuật toán cho cả hai trường hợp min và max.

Mọi bài toán QHTT dạng chuẩn đều có thể đánh số lại các ẩn để được bài toán có
dạng chuẩn như sau:
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            (1)      f(x) = 


n

1j
jjxc  min (max)

            (2)






















mnmnmmm

nnm

nnm

bxaxax

bxaxax
bxaxax









11m

2211m22

1111m11

, vôùi bi  0, i =1, 2, …, m

(3) xj 0 , j = 1, 2, …, n

Phương án  cơ bản ban đầu là  xo = (b1,..., bm,0, ..., 0)  và  f(xo) = 


m

1i
iibc .

Với mỗi ẩn xj ta tính các ước lượng: j

m

1i
ijij cac  


, j = n,1 . Vì các cột 1, 2,..., m

của ma trận hệ số là các cột vectơ đơn vị ứng với các ẩn cơ bản nên 0i  , i = m,1 .

4.1.1. Định lý 1  (tiêu chuẩn tối ưu)
i) Trường hợp f min : Nếu 0j  , j1, 2,...., n  thì phương án đang xét

xo  tối ưu.
ii) Trường hợp f max : Nếu 0j  , j1, 2,...., n  thì phương án đang xét

xo tối ưu.
Chứng minh

Xét một phương án bất kỳ x = (x1, ..., xm, xm+1,...,xn), ta có :

        f(x) = 


m

1i
iixc  + 



n

1mj
jjxc  =  

 












m

1i

n

1mj
jijii xabc  + 



n

1mj
jjxc

= 


m

1i
iibc -  

 

n

1mj
j

m

1i
iji xac + 



n

1mj
jjxc = 



m

1i
iibc -  

 


n

1mj
jj

m

1i
iji x)cac(

=


m

1i
iibc - 




n

1mj
jjx  = f(xo) - 




n

1mj
jjx  .

 Trường hợp f min : Vì 0j  , j1, 2,..., n nên f(x) = f(xo) - 



n

1mj
jjx   f(x

o).

Vậy xo là PATƯ.

 Trường hợp f max : Vì 0j  , j1,2,..., n nên f(x) = f(xo) - 



n

1mj
jjx  f(x

o).

Vậy xo là PATƯ.

4.1.2. Định lý 2: (dấu hiệu bài toán không có PATƯ)

 Trường hợp f min : Nếu tồn tại 0j   mà aij  0  ( i = m,1 ) thì bài toán không
có phương án tối ưu.

 Trường hợp f max : Nếu tồn tại 0j   mà aij  0  ( i = m,1 ) thì bài toán

không có phương án tối ưu.
Chứng minh
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 Trường hợp f min : Giả sử v > 0 và aiv  0  ( i = m,1 ). Do xi = bi - 


n

1mj
jijxa  nên

với phương án xk mà








vjvaøn1,mjvôùi0
vjvaø0kvôùik

xk
j , thì  xi = bi –aivk  0 ( i = m,1 ).

Khi đó  f(xk) = 


m

1i
iibc -



m

1i
ivi kac + cvk = f(xo) - kcac v

m

1i
ivi 












= f(xo) - v k -

( khi k+).

 Trường hợp f max : Giả sử v < 0 và aiv  0  ( i = m,1 ). Do xi = bi - 


n

1mj
jijxa  nên

với phương án xk mà








vjvaøn1,mjvôùi0
vjvaø0kvôùik

xk
j , thì  xi = bi –aivk  0( i = m,1 ). Khi

đó f(xk)  =


m

1i
iibc -



m

1i
ivi kac + cvk  =  f(xo) - kcac v

m

1i
ivi 












 = f(xo) - v k+ (khi k+)

Như vậy, hàm mục tiêu không bị chặn trên nên theo tính chất 4 bài toán không có PATƯ.

4.1.3. Định lý 3 (dấu hiệu bài toán có thể điều chỉnh để được PA tốt hơn)

Trường hợp f min: Nếu tồn tại j > 0
và mọi j > 0 đều tồn tại aij > 0 thì có
thể điều chỉnh phương án để được
phương án cơ bản mới tốt hơn. Hơn nữa,
để hàm mục tiêu giảm nhanh thì ẩn đưa
vào hệ ẩn cơ bản nên chọn ẩn ứng với

j > 0 lớn nhất.

Trường hợp f max: Nếu tồn tại j < 0
và mọi j < 0 đều tồn tại aij > 0 thì có
thể điều chỉnh phương án để được
phương án cơ bản mới tốt hơn. Hơn nữa,
để hàm mục tiêu tăng nhanh thì ẩn đưa
vào hệ ẩn cơ bản nên chọn ẩn ứng với

j < 0 nhỏ nhất.

Chứng minh

Ta chứng minh định lý cho trường hợp f min, trường hợp f max chứng minh
tương tự. Mọi bài toán QHTT dạng chuẩn đều có thể đánh số lại các ẩn để được bài
toán dạng chuẩn ở trang 36.

Giả sử phương án cơ bản xo = (b1, b2,..., bm,0,..., 0) thỏa giả thiết của bài toán, f(xo)

=


m

1i
iibc . Đặt v  =

j
max j , r =min









 0avôùi,
a
b

iv
iv

i =
rv

r

a
b

.

Xét vectô x( r ) = ( 1x , 2x , ..., jx  , ..., nx ) xác định như sau:




















vj,

n1,mjv   hay rj,0

m1,j       r,

rv

r
j

j

rv

r
ivij

a
b

x

x
a
b

abx
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Rõ ràng jx  0, j = n,1 . Để chứng minh x( r ) là phương án cơ bản tốt hơn xo ta cần

kiểm tra x( r ) thỏahệ phương trình ràng buộc (2)  và f(x( r )) < f(xo).

 Với ràng buộc i ≠ r: xi + 


n

mj
jij xa

1
= bi - aiv

rv

r

a
b

+ aiv
rv

r

a
b

 = bi

 Với ràng buộc  i = r: xr + 


n

1mj
jrjxa = arv

rv

r

a
b

 = br

 f(x( r )) =


n

1j
jjxc = 




m

1ir rv

r
ivii )

a
b

ab(c + cv
rv

r

a
b

 = 


m

1i
iibc - 



m

1ir rv

rivi

a
bac

+ cv
rv

r

a
b

- crbr

        = f(xo) -
rv

r

a
b



m

1ir
iviac + cv

rv

r

a
b

- crbr
rv

rv

a
a

        = f(xo) -
rv

r

a
b

(


m

1i
iviac -cv) =  f(xo) -

rv

r

a
b

v

Suy ra, f(x( r )) < f(xo) khi v > 0 và nếu v  càng lớn thì f(x( r )) giảm càng
nhanh. Như vậy, định lý đã được chứng minh. 

Dựa vào các tính chất và các định lý trên, người ta xây dựng được thuật toán đơn
hình sau đây.

4.2. Thuật toán đơn hình.

Bước 1    Lập bảng đơn hình ban đầu:

c1    c2  ………….…… ………..cv …………cnHeä
soá

Hệ ẩn
cơ bản

Phương án
cơ bản x1    x2  ….……...… ………..xv …………xn

i

*
1c
*
2c

*
rc

*
mc

*
1x
*
2x


*
rx

*
mx

b1

b2


br



bm

a11  a12  ………… ……………..a1v ……….a1n

a21  a22  ……………………..….a2v ……….a2n

   
ar1  ar2 …………....…….…….arv ……….arn

   
am1  am2 … …………………...amv ……….amn

1

2

r

m

f(x)         =  fo 1 2…..………..…………… v ………. n

Trong đñoù  :
 *

ix   là  ẩn cơ bản thứ  i , i 1, 2,..., m .
 *

ic  là hệ số của  ẩn cơ bản *
ix  trong hàm mục tiêu, i 1, 2,..., m .

 fo = 


m

1i
i

*
i bc = < C*,B >, j

m

1i
ij

*
ij cac  



(nếu cột j là cột ứng với ACB thì j = 0)

Bước 2   Kiểm tra tính tối ưu:
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Bài toán min Bài toán max

a) Nếu j  0 j  thì phương án đang xét
là tối ưu và giá trị hàm mục tiêu tương
ứng là giá trị tối ưu.

b) Nếu j > 0 mà aij  0  m,1i  , thì
bài toán không có phương án tối ưu.

a) Nếu j  0 j  thì phương án đang xét
là tối ưu và giá trị hàm mục tiêu tương
ứng là giá trị tối ưu.

b) Nếu j < 0 mà aij  0  m,1i  , thì
bài toán không có phương án tối ưu.

Nếu cả hai trường hợp (a) và (b) không xảy ra thì sang bước 3.

Bước 3 Tìm ẩn để đưa vào

Bài toán min Bài toán max
Nếu v =

j
max j  thì xv được chọn để

đưa vào.

Nếu v =
j

min j  thì xv được chọn để đưa

vào.

Bước 4 Tìm ẩn để đưa ra: Tính 0acácvới,
a
b

iv
iv

i
i 

Nếu r = ii
min  thì *

rx  được chọn để đưa ra. Phần tử arv gọi là phần tử trục xoay.

Bước 5  Biến đổi bảng đơn hình:
 Trên cột hệ  số ta thay *

rc   bằng cv ; trên cột hệ ẩn cơ bản ta thay *
rx  bằng xv.

 Biến cột v thành vectơ đơn vị (phương pháp khử  Gauss-Jordan dựa vào phần tử trục xoay arv ).

 hi –
rv

iv
a
a

hr hi , với i  r.

 Chia hàng r cho phần tử  trục xoay arv.
 Hàng cuối cùng cách tính như bước 1. Trở lại bước 2.

 Lưu ý  Sau khi tìm được một PATƯ, muốn biết PATƯ này có duy nhất hay
không hoặc muốn tìm PATƯ mới  thì ta làm như sau:

 i) Trong bảng đơn hình cuối cùng, nếu mọi ẩn không cơ bản xj đều có ước lượng
j  0 thì PATƯ hiện có duy nhất.

 ii) Trong bảng đơn hình cuối cùng, nếu tồn tại ẩn không cơ bản vx  nào đó có ước
lượng v = 0 thì PATƯ hiện có không duy nhất. Khi đó, muốn tìm một PATƯ
mới ta biến đổi bảng đơn hình bằng cách đưa ẩn vx vào, còn ẩn đưa ra và cách
biến đổi giống như bước 4 và bước 5.

Ví dụ 1 Giải bài toán :      (1)   f(x) = 2x1 – x2 + 2x3 min

(2)






10xx
7x4x

32

31

(3) xj  0, j = 3,1
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Giải

Đây là bài toán QHTT dạng chuẩn với hệ ẩn cơ bản tương ứng là (x1, x2). Lập bảng
đơn hình rồi tính toán theo các bước của thuật toán ta được.

2 -1 2Hệ số Hệ ẩn
cơ bản

PACB
x1 x2 x3

i

2
-1

x1

x2

7
10

1
0

0
1

4
1

7/4(min)

10
Bảng 1 f(x)   = 4 0 0 5

2
-1

x3

x2

7/4
33/4

1/4
-1/4

0
1

1
0

Bảng 2 f(x) = -19/4 -5/4 0 0

Bài toán này có hàm mục tiêu min và j  0, j = 3,1  nên PA đang xét tối ưu. Vậy

PATÖ   x* = ( x1, x2, x3) = (0; 33/4;7/4), fmin = 4
19 . Hơn nữa, ở bảng 2 ẩn không cơ

bản duy nhất là x1 có 1 = -5/4  0 nên PATƯ x* =(0; 33/4;7/4) là duy nhất.

Ví dụ 2  Giải bài toán
(1)  f(x) = 4x1 + x2 - 2x3 max

(2)







5xx
8xx

21

32

(3)  xj  0, j = 3,1
Giải

Đây là bài toán QHTT dạng chuẩn với hệ ẩn cơ bản tương ứng là (x3, x1). Lập bảng

đơn hình rồi tính toán theo các bước của thuật toán ta được.

4 1 -2Hệ số Hệ ẩn
cơ bản

PACB
x1 x2 x3

i

-2
4

x3

x1

8
5

0
1

1
-1

1
0

8

Bảng 1 f(x) =  4 0 -7 0
1
4

x2

x1

8
13

0
1

1
0

1
1

Bảng 2 f(x)  =  60 0 0 7

Bài toán này có hàm mục tiêu max và j  0, j = 3,1  nên PACB đang có tối ưu.
Vậy PATƯ  x* = ( x1, x2, x3) = (13; 8; 0), fmax = 60. Hơn nữa, ở bảng 2 ẩn không cơ
bản duy nhất là x3 có 3 =7  0  nên PATƯ này duy nhất.

Ví dụ 3  Giải bài toán QHTT
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(1) f(x) = x1 – 2x2 + x3 min

(2)







10xxx2
12xx2x

321

321

(3) xj  0, j = 3,1
Giải

Trước hết, ta đưa bài toán về dạng chuẩn.
(1’) f(x) = x1 – 2x2 + x3 + 0x4 + 0x5 min

(2’)







10xxxx2
12xxx2x

5321

4321

(3’) xj  0, j = 5,1

1 -2 1 0 0Hệ số Hệ ẩn
cơ bản

PACB
x1 x2 x3 x4 x5

i

0
0

x4

x5

12
10

1
2

2
1

1
-1

1
0

0
1

6
10

Bảng 1 f(x) = 0 -1 2 -1 0 0
-2
0

x2

x5

6
4

1/2
3/2

1
0

1/2
-3/2

1/2
-1/2

0
1

Bảng2 f(x) = -12 -2 0 -2 -1 0

Bài toán này có hàm mục tiêu min và j  0, j = 5,1  nên PACB hiện có tối ưu. Vậy

PATÖ x* = (x1, x2, x3, x4, x5) = (0, 6, 0, 0, 4) và fmin = -12. Hơn nữa, ở bảng 2 các ẩn

không cơ bản x1, x3, x4 có các ước lượng 1, 3, 4 đều âm nên PATƯ x* là duy nhất.

Vì x4, x5 là ẩn phụ nên bỏ ẩn phụ x4, x5, ta được PATƯ của bài toán ban đầu là x* =

(x1, x2, x3) = (0, 6, 0) và fmin = -12.

Ví dụ 4 ( trường hợp bài toán không có phương án tối ưu)

Giải bài toán :  (1)  f(x) = x1 + 2x2 - x3 max

                                         (2)







5xx3x
10x3x2x

321

321

                                          (3)  xj  0, j = 3,1
Giải

Đưa bài toán về dạng chính tắc
(1’) f(x) = x1 + 2x2 - x3 + 0x4 + 0x5 max

(2’)







5xxx3x
10xx3x2x

5321

4321

(3’) xj  0, j = 5,1
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Biến đổi tương đương (2’) ta được :  (2’)








5xxx3x

15xxx4x5

5321

5432

Đây là hệ phương trình chuẩn với hệ ẩn cơ bản là (x4, x1) và các hệ số tự do ở vế
phải đều dương nên bài toán QHTT tương ứng có dạng chuẩn.

1 2 -1 0 0Hệ số Hệ ẩn
cơ bản

PACB
x1 x2 x3 x4 x5

i

0
1

x4

x1

15
5

0
1

5
3

4
1

1
0

-1
-1

Bảng 1 f(x) = 5 0 1 2 0 -1

Bài toán này có hàm mục tiêu max và 5 = -1 < 0, a15 = a25 = -1 < 0 nên bài toán
không có PATƯ.

Ví dụ 5  Giải bài toán  ( trường hợp phương án tối ưu không duy nhất)
(1) f(x) = 5x1 + 4x2 + 5x3 + 2x4 + 1x5 + 3x6 min

(2)












36xxx3
60xx3x2x4

152xx3x4x2

631

5321

4321

(3) xj  0, j = 6,1
Giải

Bài toán có dạng chuẩn, lập bảng đơn hình để giải như sau:

5 4 5 2 1 3Hệ số Hệ
ACB

PA
CB x1 x2 x3 x4 x5 x6

i

2 x4 152 2 4 3 1 0 0 76
1 x5 60 4 2 3 0 1 0 15
3 x6 36 3 0 1 0 0 1 12

Bảng 1 f(x) = 472 12 6 7 0 0 0
2 x4 128 0 4 7/3 1 0 -2/3 32
1 x5 12 0 2 5/3 0 1 -4/3 6
5 x1 12 1 0 1/3 0 0 1/3

Bảng 2 f(x) = 328 0 6 3 0 0 -4
2 x4 104 0 0 -1 1 -2 2 52
4 x2 6 0 1 5/6 0 1/2 -2/3
5 x1 12 1 0 1/3 0 0 1/3 36

Bảng 3 f(x) = 292 0 0 -2 0 -3 0

Bài toán này có hàm mục tiêu min và j  0, j = 6,1  nên PACB hiện có tối ưu.
Vậy PATÖ x* = (x1, x2, x3, x4, x5,x6) = (12, 6, 0, 104, 0, 0) và fmin = 292.  Hơn nữa,
trong bảng 3  ẩn không cơ bản  x6 có  ước lượng 6 = 0 nên PATƯ x* không duy
nhất. Tiếp tục biến đổi bảng đơn hình đưa ẩn x6 vào ẩn x1 ra ta được.
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2 x4 32 -6 0 -3 1 -2 0
4 x2 30 2 1 3/2 0 1/2 0
3 x6 36 3 0 1 0 0 1

Bảng 4 f(x) = 292 0 0 -2 0 -3 0

 Trong bảng 4, j  0, j = 6,1  nên PACB hiện có tối ưu. Vậy ta có một phương án

tối ưu mới là x** = (x1, x2, x3, x4, x5,x6) = (0, 30, 0, 32, 0, 36) và fmin = 292.

 Lưu ý  ( hiện tượng xoay vòng)

Có trường hợp,  sau một số phép biến đổi bảng đơn hình ta gặp lại PA cũ và hàm
mục tiêu cũng không đổi, trường hợp này gọi là hiện tượng xoay vòng. Tuy nhiên,
trường hợp này rất hiếm gặp trong thực tế nên không trình bày cách giải trong tài
liệu này.

Bài tập
Bài 1.29
a) Giải bài toán

(1) f(x) = x1 – x2 – 2x4 + 2x5 –3x6 min

(2)












9x3x4x2x
12xxx
2xxxx

6543

642

6541

(3)  xj  0, j = 6,1                             ÑS: PATÖ  x*= (0; 8; 0; 3; 0; 1) , fmin = -17.
b) Giải bài toán

(1)  f(x) = x2 – 3x3 + 2x5 min

(2)












10xxx3x5
12xx4x4
7xxxx

6532

432

5321

(3)  xj  0, j = 6,1                       ĐS: Bài toán không có PATƯ
Bài 1.30 Giải bài toán

(1)  f(x) = 3x1 – x2 – 2x3 max

(2)












12xx2x4
10xx8x4x3
7xxx3x

621

5321

4321

(3)  xj  0, j = 6,1                        ÑS: PATÖ x* = (5, 4, 0, 0, 11, 0) , fmax = 11
Bài 1.31   Giải bài toán

(4)  f(x) = 2x1 + 5x2 + 4x3 + 3x4 + 5x5 + x6 min

(5)












36xxx3
60xx3x2x4

152x3x4x2x

542

6532

5321

(6) xj  0, j = 6,1                ÑS: PATÖ x*= (104, 12, 6, 0, 0, 0) , fmin = 292



Quy hoạch Tuyến tính 50

Bài 1.32   Giải bài toán
                      [1]  f(x) = 180x1 + 120x2 + 60x3 max

                     [2]












25032025
5004020
20023010

321

321

321

xxx
xxx
xxx

                     [3]  x1  0 , x2  0 , x3  0.
Bài 1.33   Giải bài toán

(1) f(x) = 3x1 + 2x2 + 5x3 max

(2)







18x6x3x4
12x4xx2

321

321

(3) xj  0, j = 3,1
ÑS: PATÖ x*= (0, 0, 3), fmax = 15

Bài 1.34 Giải bài toán

(1)  f(x) = -2x1 + x2 + x4 min

(2)












18xxx2
27xxxx
15xxx

321

4321

321

(3)   xj  0  ( j = 4,1 )

Bài 1.35  Giải bài toán

(1)   f(x) = 2x1 - x2 +2x3 min

(2)






10xx
7x4x

32

31

(3)   xj  0  ( j = 3,1 )

Bài 1.36  Giải bài toán

(1)  f(x) =  4x1 + x2 -2x3 max

(2)







5xx
8xx

21

32

(3)   xj  0  ( j = 3,1 )

Bài 1.37  Giải bài toán

(1)  f(x) =  x1 - 2x2 + x3 min

(2)







10xxx2
12xx2x

321

321

(3)  xj  0  ( j = 3,1 )
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Bài 1.38  Giải bài toán
(1)  f(x) =  x4 + x5 + 20 max

(2)












2xxx
2x3xx
7x3x2x

541

543

542

(3)   xj  0  ( j = 5,1  )

Bài 1.39 Giải bài toán

(1)  f(x) =  x1 + x2 + x3  + 5 min

(2)












0xxx2
20x5xx
15x3x2

432

321

32

(3)   xj  0  ( j = 4,1 )

Bài 1.40 Một công ty có kế hoạch sản xuất 3 loại sản phẩm S1, S2,  S3 từ 3 loại
nguyên liệu N1, N2, N3. Định mức tiêu hao về nguyên liệu cho 1 đơn vị sản phẩm
mỗi loại, lợi nhuận thu được cho 1 đơn  vị sản phẩm và số lượng nguyên liệu tối đa
huy động được cho ở bảng sau :

Định mức tiêu hao các loại
nguyên  liệu cho 1 đơn vị sản
phẩm mỗi loại

                        SP

NVL

S1 S2 S3

Soá  NVL toái ña
huy động được

N1

N2

N3

2
1
4

3
2
1

2
1
2

240
200
400

Lợi nhuận /1 đ.vị SP
(100.000 đồng)

10 12 9

Hãy lập kế hoạch sản xuất để thu lợi nhuận tối đa biết rằng sản phẩm sản xuất ra
đều có thể tiêu thụ được hết. Tính lượng nguyên liệu còn thừa sau khi sản xuất và số
tiền lời tối đa.
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§5.  PHƯƠNG PHÁP ĐƠN HÌNH GIẢI BÀI TOÁN
MỞ RỘNG

Để giải bài toán QHTT (P) ta đưa nó về dạng chính tắc ( P ). Nếu bài toán ( P ) có
dạng chính tắc nhưng chưa phải dạng chuẩn, ta dùng ẩn giả để đưa về dạng chuẩn
(PM)  ( xem lại bài §2 mục 2.3) rồi giải bài toán dạng chuẩn.  Khi đó, chỉ có thể xảy
ra một trong ba trường hợp sau:

 Trường hợp 1: Nếu bài toán mở rộng (PM) không có PATƯ thì bài toán (P)
không có PATƯ.

 Trường hợp 2: Nếu bài toán mở rộng (PM) có PATƯ và tất cả các ẩn giả đều
bằng 0 thì bỏ phần ẩn giả và ẩn phụ  ta được PATƯ của bài toán (P).

 Trường hợp 3: Nếu bài toán mở rộng (PM) có PATƯ và ít nhất một ẩn giả nhận
giá trị dương  thì bài toán (P) không có PATƯ.

 Chú ý

i) Mục đích của việc thêm vào các ẩn giả là làm cho bài toán (PM) có dạng
chuẩn. Vì thế, nếu bài toán xuất phát đã có sẵn một số ẩn cơ bản thì chỉ cần
thêm ẩn giả vào các ràng buộc chưa có ẩn cơ bản,  từ đó có ngay phương án cơ
bản xuất phát.

ii) Khi giải bài toán mở rộng, mỗi khi một ẩn giả được đưa ra khỏi hệ ẩn cơ bản
thì sẽ không được đưa trở lại, vì thế không cần chú ý đến các cột ứng với các
ẩn giả, và do đó trên bảng đơn hình có thể không cần ghi các cột ứng với ẩn
giả.

Ví dụ 1    Giải bài toán  (P): (trường hợp 1- đây là bài toán ở  §4 ví dụ 4)

(1) f(x) =  x1 + 2x2 – x3 max

(2)







5xx3x
10x3x2x

321

321

(3)  xj  0  ( j = 3,1 )
Giải

Đưa bài toán (P) về dạng chính tắc ( P ):

(1') f (x) =  x1 + 2x2 - x3 +0x4 +0x5 max

(2')







5xxx3x
10xx3x2x

5321

4321

(3') xj  0 , j = 5,1
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Bài toán ( P ) này chưa có dạng chuẩn nên ta đưa nó về dạng chuẩn. Ràng buộc thứ
nhất đã có x4 là ẩn cơ bản nên ta chỉ cần thêm ẩn giả x6 vào ràng buộc thứ hai. Khi
đó ta được bài toán mở rộng (PM):

(1'') fM(x) =  x1 + 2x2 - x3 +0x4 +0x5 –Mx6 max

(2'')







5xxxx3x
10xx3x2x

65321

4321

(3'')xj  0 , j = 6,1

Trong đó M là số dương lớn tùy ý,  lớn hơn bất kỳ số nào cần so sánh với nó. Lập
bảng đơn hình để giải:

1 2 -1 0 0Hệ số Hệ
ACB

PACB

x1 x2 x3 x4 x5

i

0 x4 10 -1 2 3 1 0 5

-M x6 5 1 3 1 0 -1 5/3

Bảng 1 fM(x) = -5M -M-1 -3M-2 -M+1 0 M

0 x4 20/3 -5/3 0 7/3 1 2/3 10

2 x2 5/3 1/3 1 1/3 0 -1/3

Bảng 2 fM(x) = 10/3 -1/3 0 5/3 0 -2/3

0 x5 10 -5/2 0 7/2 3/2 1

2 x2 5 -1/2 1 3/2 1/2 0

Bảng 3 fM(x) = 10 -2 0 4 1 0

Bài toán (PM) có hàm mục tiêu max và 1 = -2 < 0, a11 = -5/2 < 0 , a21 = -1/2 < 0 nên
bài toán không có PATƯ.  Suy ra bài toán ( P ) không có PATƯ và do đó bài toán (P)
cũng không có PATƯ.

 Lưu ý   Có thể đưa bài toán dạng tổng quát (P) về dạng mở rộng (PM) mà không
cần thông qua dạng chính tắc ( P ).

Ví dụ2    Giải bài toán  (P): (trường hợp 2)

(1) f(x) = 6x1 +8x2 +9x3 +5x4 +6x5 min

(2)






10x3x2xx2x
6xx2x3xx2

54321

54321

(3) xj  0 , j = 5,1
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Giải

Bài toán trên có dạng chính tắc, nhưng không phải dạng chuẩn.  Ta lập bài toán mở
rộng (PM) tương ứng như sau:

(1’)  fM(x) = 6x1 +8x2 +9x3 +5x4 +6x5 +M(x6 + x7) min

 (2’)






10xx3x2xx2x
6xxx2x3xx2

754321

654321

 (3’) xj  0 , j = 7,1
Trong đó M là số dương rất lớn,  lớn hơn bất kỳ số nào cần so sánh với nó.

     6               8                9              5              6 iHệ số Hệ
ACB

PA
CB

    x1              x2              x3             x4             x5

M
M

x6

x7

6
10

2
1

1
2

3
1

2
2

1
3

3
5

Bảng 1 f(x) = 16M 3M-6 3M-8 4M-9 4M-5 4M-6
5 x4 3 1 1/2 3/2 1 1/2 6

M x7 4 -1 1 -2 0 2 2
Bảng 2 f(x)= 4M+15 -M-1 M-

2
11 -2M-

2
3 0 2M-7/2

5 x4 2 5/4 1/4 2 1 0
6 x5 2 -1/2 1/2 -1 0 1

Bảng 3 f(x) =  22
4

11


4
15
 -5 0 0

Vì M là số rất lớn nên j  0  j = 7,1  . PACB đang có (x1, x2, x3, x4, x5, x6,x7) =
(0, 0, 0, 2, 2, 0, 0) là tối ưu. Do các ẩn giả x6 = 0, x7 = 0 nên PATƯ bài toán (P) là
(x1, x2, x3, x4, x5) = (0,0,0, 2,2) và fmin = 22.

Ví dụ 3    Giải bài toán  (P): (trường hợp 2)
(1) f(x) = 6x1 + 3x2 + x3 min

(2)












8xx4x2
16x2x3x4
10xx5x2

321

321

321

(3) xj  0 , j = 3,1
Giải

Đưa bài toán (P) về dạng chuẩn: Thêm vào ràng buộc thứ nhất ẩn phụ x4 ta được  ẩn
cơ bản thứ nhất nên ta chỉ cần thêm ẩn giả x5, x6 vào ràng buộc thứ hai và thứ ba.
Khi đó ta được bài toán mở rộng (PM):
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(1')   fM(x) = 6x1 + 3x2 + x3 +0x4 + M(x5 + x6) min

(2')












8xxx4x2
16xx2x3x4
10xxx5x2

6321

5321

4321

(3') xj  0 , j = 6,1

6 3 1 0 iHệ số Hệ ẩn
cơ bản

PACB
x1 x2 x3 x4

0 x4 10 2 5 1 1 5
M x5 16 4 -3 2 0 4
M x6 8 2 4 1 0 4

Bảng 1 fM(x) = 24M 6M-6 M-3 3M-1 0
x4 2 0 1 0 1
x5 0 0 -11 0 0

0
M
6 x1 4 1 2 1/2 0 8

Bảng 2 fM (x) = 24 0 -11M-9 2 0
2 0 1 0 1
0 0 -11 0 0

0
M
1

x4

x5

x3 8 2 4 1 0
Bảng 3 fM (x) = 8 -4 -11M+1 0 0

Trong bảng 3, vì M là số dương lớn nên j  0  j = 6,1 .  PACB hiện có
(x1, x2, x3, x4, x5, x6) =    (0, 0, 8, 2, 0, 0) tối ưu. Trong hệ ẩn cơ bản chỉ còn ẩn giả x5

nhưng x5 = 0 nên bài toán (P) có PATƯ  là (x1, x2, x3) = (0,0,8) và fmin = 8.

Ví dụ 4    Giải bài toán  P: (trường hợp 3)

(1)  f(x) = 2x1 + x2 – x3 min

(2)
















23x
2
1x2x

10xx2x2
12x2xx4

321

321

321

(3)   xj  0  ( j = 5,1 )
Giải

Đưa bài toán về dạng chuẩn ta được bài toán mở rộng (PM):

(1') fM(x) = 2x1 + x2 – x3 +0x4 +0x5 +M(x6 + x7) min
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(2')
















23xx
2
1x2x

10xxx2x2
12xxx2xx4

7321

5321

64321

(3')   xj  0  ( j = 7,1 )

2 1 -1 0 0Hệ số Hệ
ACB

PA

CB x1 x2 x3 x4 x5

i

-4 -1 2 -1 0 6

-2 2 -1 0 1

M

0

M

x6

x5

x7

12

10

23 1 -2 -1/2 0 0

Bảng 1 f(x) = 35M -3M-2 -3M-1 3/2M+1 -M 0

-1 x3 6 -2 -1/2 1 -1/2 0

0 x5 16 -4 3/2 0 -1/2 1

M x7 26 0 -9/4 0 -1/4 0

Bảng 2 f(x) = 35M 0 -9/4M-1/2 0 -1/4M+1/2 0

Trong bảng 2, j  0 j  nên bài toán mở rộng có phương án tối ưu. Vì PATƯ của
bài toán mở rộng có ẩn giả x7 = 26 > 0 nên bài toán xuất phát (P) không có phương
án.

Bài tập
Bài 1.41   Giải bài toán

(1) f(x) = 12x1 + 8x2 + x3 min

(2)












8xx4x4
8xx4x

10xx3x2x2

321

321

4321

(3) xj  0 , j = 4,1
ÑS: PATÖ x* = (0, 7/5, 12/5, 0) , fmin = 68/5

Bài 1.42  Giải bài toán

(1)   f(x) =  3x1 + x2 - 3x3 max

(2)












4x2x3
5x5x10
2xx2x

32

32

321

(3)   xj  0  ( j = 3,1 )
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Bài 1.43  Giải bài toán

(1)  f(x) =  x1 + 2x2 – x3 max

(2)












4x2xx2
6x2xx
6x2x4x4

321

321

321

(3)   xj  0  ( j = 3,1 )

Bài 1.44  Giải bài toán

(1)  f(x) =  x1 + 2x2 + 3x3 + x4 max

(2)












10xxx2x
20x5xx2
15x3x2x

4321

321

321

(3)   xj  0  ( j = 4,1 )

Bài 1.45   Giải bài toán

   (1)   f(x) = -2x1 + 3x2 + x3 – 9x4  max

(2)












83424
145737
9243

4321

4321

4321

xxxx
xxxx
xxxx

         (3) xj   0 ( j = 1, 2, 3, 4 )

Bài 1.46   Giải bài toán

   (1)   f(x) = 3x1 +4x2 +2 x3+ 4x4 min

                                              (2)












8
31435
14

4321

4321

421

xxxx
xxxx
xxx

                                              (3)   x1  0, x2  0, x3  0, x4  0

Bài 1.47   Giải bài toán
(1) 321 38)( xxxxf   max

   (2)












9-32
14322
4-4

321

321

321

xxx
xxx
xxx

         (3) 01 x , 02 x  , 03 x
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§ 6. QUY HOẠCH NGUYÊN

Quy hoạch nguyên ( integer programming , viết tắc IP) là bài toán quy hoạch trong
đó có tất cả hoặc một phần các biến bị ràng buộc chỉ nhận giá trị nguyên. Tức là bài
toán có dạng tìm x = (x1, x2,…, xn) n sao cho :

(1) f(x) = 


n

1j
jjxc  min ( max)

(2) 


n

1j
jijxa





















i

i

i

b
b
b

 , i = 1, 2, …, m

(3) xj  0, j = 1, 2, …, n; xj nguyeân vôùi j J 1, 2, …, n.
 Nếu J = 1, 2, …, n  thì bài toán gọi là quy hoạch nguyên hoàn toàn (pure

integer programming ), ký hiệu (PIP).
 Nếu J  1, 2, …, n thì bài toán gọi là quy hoạch nguyên bộ phận  (mixed

integer programming ), ký hiệu (MIP).

Nếu bài toán quy hoạch nguyên có miền ràng buộc bị chặn thì có thể giải bài toán
bằng cách duyệt tất cả các phương án. Tuy nhiên, nếu số phương án này khá lớn thì
trong thực tế cũng không thể thực được, mặc dù có sự hỗ trợ của máy tính. Trong
lịch sử, việc thưởng 264 hạt thóc cho người nghĩ ra môn cờ không thể thực hiện là
một minh họa rất hay cho việc này.

Hiện nay, phương pháp hiệu quả nhất để giải bài toán quy hoạch nguyên là phương
pháp nhánh-cận. Chúng ta cùng tìm hiểu phương pháp này thông qua một số ví dụ
sau đây. Vì bạn đọc đã biết cách giải bài toán QHTT ở các bài trước, nên để cho
gọn, chúng tôi không trình bày chi tiết việc giải các bài toán QHTT tương ứng trong
các ví dụ này.

Ví dụ 1    Xét bài toán quy hoạch nguyên hoàn toàn (PIP) sau đây .

(1) f(x) = 5x1 + 4x2 max

(2)







45x6x10
5xx

21

21

(3)   x1  0 , x2  0 và x1 , x2 nguyên.
Giải

Gọi  x* ,  fN-max lần lượt là PATƯ và giá trị tối ưu của bài toán (PIP) ( nếu có).

 Giải bài toán QHTT tương ứng: Bỏ qua điều kiện nguyên của các biến ta được
bài toán QHTT (LP0).

(1) f(x) = 5x1 + 4x2 max
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(2)







45x6x10
5xx

21

21

(3)   x1  0 , x2  0 .
Giải bài toán (LP0) ta được PATƯ  là x0 = (x1 ; x2) =(3,75; 1,25) , fo = 23,75. Do fo =
23,75 nên fN-max  23.  PATƯ x0 này có x1= 3,75 , x2 = 1,25  không nguyên nên có
thể chọn một trong hai ẩn này để phân nhánh.

 Phân nhánh: Chọn ẩn x1 để phân nhánh ta được  (có thể chọn  x2)

 Với nhánh x1  3 ta được bài toán
(LP1):

(1)  f(x) = 5x1 + 4x2 max

(2)










3x
45x6x10

5xx

1

21

21

(3)   x1  0 , x2  0 .

 Giải bài toán (LP1) ta được PATƯ
(x1;x2) =(3;2), f1 =23. PATÖ này
có các ẩn đều nguyên nên
x*:=(3;2) và fN-max:= 23, nhánh này
döøng.(stop)

 Với nhánh x1  4 ta được bài toán
(LP2):

(1) f(x) = 5x1 + 4x2 max

(2)










4x
45x6x10

5xx

1

21

21

(3)   x1  0 , x2  0 .

 Giải bài toán (LP2) ta được PATƯ
là (x1;x2) =( 4; 0,833), f2 =23,333 .

Đến đây, rõ ràng trong  trong (LP2) không thể có PA nguyên của bài toán (IP) tốt
hơn so với (LP1). Tuy nhiên, nếu muốn tìm xem trong (LP2) còn có nghiệm nguyên
nào khác của bài toán (PIP) hay không  thì ta tiếp tục phân nhánh (LP2) để giải như
sau.

 Với nhánh x2  0 ta được bài toán
(LP21):

(1)  f(x) = 5x1 + 4x2 max

(2)










0x,4x
45x6x10

5xx

21

21

21

(3)   x1  0 , x2  0 .

 Giải bài toán (LP21) này ta được
PATÖ (x1;x2) =(4,5;0), f21 =22,5. Vì
f21 =22,5 < 23 = fN-max neân trong
nhánh này không thể có phương án
nào tốt hơn x*.

 Với nhánh x2  1 ta được bài toán
(LP22):

(1) f(x) = 5x1 + 4x2 max

(2)










1x,4x
45x6x10

5xx

21

21

21
( hệ này vô nghiệm)

(3)   x1  0 , x2  0 .

 Bài toán (LP22) có tập phương án
rỗng.

Vậy phương án tối ưu của bài toán (PIP) là x*:=(3;2) và fN-max:= 23.
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Ta tóm tắt các bước giải bài toán (IP) qua sơ đồ sau:

                                                              x1 3             x1 4

                                                           x2 0                          x2   1

Ví dụ 2   Giải bài toán quy hoạch nguyên bộ phận (MIP) sau đây bằng phương pháp
nhánh cận.

(1) f(x) = 4x1 + 5x2 + 3x3 max

(2)












12xx4x3
7xxx2

10x4x3

321

321

31

(3) x1 , x2, x3  0 và x1 ,  x3 nguyên

Giải
Gọi  x* ,  fN-max lần lượt là PATƯ và giá trị tối ưu của bài toán (MIP) ( nếu có).
 Giải bài toán QHTT tương ứng: Bỏ qua điều kiện nguyên của các biến ta được

bài toán QHTT (LP0).

Bài toán (IP)

Bỏ qua điều kiện nguyên
ta được bài toán (LP0)

Giải bài toán (LP0) ta được PATƯ
(x1 ; x2) =(3,75; 1,25) , fo = 23,75

(LP1) coù  PATÖ (x1; x2) =
(3;2),  f1 = 23 = fN-max . Ñaây
là PATƯ của bài toán (IP)

(stop)

(LP2) coù  PATÖ  (x1;x2)
=(4;0,833) , f2 = 23,333

(LP21) coù  PATÖ (x1;x2) = (4,5;0),
f21 = 22,5 < 23 = fN-max (stop)

(LP22) có miền phương án
rỗng (stop)
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(1) f(x) = 4x1 + 5x2 + 3x3 max

(2)












12xx4x3
7xxx2

10x4x3

321

321

31

(3) x1 , x2, x3  0

Giải bài toán (LP0) ta được PATƯ  là x0 = (x1 ; x2,;x3) =(0; 2,375; 2,5) , fo = 19,375.
PATƯ x0 này có x3= 2,5 không nguyên nên lấy ẩn này để phân nhánh.

 Phân nhánh: Lấy ẩn x3 để phân nhánh ta được

 Với nhánh x3  2 ta được bài toán
(LP1):

(1) f(x) = 4x1 + 5x2 + 3x3 max

(2)















2x
12xx4x3
7xxx2

10x4x3

3

321

321

31

(3) x1 , x2, x3  0

 Giải bài toán (LP1) ta được PATƯ
(x1; x2; x3) =(2/3;2;2), f1 = 18,667.

 Với nhánh x3  3 ta được bài toán
(LP2):

(1) f(x) = 4x1 + 5x2 + 3x3 max

(2)















3x
12xx4x3
7xxx2

10x4x3

3

321

321

31

(3) x1 , x2, x3  0

 Bài toán (LP2) có miền phương
án rỗng. (stop)

       (vì x3  3 nên 3x1 +4x310 không thỏa)

 Trong nhánh (LP1) tiếp tục lấy x1 để phân nhánh.

 Với nhánh x1  0 ta được bài toán
(LP11):

(1) f(x) = 4x1 + 5x2 + 3x3 max

(2)















0x,2x
12xx4x3
7xxx2

10x4x3

13

321

321

31

(3) x1 , x2, x3  0

 Giải bài toán (LP11) ta được
PATÖ (x1; x2; x3) =(0;2,5;2), f11 =
18,5. PATƯ này thỏa x1 và x3

nguyên nên x* :=(0;2,5;2),
fN-max := 18,5, nhưng còn phải so
sánh với nhánh (LP12).

 Với nhánh x1  1 ta được bài toán
(LP2):

(1) f(x) = 4x1 + 5x2 + 3x3 max

(2)















1x,2x
12xx4x3
7xxx2

10x4x3

13

321

321

31

(3) x1 , x2, x3  0

 Giải bài toán (LP12) ta được
PATÖ (x1;x2; x3) =(1;1,8125;1,75),
f12 = 18,3125 < 18,5=fN-max. Do đó
nhánh này không thể có phương
án nguyên tốt hơn nhánh (LP11)
(stop)

Vậy PATƯ của bài toán (MIP) là x* = (0;2,5;2) , fN-max := 18,5.
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Ta tóm tắt các bước giải bài toán (MIP) qua sơ đồ sau:

                    x3 2            x3 3

                                             x1 0                    x1  1

Ví dụ 3    Giải bài toán quy hoạch nguyên hoàn toàn (PIP) sau đây bằng phương
pháp nhánh cận.

(1) f(x) = x1 – 3x2 + 3x3 max

(2)












4xxx2
3xx2x3
2x3x4

321

321

21

(3) x1 , x2, x3  0 và x1 , x2, x3 nguyên

Giải

Gọi  x* ,  fN-max lần lượt là PATƯ và giá trị tối ưu của bài toán (PIP) ( nếu có).

 Giải bài toán QHTT tương ứng: Bỏ qua điều kiện nguyên của các biến ta được
bài toán QHTT (LP0).

Bài toán (IP)

Bỏ qua điều kiện nguyên
ta được bài toán (LP0)

Giải bài toán (LP0) ta được PATƯ (x1;
x2;x3) = (0; 2,375; 2,5) , fo = 19,375

(LP1) coù  PATÖ (x1; x2; x3)
= (2/3;2;2),  f1 = 18,667

(LP2) có  miền phương
án rỗng (stop)

(LP11) coù  PATÖ (x1; x2; x3) =
(0;2,5;2),  f11 =18,5:= fN-max

(stop)

(LP12) coù  PATÖ (x1; x2; x3) =
(1;1,8125;1,75); f12 =18,3125<fN-max

(stop)
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(1) f(x) = x1 – 3x2 + 3x3 max

(2)












4xxx2
3xx2x3
2x3x4

321

321

21

(3) x1 , x2, x3  0
Giải bài toán (LP0) ta được PATƯ  là x0 = (x1 ; x2,;x3) =(1/2; 0;9/2) , fo = 14. Do fo =
14 nên fN-max < 14. PATƯ x0 này có x1= 1/2, x3 = 9/2 không nguyên nên có thể chọn
một trong hai ẩn này để phân nhánh.

 Phân nhánh: Chọn ẩn x3 để phân nhánh ta được

 Với nhánh x3  4 ta được bài toán
(LP1):

(1) f(x) = x1 – 3x2 + 3x3 max

(2)















4x
4xxx2
3xx2x3
2x3x4

3

321

321

21

(3) x1 , x2, x3  0

 Giải bài toán (LP1) ta được PATƯ
(x1; x2; x3) =(1/2;0;4), f1 = 25/2.
Nhánh này có thể có PA nguyên
tốt hơn x* đã có được ở (LP2) nên
ta tiếp tục lấy x1 để phân nhánh.

 Với nhánh x3  5 ta được bài toán
(LP2):

(1) f(x) = x1 – 3x2 + 3x3 max

(2)















5x
4xxx2
3xx2x3
2x3x4

3

321

321

21

(3) x1 , x2, x3  0

 Giải bài toán (LP2) ta được PATƯ
là (x1 ; x2; x3) =( 2; 2;5), f2 = 11.
PATƯ này có các ẩn đều nguyên
nên x* :=(2; 2; 5) và fN-max:= 11,
nên nhánh này dừng.(stop)

 Phân nhánh: Trong (LP1), lấy ẩn  x1 để phân nhánh ta được
 Với nhánh x1  0 ta được bài toán

(LP11):
(1) f(x) = x1 – 3x2 + 3x3 max

(2)





















0x
4x

4xxx2
3xx2x3
2x3x4

1

3

321

321

21

(3) x1 , x2, x3  0

 Giải bài toán (LP11) ta được
PATÖ (x1; x2; x3) =(0;0;9/2), f11 =
9. Vì f11 = 9 < fN-max= 11 nên mọi
PA nguyên ở nhánh này đều
không thể tốt hơn x*. (Stop)

 Với nhánh x1  1 ta được bài toán
(LP12):

(1) f(x) = x1 – 3x2 + 3x3 max

(2)





















1x
4x

4xxx2
3xx2x3
2x3x4

1

3

321

321

21

(3) x1 , x2, x3  0

 Giải bài toán (LP12) ta được
PATÖ  là (x1; x2; x3) =( 1;2/3;4),
f12 = 11. Vì f12 = 11 = fN-max nên
mọi PA nguyên ở nhánh này đều
không thể tốt hơn x*. (stop)

Vậy phương án tối ưu bài toán (PIP) là x* =(2; 2; 5) và fN-max= 11.
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Ta tóm tắt các bước giải bài toán (MIP) qua sơ đồ sau:

                                                              x3 4             x3 5

                                             x1 0                    x1  1

Ví dụ 4   Giải bài toán quy hoạch nguyên bộ phận (MIP) sau đây bằng phương pháp
nhánh cận.

(1) f(x) = x1 -x2 -x3 +x4 min

(2)












6x2xx3x
5xxx3x3
3xxx2x2

4321

4321

4321

(3) x1 , x2, x3, x4  0 và x1 ,  x2 nguyên

Giải

Gọi  x* ,  fN-min lần lượt là PATƯ và giá trị tối ưu của bài toán (MIP) ( nếu có).

 Giải bài toán QHTT tương ứng: Bỏ qua điều kiện nguyên của các biến ta được
bài toán QHTT (LP0).

Bài toán (IP)

Bỏ qua điều kiện nguyên
ta được bài toán (LP0)

Giải bài toán (LP0) ta được PATƯ
(x1 ; x2,;x3) (1/2; 0;9/2) , fo = 14

(LP1) coù  PATÖ (x1; x2; x3)
= (1/2;0;4),  f1 = 25/2

(LP2) có  PATƯ nguyên
(x1;x2;x3) =(2;2;5)
fN-max := 11(stop)

(LP11) coù  PATÖ (x1; x2; x3)
= (0;0;9/2),  f11 = 9 (stop)

(LP12) coù  PATÖ (x1; x2; x3)
= (1;2/3;4),  f12 = 11 (stop)



Quy hoạch  Nguyên 65

(1) f(x) = x1 -x2 -x3 +x4 min

(2)












6x2xx3x
5xxx3x3
3xxx2x2

4321

4321

4321

(3) x1 , x2, x3, x4  0

Giải bài toán (LP0) ta được PATƯ  là x0 = (x1 ; x2,;x3,x4) =(2,6; 1; 0;0,2) , fo = 1,8.
Do đó  fN-min  1,8. PATƯ x0 này có x1= 2,6 không nguyên nên lấy ẩn này để phân
nhánh.

 Phân nhánh: Chọn ẩn x1 để phân nhánh ta được

 Với nhánh x1  2 ta được bài toán
(LP1):

(1) f(x) = x1 -x2 -x3 +x4 min

(2)












6x2xx3x
5xxx3x3
3xxx2x2

4321

4321

4321

(3) x1 , x2, x3, x4  0  , x1  2
 Giải bài toán (LP1) ta được PATƯ

(2; 0,4; 0,8; 1), f1 =1,8. PATÖ này
còn có ẩn không nguyên x2 =0,4
nên tiếp tục phân nhánh.

 Với nhánh x1  3 ta được bài toán
(LP2):

(1) f(x) = x1 -x2 -x3 +x4 min

(2)












6x2xx3x
5xxx3x3
3xxx2x2

4321

4321

4321

(3) x1 , x2, x3, x4  0  , x1  3

 Giải bài toán (LP2) ta được kết
quả bài toán không có phương án
(miền ràng buộc rỗng), nhánh này
döøng.(stop) .

 Phân nhánh: Lấy ẩn x2 để phân nhánh ta được

 Với nhánh x2  0 ta được bài toán
(LP11):

(1) f(x) = x1 -x2 -x3 +x4 min

(2)












6x2xx3x
5xxx3x3
3xxx2x2

4321

4321

4321

(3) x1 , x2, x3, x4  0  , x1  2, x2  0
 Giải bài toán (LP11) ta được

PATÖ (1; 0; 1/3; 7/3) := x*, f11 =3.
PATƯ này có các ẩn x1, x2 đều
nguyên, nhánh này dừng.(stop).

 Với nhánh x2  1 ta được bài toán
(LP12):

(1) f(x) = x1 -x2 -x3 +x4 min

(2)












6x2xx3x
5xxx3x3
3xxx2x2

4321

4321

4321

(3) x1 , x2, x3, x4  0  , x1  3, x2 1

 Giải bài toán (LP12) ta được kết
quả bài toán không có phương án,
nhánh này dừng.(stop).
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Ta tóm tắt các bước giải bài toán (MIP) qua sơ đồ sau:

                                                              x1 2            x1 3

                                             x2 0                    x2  1

Bài toán (IP)

Bỏ qua điều kiện nguyên
ta được bài toán (LP0)

Giải bài toán (LP0) ta được PATƯ
(x1; x2,;x3;x4) =(2,6; 1;0;0,2) , fo =1,8

(LP1) coù  PATÖ (x1; x2,;x3;x4)
= (2;0,4;0,8;1),  f1 = 1,8

(LP2) có  miền phương
án rỗng (stop)

(LP11) coù  PATÖ (x1; x2,;x3;x4)
:= (1;0,1/3;7/3),  f11 = 3 := fN-min

(LP12) có  miền phương án rỗng
(stop)
 (stop)
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Bài tập tổng kết chương 1
Câu hỏi trắc nghiệm ( chọn 1 trong các câu A, B, C, D )

Câu 1  Khẳng định nào sau đây là sai?
 A) Bất kỳ bài toán QHTT nào cũng có thể xem như là bài toán QHTT dạng tổng

quát.
 B) Nếu  một bài toán QHTT dạng chính tắc có hệ phương trình ràng buộc là hệ

phương trình chuẩn thì bài toán đó có dạng chuẩn .
 C) Mọi bài toán QHTT dạng chuẩn đều có phương án .
 D) Mọi bài toán QHTT dạng chuẩn đều co dạng chính tắc.

Câu 2   Cho bài toán QHTT với hàm mục tiêu f  min và có miền phương án là
tập D  . Khẳng định nào sau đây sai ?
 A) Nếu hàm mục tiêu bị chặn trên trên miền D thì bài toán có PATƯ.
 B) Nếu miền D bị chặn (giới nội ) thì bài tóan có PATƯ.
 C) Nếu hàm mục tiêu bị chặn dưới trên miền D thì bài toán có PATƯ.
 D) Nếu hàm mục tiêu bị chặn trên miền D thì bài toán có PATƯ.

Câu 3   Cho bài toán QHTT với hàm mục tiêu f  max và có miền phương án là
tập D  . Khẳng định nào sau đây sai ?
 A) Nếu hàm mục tiêu bị chặn dưới trên miền D thì bài toán có PATƯ.
 B) Nếu miền D bị chặn (giới nội ) thì bài tóan có PATƯ.
 C) Nếu hàm mục tiêu bị chặn trên trên miền D thì bài toán có PATƯ.
 D) Cả b và c đều đúng.

Câu 4   Khẳng định nào sau đây đúng ?
 A) Mọi bài QHTT dạng chuẩn đều có phương án.
 B) Mọi bài toán qui hoạch dạng chính tắc đều có phương án.
 C) Nếu một bài toán QHTT có phương án thì sẽ có PATƯ.
 D) Nếu một bài toán QHTT có PATƯ  thì tập phương án bị chặn.

Câu 5   Giả sử bài toán QHTT chính tắc (P) được đưa về bài toán mở rộng (PM).
Khẳng định nào sau đây sai ?

 A) Nếu (PM) có PATƯ thì (P) có PATƯ.
 B) Neáu (P) coù PATÖ thì (PM) coù PATÖ.
 C) Nếu (PM) có PATƯ mà mọi ẩn giả đều nhận giá trị 0 thì (P) có PATƯ.
 D) Nếu (PM) có PATƯ mà mọi ẩn giả đều bằng 0 thì bỏ phần ẩn giả ta được

PATÖ của (P).

Câu 6   Giả sử bài toán QHTT dạng tổng quát  (P) được đưa về bài toán QHTT dạng
chính tắc  P . Khẳng định nào sau đây sai?

 A) Bài toán (P) có phương án khi và chỉ khi  P  có phương án .
 B) Bài toán (P) có PATƯ khi và chỉ khi  P  có PATƯ.
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 C) Cả A và B đều đúng.
 D) Cả A và B đều sai.

Câu 7   Giả sử bài toán QHTT tổng quát (P) được đưa về bài toán QHTT dạng mở
rộng(PM) . Khẳng định nào sau đây sai ?

 A) Nếu (P) có PATƯ thì (PM) có PATƯ.
 B) Nếu (P)  có phương án thì (PM) có phương án.
 C) Nếu (PM) có PATƯ thì bỏ phần ẩn phụ  và ẩn giả ta được PATƯ của (P).
 D) Nếu (PM)không có PATƯ thì (P) không có PATƯ.

Câu 8   Giả sử bài toán QHTTdạng tổng quát (P) được đưa về bài toán QHTT dạng
mở rộng (PM).Khẳng định nào sau đây sai?

 A) Nếu (P) không có PATƯ thì (PM)không có PATƯ.
 B) Nếu (PM) không có PATƯ thì (P)không có PATƯ.
 C) Nếu (PM) có PATƯ  mà có ít nhất một ẩn giả nhận giá trịø dương thì (P) không

có PATƯ.
 D) Bài toán(PM) luôn có phương án.

BÀI TOÁN QUY  HOẠCH PHÂN TUYẾN TÍNH
Bài 1   Giải bài toán  ( P)

(1)  f(x) =
321

321

x2x3x
x2xx3




 min

(2)







9x2x3x2
8xx2x

321

321

(3) 3,1j,0x j 

Giải

Đặt  y0 =
321 x2x3x

1


  ;   yj =y0xj  với  j = 3,1   (*).

Khi đó bài toán tương đương với bài toán (P’):
(1)  g(y) = 3y1 + y2 + 2y3 min

(2)













1y2y3y
0y2y3y2y9

0yy2yy8

321

3210

3210

(3) 0y i   , i = 3,1 , yo > 0
Đưa bài toán  về dạng chuẩn

(1) gM(y) = 3y1 + y2 + 2y3 + 0y4 + 0y5 + My6 min

(2)












1yy2y3y
0yy2y3y2y9
0yyy2yy8

6321

53210

43210

(3) yj   0 , j = 6,1 , y0 > 0
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Lập bảng đơn hình để giải ta được

0 3 1 2 0 0 MHeä
soá

Heä
ACB

PA
CB y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6

i

0
0
M

y4

y5

y6

0
0
1

-8
-9
0

1
2
1

2
3
3

1
2
2

1
0
0

0
1
0

0
0
1

0
0

1/3
Baûng 1 gM(y)  =M 0 M-3 3M-1 2M-2 0 0 0

1
0
M

y2

y5

y6

0
0
1

-4
3

12

1/2
1/2
-1/2

1
0
0

1/2
1/2
1/2

1/2
-3/2
-3/2

0
1
0

0
0
1

0
1/12

Baûng 2 gM(y) =M 12M-4 2
5

2
M


 0
2
3

2
M


2
1M

2
3
 0 0

1
0
M

y2

y0

y6

0
0
1

0
1
0

7/6
1/6
-5/2

1
0
0

7/6
1/6
-3/2

-3/2
-1/2
9/2

4/3
1/3
-4

0
0
1 2/9

Baûng 3 gM(y) =M 0 6
11

M
2
5


 0
6
5M

2
3
 2

3M
2
9


3
4M4  0

1
0
0

y2

y0

y4

1/3
1/9
2/9

0
1
0

1/3
-1/9
-5/9

1
0
0

2/3
0

-1/3

0
0
1

0
-1/9
-8/9

1/3
1/9
2/9

Bảng 4 gM(y) =
3
1 0 -8/3 0 -4/3 0 0

3
1 -M

j  0  j = 6,0  nên PACB hiện có là tối ưu .

Vậy PATƯ bài toán (P’) là y(*) = (y0, y1, y2, y3)  =(
9
1 ,0,

3
1 ,0),   gmin = 3

1

Thay vào (*) ta được PATƯ bài toán (P) : x* = (0; 3; 0),  fmin = 3
1

Bài 2    (bài toán qui hoạch phân tuyến tính)

 Một công ty sử dụng 2 loại nguyên liệu N1, N2 để sản xuất ra 1 loại sản phẩm theo

2 công nghệ khác nhau là CN1, CN2. Biết lượng nguyên liệu mỗi loại hiện có; định

mức tiêu hao các loại nguyên liệu, chi phí sản xuất,  lượng sản phẩm làm ra trong

một giờ được cho trong bảng sau:
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Định mức tiêu hao nguyên liệu
trong 1 giờ

Nguyên
liệu

Số lượng
nguyên liệu
hiện có (ñv) CN1 CN2

N1 300 3 2
N2 400 2 4

Sản lượng (sản phẩm/giờ) 7 8
     Chi phí (USD/giôø) 120 150

a) Hãy lập mô hình toán học bài toán tìm kế  hoạch sản xuất sao cho giá thành sản
phẩm là thấp nhất.

b) Đưa bài toán đã lập ở câu a về bài toán quy họach tuyến tính.

c) Giải bài toán quy hoạch tuyến tính ở câu b rồi suy ra kết quả bài toán ở câu a.

Bài 3  Để sản xuất 4 loại sản phẩm S1, S2,  S3, S4 người ta dùng 3 loại nguyên liệu
N1, N2, N3. Định mức tiêu hao về nguyên vật liệu cho 1 đơn vị sản phẩm mỗi loại,
lợi nhuận thu được cho 1 đơn  vị sản phẩm và số lượng nguyên liệu tối đa huy động
được cho ở bảng sau :

              SP

NVL

S1 S2 S3 S4 Soá  NVL toái ña
huy động

N1

N2

N3

4

1

3

2

1

1

2

2

2

3

3

1

34

29

39

Lợi nhuận cho
1 ñ.vò SP

9 10 14 12

Hãy lập kế hoạch sản xuất để thu lợi nhuận tối đa.

Bài 4  Một người có 10.000.000.000đ muốn cho vay theo các loại hình sau :

- Tiết kiệm không kỳ hạn, với lãi suất 6,5%.

- Tiết kiệm có kỳ hạn với lãi suất 8,5%.

- Mua tín phiếu với lãi suất 10%.

- Cho tư nhân vay với lãi suất 13%.

Thời gian đáo hạn cho là như nhau . các loại hình đầu tư đều có may rủi . Để giảm
thiểu các sự rủi ro, người cho vay theo các chỉ dẫn sau :

a) Không cho tư nhân vay quá 20% số vốn.
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b)  Số luợng cho vay trong tín phiếu  không được quá số cho vay trong 3 lĩnh
vực cho vay kia .

c) Ít nhất  30% số tiền cho vay phải thuộc lĩnh vưc tiết kiệm có kỳ hạn và tín
phiếu.

d) Tỷ lệ tiền tiết kiệm không kỳ hạn trên tiền tiết kiệm có kỳ hạn không được
quá 1/3.

Người này muốn vay toàn bộ số tiền . Cho biết kế hoạch đầu tư sao cho lợi nhuận
toái ña?

Bài 5   Một nhà máy chuyên sản xuất hai loại phụ tùng P1 và P2, các phụ tùng này

được gia công lần lượt trong hai phân xưởng A1 và A2. Thời gian tiêu thụ cho việc

sản xuất trong các phân xưởng được trình bày trong bảng sau :

             Phân xưởng

Phụ tùng

A1 A2

P1 10 16

P2 14 12

Thời gian được sử

dụng / tuần

1600 1800

                                       ( đơn vị : giờ )

Diện tích kho sử dụng là 1400 m2. Các sản phẩm không được để chồng lên nhau ,

mỗi sản phẩm P1 cần 5m2, mỗi sản phẩm P2 cần 4m2. Mỗi tuần có thể bán ra 140 sản

phẩm P1 và 135 sản phẩm P2.

Sản phẩm bán ra cho mức lời 120 USD đối với P1 và 100 USD đối với P2.

Hỏi : Mỗi tuần phải sản xuất bao nhiêu sản phẩm P1 và P2 để nhà máy có mức lời

toái ña ?

Bài 6   Một công ty sử dụng 3 lọai nguyên liệu N1, N2, N3 để sản xuất ra 3 loại sản

phẩm  SP1, SP2, SP3. Biết lợi nhuận của mỗi đơn vị sản phẩm, số lượng nguyên

liệu hiện có; định mức tiêu hao các loại nguyên liệu và lượng sản phẩm làm ra trong

một giờ được cho trong bảng sau:
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Định mức tiêu hao nguyên liệu trong 1 giờNguyên
liệu

Số lượng
nguyên liệu
hiện có (ñv) SP1 SP2 SP3

N1 300 3 2 4
N2 400 2 4 1
N3 500 4 3 5

Sản lượng (sản phẩm/giờ) 9 10 8
Lợi nhuận(đồng/1 sản phẩm) 4000 3500 4500

Hãy lập mô hình toán học bài toán tìm kế  hoạch sản xuất sao cho lợi nhuận cao
nhất và giải bài toán .
Bài 7 Một nhà máy chuyên sản xuất hai loại sản phẩm S1 , S2 và các sản phẩm này
được gia công lần lượt trong hai phân xưởng A1 và A2. Thời gian ( đơn vị tính : giờ )
cần sử dụng cho việc sản xuất ra mỗi đơn vị sản phẩm trong các phân xưởng được
cho trong bảng sau :

Giả sử các sản phẩm sản xuất ra đều có thể bán hết với lợi nhuận là 110 USD đối
với mỗi sản phẩm S1 và 150 USD đối với mỗi sản phẩm S2. Hỏi mỗi tuần phải sản
xuất bao nhiêu sản phẩm S1 và bao nhiêu sản phẩm S2 để nhà máy có lợi nhuận lớn
nhất?

Bài 8 Một công ty sử dụng 3 loại nguyên liệu N1, N2, N3 để sản xuất ra 1 loại sản
phẩm theo 2 công nghệ khác nhau là CN1, CN2. Biết lượng nguyên liệu mỗi loại
hiện có, định mức tiêu hao các loại nguyên liệu, chi phí sản xuất,  lượng sản phẩm
làm ra trong một giờ được cho trong bảng sau:

Định mức tiêu hao nguyên liệu
trong 1 giờ

Nguyên
liệu

Số lượng
nguyên liệu
hiện có (ñv) CN1 CN2

N1 2500 40 35
N2 3000 25 30
N3 4000 45 40

Sản lượng (sản phẩm/giờ) 110 90
     Chi phí (USD/giôø) 180 160

Hãy tìm kế  hoạch sản xuất sao cho giá thành sản phẩm là thấp nhất.

Phân xưởng
Sản phẩm

A1 A2

S1 12 18
S2 15 10

Thời gian được sử dụng tối đa
trong 1 tuần

140 120
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Bài toán thực tế

Chương 2

BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH ĐỐI NGẪU

                                                           (2)

                                                                       (1)

Nếu (P) đơn giản hơn (D) thì ta giải theo hướng (1); còn nếu (D) đơn giản hơn (P)
thì giải theo hướng (2). Tức là, trong hai bài toán (P) và (D), ta xem bài toán nào
đơn giản hơn thì giải bài toán đó trước rồi suy ra kết quả bài toán còn lại.

Lập mô hình toán
học ta được bài
toán QHTT (P)

Đưa bài toán (P) về
bài toán dạng chính
tắc Dạng chuẩn

Giải bài toán dạng
chuẩn bằng phương

pháp đơn hình

Suy ra kết quả bài
toán (P)

Suy ra kết quả bài
toán thực tế

Nếu (P)
chỉ có 2
ẩn thì
có thể

giải (P)
bằng

phương
pháp
hình
học

Lập bài
toán đối

ngẫu
(D)

Giải bài
toán đối
ngẫu (D)
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Chương 2

BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH ĐỐI NGẪU

Trong chương này, bạn sẽ học:

 Định nghĩa và qui tắc thành lập bài toán đối ngẫu.

 Liên hệ giữa bài toán gốc và bài toán đối ngẫu.(các định lý đối ngẫu)

 Cách tìm nghiệm của bài toán gốc khi biết nghiệm bài toán đối
ngẫu và ngược lại. ( định lý độ lệch bù yếu)

1. Định nghĩa và quy tắc thành lập bài toán bài toán đối ngẫu

Bài toán đối ngẫu ( Dual problem) của bài toán quy hoạch tuyến tính gốc
(primal  problem) được định nghĩa và thành lập theo quy tắc (Bảng 2.1) như sau:
 Nếu bài toán bên trái của bảng là bài toán gốc thì bài toán bên phải là bài toán

đối ngẫu tương ứng.
 Nếu bài toán bên phải của bảng là bài toán gốc thì bài toán bên trái là bài toán

đối ngẫu tương ứng.
Bảng 2.1

Bài toán P (D) Bài toán D  (P)

f(x) = 


n

1j
jjxc  max                   (1) g(y) = 



m

1i
ii yb  min                 (1’)

Ràng buộc thứ  i: 


n

1j
jijxa





















i

i

i

b
b
b

 (2) Ẩn thứ  i : iy


















yùtuøy
0
0

                   (3’)

Ẩn thứ  j : xj



















yùtuøy
0
0

                     (3) Ràng buộc thứ j: 


m

1i
iijya





















j

j

j

c
c
c

  (2’)

Các cặp ràng buộc  (2) và (3’),  (3) và (2’) gọi là các cặp ràng buộc đối ngẫu
của nhau.
 Nhận xét:

 Bài toán đối ngẫu của bài toán đối ngẫu chính là bài toán gốc.

 Mỗi hàng của ma trận A =  
nmija


của bài toán gốc xác định một ràng buộc

trong bài toán gốc. Còn mỗi cột  của A xác định một ràng buộc của bài toán
đối ngẫu.

Ví dụ 1  Cho bài toán  gốc ( P) :
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(1)  f(x) =  6x1 + 4x2 + 5x3 + 3x4  max

(2)












12xx2xx2
10x3x2x2x
15xxx2x3

4321

4321

4321

(3)  x1  0 , x2  0 , x3  0,  x4 tùy ý
Lập bài toán đối ngẫu (D) tương ứng của bài toán trên.

Giải
Vì bài toán gốc (P) có hàm mục tiêu max nên nó tương ứng với bài ở cột trái của
bảng 2.1 . Do đó , bài toán đối ngẫu (D) sẽ ứng với cột phải của bảng :

(3) g(y) = 15y1 + 10 y2 +12y3 min

(4)
















)yùtuøyxvì(3yy3y
)0xvì(52y2yy
)0xvì(4yy2y2
)0xvì(6y2yy3

4321

3321

2321

1321

(5)  y1  0, y2 tùy ý, y3  0 (vì các ràng buộc của (P) tương ứng là , =, )
Ví dụ 2  Cho bài toán  gốc ( P) :

(1)  f(x) =  8x1 + 9x2 + 6x3 + 8x4  min

(2)












48xx3xx2
60x3xx2x
54x2x2xx2

4321

4321

4321

(3)  x1  0 , x2  0 , x3  0,  x4 tùy ý
Lập bài toán đối ngẫu (D) tương ứng của bài toán trên.

Giải
Vì bài toán gốc (P) có hàm mục tiêu  min nên nó tương ứng với bài ở cột phải
của bảng 2.1 . Do đó , bài toán đối ngẫu (D) sẽ ứng với cột trái của bảng :

(1) g(y) = 54y1 + 60 y2 +48y3 max

(2)
















8yy3y2
63yy2y
9yy2y
8y2yy2

321

321

321

321

(3)  y1   0, y2 tùy ý, y3  0

2. Các định lý đối ngẫu

2.1. Địnhlý 1 ( về sự tồn tại nghiệm)

Đối với cặp bài toán đối ngẫu nhau (P) và (D) chỉ có thể xảy ra một và chỉ một
trong ba trừong hợp sau đây:

i) Cả hai bài toán đều không có phương án.
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ii) Cả hai bài toán đều có phương án. Khi đó cả hai cùng có phương án tối ưu và
giá trị hàm mục tiêu đối với PATƯ của chúng bằng nhau.

iii) Một trong hai bài toán có phương án, bài toán còn lại không có phương án.
Khi đó bài toán có phương án sẽ không có PATƯ và hàm mục tiêu của nó
không bị chặn trong miền phương án.

 Hệ quả 1: Nếu một trong hai bài toán có PATƯ thì bài toán kia cũng có PATƯ
và giá trị tối ưu của chúng bằng nhau.

 Hệ quả 2:   Điều kiện cần và đủ để hai phương án x0 của (P)  và y0 của (D)
tối ưu là:   f(x0) = g(y0) (2.1)

2.2. Định lý 2 (độ lệch bù yếu)

Điều kiện cần và đủ để phương án x0 của (P) và y0 của (D) tối ưu là:











































m,1i;0bxay

n,1j;0cyax

i

n

1j

0
jij

0
i

m

1i
j

0
iij

0
j

(2.2)

3. Cách tìm nghiệm tối ưu của bài toán này khi biết nghiệm tối ưu của
bài toán kia.
 Cách 1: Dựa vào (2.1) và (2.2) ta có thể tìm nghiệm tối ưu bài toán này khi

biết nghiệm tối ưu của bài toán kia.

 Cách 2: Chỉ áp dụng khi chúng ta đã giải một trong hai bài toán bằng cách
lập bảng đơn hình.

 Trường hợp đã lập bảng đơn hình giải bài toán gốc (P): Khi đó, phương án
cơ bản tối ưu của bài toán đối ngẫu  yo = )y,...,y,(y o

m
o
2

o
1  được tính theo công

thức

jj
o
i cΔy   ; i = 1, 2, …, m

trong đó xj là ẩn cơ bản thứ i trong bảng đơn hình đầu tiên, j là hệ số ước
lượng của xj trong bảng đơn hình ứng với phương án tối ưu (bảng đơn hình
cuối cùng), cj  là hệ số của ẩn xj trong hàm mục tiêu bài toán (P).

 Trường hợp đã lập bảng đơn hình giải bài toán đối ngẫu (D): Khi đó,
phương án cơ bản tối ưu của bài toán gốc xo = )x,...,x,(x o

n
o
2

o
1  được tính theo

công thức

ii
o
j Δx b  ; j = 1, 2, …, n
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trong đó yi là ẩn cơ bản thứ j trong bảng đơn hình đầu tiên, i là hệ số ước
lượng của yi trong bảng đơn hình ứng với phương án tối ưu (bảng đơn hình
cuối cùng), bi  là hệ số của ẩn yi trong hàm mục tiêu bài toán (D).

Ví dụ 3  Cho bài toán (P):

(1) f(x) = x1 + 3x2 + 3x3 min

(2)
















2xx
1x4
4xx2x3
2x2x

31

3

321

21

(3) xj  0, j = 1, 2, 3
a) Lập bài toán đối ngẫu (D)

b) Biết bài toán đối ngẫu (D) có PATƯ yo= (1, 0, 3/4, 0), gmax = 4
11 . Hãy tìm PATƯ

của bài toán gốc (P).

Giải

a) Bài toán đối ngẫu.
(1)  g(y) = 2y1 + 4y2 + y3 + 2y4 max

(2)












3yy4y
3yy2
1yy3y

432

21

421

(3) yi  0, i = 4,1
b) Gọi xo= (x1, x2, x3) là PATƯ bài toán (P). Theo định lý độ lệch bù yếu, ta có:

 
 
 
 
 
 
 
























0304/3.40x
0301.2x
0100.31x
02xx0
01x44/3
04xxx30
02x2x1

3

2

1

31

3

321

21














4
1x
0x
2x

3

2

1

  , fmin = 4
11

Ví dụ 4  Cho bài toán gốc (P):

(1) f(x) = x1 + x2 + x3 + x4 + x5 min.

(2)












8xxx5x2
3xxxx5
1xxx3

5321

4321

321

(3) xj  0,  5,1j 
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a) Lập bài toán đối ngẫu (D).

b) Biết phương án tối ưu của P là xo = (0, 1, 0, 2, 3), fmin = f(xo) = 6. Hãy tìm
PATƯ bài toán đối ngẫu.

Giải

a) Bài toán gốc có hàm mục tiêu f min nên nó ứng với cột phải của bảng (2.1).
Ta suy ra được bài toán đối ngẫu (D).

(1)  g(y) = y1 + 3y2 + 8y3 min.

(2)




















1y
1y
1yyy
1y5yy
1y2y5y3

3

2

321

321

321

(3)  y1, y2, y3 tùy ý.

b) Gọi yo = ( oy1 , oy2 , oy3 ) là PATÖ bài toán (D). Do ox2 = 1, ox4 = 2, ox5 =3 nên theo
(2.1), ta có:


























1
1
5

0)1(3
0)1(2
0)15(1

3

2

1

3

2

321

o

o

o

o

o

ooo

y
y
y

y
y

yyy

Vậy PATÖ của D là yo= (-5, 1, 1), gmax = 6.

Ví dụ 5  Cho bài toán (P):

(1) f(x) = 10x1 + 8x2 + 19x3 min

(2)












5x5x2x
2x2x3
6xxx2

321

31

321

(3) xj  0, j = 3,1

a) Lập bài toán đối ngẫu (D)

b) Giải một trong hai bài toán rồi suy ra kết quả bài toán còn lại.
Giải

a) Bài toán đối ngẫu (D)

(1) g(y) = 6y1 + 2y2 + 5y3 max

(2)












19y5y2y
8y2y

10yy3y2

321

31

321
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(3) yi  0, i = 3,1

b) Nếu giải bài toán (P) ta phải thêm vào 3 ẩn phụ và 3 ẩn giả. Nếu giải bài toán
(D) ta chỉ cần thêm vào 3 ẩn phụ nên sẽ đơn giản hơn giải (P). Như vậy, ta chọn
giải bài toán (D) trước.

Đưa (D) về dạng chuẩn ta được bài toán ( D ).

(1) g(y) = 6y1 + 2y2 + 5y3 + 0y4 + 0y5 + 0y6 max

(2)












19yy5y2y
8yy2y

10yyy3y2

6321

531

4321

(3) yi  0 , i = 6,1

Lập bảng đơn hình để giải ta được

6 2 5 0 0 0Hệ
số

Hệ
ABC

PACB
y1 y2 y3 y4 y5 y6

i

0

0

0

y4

y5

y6

10

8

19

2

1

1

3

0

2

1

2

5

1

0

0

0

1

0

0

0

1

5

8

19

Bảng 1 g(y) = 0 -6 -2 -5 0 0 0

6

0

0

y1

y5

y6

5

3

14

1

0

0

3/2

-3/2

1/2

1/2

3/2

9/2

1/2

-1/2

-1/2

0

1

0

0

0

1

10

2

28/9

Bảng 2 g(y) =30 0 7 -2 3 0 0

6

5

0

y1

y3

y6

4

2

5

1

0

0

2

-1

5

0

1

0

2/3

-1/3

1

-1/3

2/3

-3

0

0

1

Bảng 3 g(y) = 34 0 5 0 7/3 4/3 0

Ta thấy i  0, i = 6,1  nên ( D ) có PATƯ là (4, 0, 2, 0, 0, 5), gmax =34. Suy ra bài
toán (D) có PATÖ là yo= (4, 0, 2), gmax = 34.

Theo định lý độ lệch bù yếu, nếu  xo = (x1, x2, x3) là PATƯ của (P) thì ta có:
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 
 
 












0192.50.24x
05x5x2x2
06xxx24

3

321

321

















0x
3

4x
3

7x

3

2

1

Vậy PATƯ của bài toán (P) là xo = ( 3
4;3

7 ;0) , fmin = 34.

Cách khác: Trong bảng đơn hình đầu tiên, ẩn cơ bản thứ 1, 2, 3 lần lượt là y4, y5, y6

và trong bảng đơn hình cuối cùng các ước lượng tương ứng là

0,
3
4,

3
7

654  (các hệ số trong hàm mục tiêu b4 = 0, b5 = 0, b6 = 0). Suy ra

x1 = 3
70

3
7

 , x2 = 3
40

3
4

 , x3 = 0+ 0 = 0. Vậy phương án tối ưu bài toán gốc (P)

là xo = ( 3
4;3

7 ;0) , fmin = 34.

Ví dụ 6   Cho bài toán qui họach tuyến tính (P):
                     (1)  f(x) = 4x1 + 3x2 + 4x3 min

                     (2)












9xx2x3
7x2x2x
8x4x3x2

321

321

321

                     (3)  x1  0 , x2  0 , x3  0.
 Lập bài toán đối ngẫu (D) tương ứng. Giải bài một trong hai bài toán và suy ra kết
quả bài toán còn lại.

Giải

Bài toán đối ngẫu (D) tương ứng:

(1)  g(y) = 8y1 + 7y2 + 9y3 max

                      (2)












4yy2y4
3y2y2y3

4y3yy2

321

321

321

(3) y1  0 , y2  0 , y3  0

Nếu giải bài toán (P) ta phải thêm vào 3 ẩn phụ và 3 ẩn giả. Nếu giải bài toán (D)
ta chỉ cần thêm vào 3 ẩn phụ nên sẽ đơn giản hơn giải (P). Như vậy, ta chọn giải
bài toán (D) trước. Đưa bài toán (D) về dạng chính tắc ( D ) :

(1)  g(y) = 8y1 + 7y2 + 9y3 + 0(y4 +y5 +y6) max

(2)












4yyy2y4
3yy2y2y3
4yy3yy2

6321

5321

4321

(3) yi  0 ,  i = 6,1
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Bài toán ( D ) đã có dạng chuẩn nên ta đưa số liệu vào bảng đơn hình để giải.

8 7 9 0 0 0Hệ số Hệ
ACB

PACB
y1 y2 y3 y4 y5 y6

i

2 1 3 1 0 0 4/3
3 2 2 0 1 0 3/2

0
0
0

y4

y5

y6

4
3
4 4 2 1 0 0 1 2

Bảng 1 g(y) = 0 -8 -7 -9 0 0 0

4/3 2/3 1/3 1 1/3 0 0 4
1/3 5/3 4/3 0 -2/3 1 0 1/5

9
0
0

y3

y5

y6 8/3 10/3 5/3 0 -1/3 0 1 4/5
Bảng 2 g(y) = 12 -2 -4 0 3 0 0

9 -1/4 0 1 1/2 -1/4 0
7 5/4 1 0 -1/2 3/4 0
0

y3

y2

y6

5/4
1/4
9/4 5/4 0 0 1/2 -5/4 1

Bảng 3 g(y) = 13 3 0 0 1 3 0

j  0 ,  j = 6,1  nên PA đang có tối ưu và ymax = (0;1/4;5/4;0;0;9/4) , gmax = 13.
Vậy PATƯ của bài toán (D) là ymax =(y1,y2,y3) = (0;1/4;5/4) và gmax = 13.

 Tìm nghiệm bài toán gốc:

 

 

 



















04
4
5

4
1.20.4x

09xx2x3
4
5

07x2x2x
4
1

3

321

321














0x
3x
1x

3

2

1

Vậy PATƯ của bài toán (P) là xmin =(x1,x2,x3) = (1;3;0) và fmin = 13.

Cách khác: Trong bảng đơn hình đầu tiên, ẩn cơ bản thứ 1, 2, 3 lần lượt là y4, y5, y6

và trong bảng đơn hình cuối cùng các ước lượng tương ứng là
0,3,1 654  (các hệ số trong hàm mục tiêu b4 = 0, b5 = 0, b6 = 0). Suy ra x1

= 101  , x2 = 303  , x3 = 0+ 0 = 0. Vậy phương án tối ưu bài toán gốc (P) là
xmin =(x1,x2,x3) = (1;3;0) và fmin = 13.

Ví dụ 7 Cho bài toán (P)
(1) f(x) = 3x1 + 3x2 + x3 min

(2)












74
14232
95

321

321

321

xxx
xxx
xxx

(3) xj  0 , j = 3,1
a) Lập bài toán đối ngẫu (D) tương ứng của (P).
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b) Trong hai bài toán, xét xem bài toán nào đơn giản hơn thì giải bài toán đó rồi
suy ra kết quả bài toán còn lại.

Giải
a) Bài toán đối ngẫu tương ứng (D):

(1) max7149)( 321  yyyyg

(2)












12
3435
32

321

321

321

yyy
yyy
yyy

 (3) ,01 y 2y tùy ý, 3y tùy ý

b) Trong hai bài toán thì bài toán gốc đơn giản hơn vì: Để giải bài toán gốc chúng
ta chỉ cần đưa vào một ẩn phụ và hai ân giả; để giải bài toán đối ngẫu chúng ta
phải đổi dấu một ẩn âm, đổi biến hai ẩn tùy ý thành 4 ẩn và đưa vào 3 ẩn phụ.

Đưa bài toán gốc về dạng chuẩn )( MP
(1) )(xfM = 3x1 + 3x2 + x3 + 0x4 )( 65 xxM   min    (với M  là số dương lớn

tùy ý)

(2)












74
14232
95

6321

5321

4321

xxxx
xxxx

xxxx

(3) xj  0 , j = 6,1
Lập bảng đơn hình (có thể không cần lập cột ), 65 xx

3 3 1 0 M MHệ số Hệ ẩn
cơ bản

PACB
x1 x2 x3 x4 x5 x6 i

0 x4 9 1 5 1 1 0 0 9
M x5 14 2 -3 2 0 1 0 7
M x6 7 1 4 1 0 0 1 7(min)

Baûng 1 fM(x) = 21M 3M-3 M-3 3M-1 0 0 0
x4 2 0 1 0 1 0 -1
x5 0 0 -11 0 0 1 -2

0
M
1 x3 7 1 4 1 0 0 1

Baûng 2 fM (x) = 7 -2 -11M+1 0 0 0 1-3M

Trong bảng 2, vì M là số dương lớn nên j  0  j = 6,1 .  PACB hiện có của bài
toán )( MP là (x1, x2, x3, x4, x5, x6) =   (0, 0, 7, 2, 0, 0) tối ưu. Trong hệ ẩn cơ bản chỉ
còn ẩn giả x5 nhưng x5 = 0 nên bài toán (P) có PATƯ  là (x1, x2, x3) = (0,0,7) và
minf  = 7.
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Theo định lý độ lệch bù yếu ta có:












0)77050(
0)97050(
0)12(7

3

1

321

y
y

yyy













ty
ty

y

21

0

3

2

1

 t .

Phương án tối ưu bài toán đối ngẫu )(D là:  tttyyy ),21,,0(),,( 321  ; 7max g

Ví dụ 8 Cho bài toán (P)

(1) f(x) = 7x1+14x2+18x3 max

(2)












31034
122
322

321

321

321

xxx
xxx
xxx

(3) 1x  tùy ý, 2x  tùy ý, 03 x

a) Lập bài toán đối ngẫu (D) tương ứng của (P).
b) Trong hai bài toán, xét xem bài toán nào đơn

giản hơn thì giải bài toán đó rồi suy ra kết
quả bài toán còn lại.

Giải

a) Bài toán đối ngẫu tương ứng (D):

(1) min313)( 321  yyyyg

(2)












181022
14322
74

321

321

321

yyy
yyy
yyy

 (3) ,01 y 02 y , 03 y

b) Trong hai bài toán thì bài toán đối ngẫu đơn giản hơn vì: Để giải bài toán đối

ngẫu chúng ta chỉ cần đưa vào một ẩn phụ và hai ân giả; để giải bài toán gốc

chúng ta phải đổi dấu một ẩn âm, đổi biến hai ẩn tùy ý thành 4 ẩn và đưa vào 3 ẩn

phụ.

Đưa bài toán đối ngẫu (D) về dạng chuẩn )( MD

(1) )(ygM = 3y1 + y2 + 3y3 + 0y4 )( 65 yyM   min    (với M  là số dương lớn
tùy ý)

(2) (2)












181022
14322
74

4321

5321

6321

yyyy
yyyy
yyyy

(3) yj  0 , j = 6,1

Lập bảng đơn hình (có thể không cần lập cột ), 65 yy
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3 1 3 0 M MHệ số Hệ ẩn

cơ bản

PACB

y1 y2 y3 y4 y5 y6
i

M y6 7 1 1 4 0 0 1 7

M y5 14 2 2 -3 0 1 0 7

0 y4 18 2 2 10 1 0 0 9

Bảng 1 gM(y) = 21M 3M-3 3M-1 M-3 0 0 0

y2 7 1 1 4 0 0 1

y5 0 0 0 -11 0 1 -2

1

M

0 y4 4 0 0 2 1 0 -2

Bảng 2 gM (y) = 7 -2 0 -11M+1 0 0 -3M+1

Trong bảng 2, vì M là số dương lớn nên j  0  j = 6,1 . PACB hiện có của bài
toán )( MD là  (y1, y2, y3, y4, y5, y6) =    (0, 7, 0, 4, 0, 0) tối ưu. Trong hệ ẩn cơ bản
chỉ còn ẩn giả y5 nhưng      y5 = 0 nên bài toán (D) có PATƯ  là (y1, y2, y3) = (0,7,0)
và ming  = 7.

Theo định lý độ lệch bù yếu ta có:













0)180107202(

0)122(7

3

321

x

xxx













0

21

3

2

1

x
tx
tx
 với mọi t 

Phương án tối ưu bài toán gốc )(P là:  tttxxx ),0,,21(),,( 321  ; 7max f

Ví dụ 9 Cho bài toán (P)
(1) 4321 23361412)( xxxxxf   max

(2)
















25923
42
5
2342

4321

4321

2

431

xxxx
xxxx

x
xxx

(3) 01 x , 2x tùy ý, 03 x , 04 x
a) Lập bài toán đối ngẫu (D) tương ứng của (P).
b) Trong hai bài toán, xét xem bài toán nào đơn giản hơn thì giải bài toán đó

rồi suy ra kết quả bài toán còn lại.

Giải

a) Bài toán đối ngẫu tương ứng của (P) là (D):
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(1) min2452)( 4321  yyyyyg

(2)
















23523
3694
142
1232

431

431

432

431

yyy
yyy
yyy
yyy

 (3) ,01 y 02 y , 03 y , 04 y

b) Trong hai bài toán thì bài toán đối ngẫu đơn giản hơn vì: Để giải bài toán đối
ngẫu chúng ta chỉ cần đưa vào ba ẩn phụ và một ẩn giả; để giải bài toán gốc chúng
ta phải đổi dấu hai ẩn âm, đổi biến một ẩn tùy ý thành 2 ẩn và đưa vào 4 ẩn phụ và
2 ẩn giả. Đưa bài toán đối ngẫu (D) về dạng chuẩn )( MD :

(1') min0002452)( 87654321  MyyyyyyyyygM (với M  là

số dương lớn tùy ý)

(2')
















23523
3694
142
1232

7431

6431

432

85431

yyyy
yyyy

yyy
yyyyy

(3') yj  0 , j = 8,1

Lập bảng đơn hình (có thể không cần lập cột )8y

2 -5 -4 2 0 0 0 MHeä
soá

Heä
ACB

PA

CB y1 y2 y3 y4 y5 y6 7y 8y i

M 8y 12 2 0 1 -3 -1 0 0 1 6
-5 2y 14 0 1 1 2 0 0 0 0 -
0 6y 36 4 0 1 -9 0 1 0 0 9
0 7y 23 3 0 2 -5 0 0 1 0

3
23

Bảng
1

gM(y) = 12M-70 2M-2 0 M-1 -3M-12 -M 0 0 0

2 1y 6 1 0
2
1

2
3


2
1
 0 0

2
1

-5 2y 14 0 1 1 2 0 0 0 0
0 6y 12 0 0 -1 -3 2 1 0 -2
0 7y 5 0 0

2
1

2
1


2
3 0 1

2
3


Bảng
2

gM(y) = -58 0 0 0 -15 -1 0 0 1-M

Trong bảng 2, vì M là số dương lớn nên j  0  j = 8,1 . PACB hiện có của bài
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toán )( MD là   (y1, y2, y3, y4, y5, y6, 7y , 8y ) =    (6, 14, 0, 0, 0, 12,5,0) tối ưu. Vì ẩn
giả 8y = 0 nên bài toán (D) có PATƯ  là (y1, y2, y3, y4) = (6, 14, 0, 0) và ming  = -58.

Theo định lý độ lệch bù yếu ta có:



















0)2363(
0)3664(
0)5(14

0)2342(6

4

3

2

431

x
x
x

xxx



















0
0
5
1

4

3

2

1

x
x
x
x

Phương án tối ưu bài toán gốc )(P là: )0,0,5,1(),,,( 4321 xxxx  ; 58max f

Bài  tập

Bài 2.1   Cho bài toán gốc (P):
(1) f(x) = 2x1 + 4x2 + x3 + x4 max

(2)












3xx4x
3x2x5
1xxx3x

432

42

4321

(3) xj  0 (j = 4,1 )

a) Lập bài toán đối ngẫu (D) của bài toán (P).

b) Giải bài toán gốc (P) và suy ra kết quả về bài toán đối ngẫu (D).

Bài 2.2  Cho bài toán gốc (P):

(1) f(x) = 12x1 + 15x2 + 20x3 min

(2)












3x2x2x
3x2xx
2xxx

321

321

321

(3) x1  0, x2  0, x3 0
a) Lập bài toán đối ngẫu (D) của bài toán (P).
b) Giải bài toán đối ngẫu và suy ra kết quả bài toán gốc.

Bài 2.3  Cho bài toán gốc (P):
(1)  f(x) = 27x1 + 50x2 + 18x3 max

(2)












2xx2x
4xxx2
2xx2x

321

321

321

(3)  x1, x2 tùy ý, x3  0

a) Lập bài toán đối ngẫu (D) tương ứng của (P).

b) Trong hai bài toán, xét xem bài toán nào đơn giản hơn thì giải bài toán đó
rồi suy ra kết quả bài toán còn lại.
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Bài 2.4  Cho bài toán gốc (P):

(1) f(x) = - 2x1 + x2 + x4 min

(2)












18xxx2
27xxxx
15xxx

321

4321

321

(3) xj  0 (j = 4,1 )

a) Lập bài toán đối ngẫu (D) tương ứng của (P).

b) Trong hai bài toán, xét xem bài toán nào đơn giản hơn thì giải bài toán đó
rồi suy ra kết quả bài toán còn lại.

Bài 2.5  Cho bài toán đối ngẫu (D):

(1) f(x) = 2y1 + 3y2 + 3y3 max

(2)












20y2y2y
15y2yy
12yyy

321

321

321

(3) yi  0 (i = 3,1 )

a) Lập bài toán gốc (P) tương ứng của (D).

b) Trong hai bài toán, xét xem bài toán nào đơn giản hơn thì giải bài toán đó
rồi suy ra kết quả bài toán còn lại.

Bài 2.6 Cho bài toán gốc (P):    (1)   f(x) = 3x1 + 4x2 + 2x3 max

(2)












20x2xx2
15x2xx
12xxx

321

321

321

(3)   x1  0, x2  0, x3  0

a) Lập bài toán đối ngẫu (D) tương ứng của (P).

b) Trong hai bài toán, xét xem bài toán nào đơn giản hơn thì giải bài toán đó
rồi suy ra kết quả bài toán còn lại.

Bài 2.7  Cho bài toán quy hoạch tuyến tính sau :

f(x)  = 3x1  +  2x2  +  x3   Min
                               2x1  +    x2  +  3x3   10

                      x1  +  4x2  +  4x3   8
                                3x1  +    2x2  +  6x3   12
                                 xj   0  ( j = 1...3 )

a). Giải bài toán trên.
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b). Viết bài toán đối ngẫu . Tìm PATƯ của bài toán đối ngẫu.

c). bài toán đã cho có PATƯ duy nhất không ?

Bài 2.8  Cho bài toán quy hoach tuyến tính sau đây :

                  f(x)  =  x1  +  x2   +  3x3   +  2x4  max
                               x1  + 2x2  +   x3   +  2x4   10

2x1 +  x2   +  3x3  +  4x4   =  9
                                x1  + 2x2  + 2x3  +  x4   8
                             xj   0 ( j = 1, 2, 3, 4 )

a)  Giải bài toán trên.

b) Tìm phương án tối ưu khác (nếu có).

c)  Viết bài toán đối ngẫu và tìm phương án tối ưu của bài toán đối ngẫu.
Bài 2.9   Cho bài toán QHTT sau :

              f(x)  =  x1 -  2x2  +  x3  max

                          x1 -  2x2  +  x3   4

                                  2x2  +  3x3  =  9

                          x1 -    x2  +  x3   3

                              xj  0  ( j = 1, 2, 3, 4 )

a) Giải bài toán trên .

b) Viết bài toán đối ngẫu của bài toán trên và giải bài toán đối ngẫu .

Bài 2.10 Một xí nghhiệp sản xuất 3 loại sản phẩm A, B, C với các số liệu như sau :

Loại sản phẩm A B C

Giá bán (1.000 đ/đv )

Chi phí saûnxuaát (1.000 ñ/ñv )

Thời gian hoàn tất SP (giờ /đv)

32

20

1

50

30

2

58

40

3
Biết rằng xí nghiệp hiện có số vốn dùng cho sản xuất là 3 triệu đồng, quỹ thời
gian sản xuất là 180 giờ và theo các hợp đồng đã ký kết với khách hàng, yêu
cầu sản phẩm A phải có lượng sản xuất ít nhất là 100đv. Giả sử mọi sản phẩm
sản xuất ra đều tiêu thụ được hết.
a) Tìm kế hoạch sản xuất cho tổng lợi nhuận lớn nhất.
b) Tìm phương án tối ưu khác của bài toán (nếu có).
c) Viết bài toán đối ngẫu và tìm phương án tối ưu của bài toán đối ngẫu.

Bài 2.11  (3 điểm) Cho bài toán gốc (P):
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(1)   f(x) = x1 -2x2 + 2x3 min

 (2)












232
5
1244

321

321

321

xxx
xxx
xxx

(3)   x1  0, x2  0, x3  0

a) Lập bài toán đối ngẫu (D) tương ứng của (P).

b) Giải một trong hai bài toán rồi suy ra kết quả bài toán còn lại.

Câu hỏi trắc nghiệm
( chọn một trong 4 câu: A, B, C,D)

Câu 1 Khẳng định nào sau đây sai?

A) Nếu bài toán đối ngẫu có hàm mục tiêu max thì bài toán gốc có hàm mục
tiêu min.

B) Nếu bài toán đối ngẫu có hàm mục tiêu min thì bài toán gốc có hàm mục
tiêu max.

C) Với mỗi cặp ràng buộc đối ngẫu, nếu ràng buộc này là đẳng thức thì ràng
buộc kia tùy ý.

D) Nếu bài toán gốc có dạng chính tắc thì bài toán đối ngẫu cũng có dạng chính
tắc.

Câu 2 Cho (P) và (D) là hai bài toán đối ngẫu của nhau. Khẳng định nào sau đây
sai?

A) Nếu (P) không có PATƯ thì (D) không có PATƯ.

B) Nếu (D) không có PATƯ thì (P) không có PATƯ.

C) Nếu (D) không có phương án thì  (P) không có phương án.

D) Nếu (P) có phương án tối ưu thì (D) có PATƯ.

Câu 3 Cho (P) và (D) là hai bài toán đối ngẫu của nhau. Khẳng định nào sau đây
sai?

A) Nếu cả hai bài toán có phương án thì chúng cùng có PATƯ.

B) Nếu cả hai bài toán có PATƯ  thì giá trị hàm mục tiêu đối với PATƯ của
chúng bằng nhau.

C) Nếu một trong hai bài toán đối ngẫu nhau có phương án tối ưu thì bài toán
còn lại cũng có phương án tối ưu.

D) Nếu (P) không có phương án thì (D) không có phương án.
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Câu 4 Cho (P) có hàm mục tiêu f(x) và (D) có hàm mục tiêu g(y) là hai bài toán
đối ngẫu của nhau . Khẳng định nào sau đây sai?

A) Nếu hai phương án x0 của  (P)  và y0 của (D) tối ưu thì   f(x0) = g(y0).

B) Nếu hai phương án x0 của  (P)  và y0 của (D) thỏa  f(x0) = g(y0) thì chúng là
phương án tối ưu.

C) Cả A và B đều đúng.

D) Cả A và B đều sai.

Câu 5 Cho (P) và (D) là hai bài toán đối ngẫu của nhau. Khẳng định nào sau đây
sai?

A) Nếu (P) có phương án và hàm mục tiêu không bị chặn thì (D) không có
phương án.

B) Nếu (D) có phương án và hàm mục tiêu không bị chặn thì (P) không có
phương án.

C) Nếu (D) có phương án thì (P) cũng  có phương án.

D) Bài toán (P) có PATƯ khi và chỉ khi (D) có PATƯ.

Bảng 2.2

Bài toán P                Bài toán D

f(x) = 


n

1j
jjxc  min                   (1) g(y) = 



m

1i
ii yb  max                 (1’)

Ràng buộc thứ  i: 


n

1j
jijxa





















i

i

i

b
b
b

 (2) Ẩn thứ  i : iy


















y
0
0

tuy
                   (3’)

Ẩn thứ  j : xj



















yùtuøy
0
0

                     (3) Ràng buộc thứ j: 


m

1i
iijya





















j

j

j

c
c
c

  (2’)
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BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH CÓ THAM SỐ

Trong thực tế, do có một số điều kiện kinh tế và kỹ thuật không xác định nên mô
hình bài toán tương ứng là bài toán quy hoạch tuyến tính mà các hệ số có chứa
tham số. Để giải bài toán này, chúng ta xem tham số là các số không đổi rồi lập
bảng đơn hình giải bình thường. Tiếp theo, trong các bảng đơn hình lập được,
chúng ta tìm các khoảng biến thiên của tham số  để phương án cơ bản có được là
phương án tối ưu hoặc bài toán không có phương án tối ưu. Bằng cách đó, chúng
ta sẽ giải được bài toán.

Giải các bài toán quy hoạch  tuyến tính có tham số t sau đây.

Bài 1

(1) f(x) = 10x1 +3x2 -2x3 +tx4 +2x5 +4x6 max

(2)












1843664
322
22

65431

65431

65321

xxxxx
xxxxx
xxxxx

(3)  xj  0, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6

Bài 2

(1) f(x) = tx1 +12x2 +(4-t)x3 +10x4  min

(2)












2422
20232
4032

4321

4321

4321

xxxx
xxxx
xxxx

(3) xj  0, j = 1, 2, 3, 4

Bài 3

(1) f(x) = 2x1 +tx2 +(3-t)x3  max

(2)












1522
932
1232

321

321

4321

xxx
xxx

xxxx

(3) xj  0, j = 1, 2, 3, 4
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Chương 3

BÀI TOÁN VẬN TẢI
Trong chương này, bạn sẽ học:

 Bài toán vận tải cân bằng thu phát.

 Cách tìm phương án cực biên ban đầu.

 Thuật toán “quy 0 cước phí các ô chọn”.

 Thuật toán thế vị.

 Bài toán vận tải có hàm mục tiêu cực đại.

 Bài toán vận tải không cân bằng thu phát.

 Bài toán vận tải có ô cấm.

Nhiều bài toán trong thực tế có dạng bài toán vận tải hàm mục tiêu cực đại hay bài toán có

ô cấm. Do đó, các bạn sinh viên cần nắm vững các bài toán này và thuật toán giải nó để có

thể ứng dụng vào thực tế tốt hơn.

Thuật  toán “quy 0 cước phí các ô chọn” và “thuật toán thế vị”  có độ phức tạp tính toán

tương đương nhau.  Cơ sở toán học của thuật  toán “thuật toán thế vị” phức tạp hơn cơ sở

toán học của thuật toán “quy 0 cước phí các ô chọn”.
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§1. BÀI TOÁN VẬN TẢI CÂN BẰNG THU PHÁT

1.1-Nội dung và mô hình toán học bài toán vận tải.
 Nội dung bài toán:   Giả sử

Có m  nơi là A1, A2,…,Am cung cấp một loại hàng hóa nào đó với khối lượng tương
ứng là a1, a2,…, am. (giả sử đơn vị là tấn ).

Cùng lúc đó có n nơi là B1, B2,…, Bn tiêu thụ loại hàng đó với khối lượng yêu cầu
tương ứng là b1, b2,…, bn (tấn).

Ta gọi Ai là điểm phát hàng thứ  i  mii ,  và Bj là điểm thu hàng thứ j  nj ,1 .

Chi phí chuyên chở một tấn hàng từ Ai đến Bj là cij đồng. Ma trận  
nmij

cC


  gọi

là ma trận cước phí.

Nếu tổng lượng hàng cần phát đi ở các điểm phát bằng tổng lượng hàng thu về ở các
điểm thu    ji ba  thì bài toán gọi là bài toán vận tải cân bằng thu phát. Ngược
lại ta gọi là bài toán không cân bằng thu phát.

Trong bài §1 này, để cho đơn giản ta chỉ xét bài toán cân bằng thu phát. Bài toán
không cân bằng thu phát sẽ xét ở các mục sau.

Hãy lập kế hoạch vận chuyển hàng từ mỗi điểm phát đến mỗi điểm thu bao nhiêu
hàng để:

- Các điểm phát đều phát hết hàng.
- Các điểm thu đều nhận đủ hàng yêu cầu.

- Tổng cước phí phải trả là ít nhất.

 Phân tích bài toán:  Đặt xij là số tấn hàng chuyển từ Ai đến Bj.

 Lượng hàng vận chuyển từ mỗi điểm phát đến mỗi điểm thu không
âm :  njmixij ,1,,10 

 Tổng lượng hàng phát đi từ Ai đến tất cả các Bj là:





n

j
ijinijii xxxxx

1
21 ......

      Vì các điểm phát phải phát hết hàng nên ta có : 


n

j
ijx

1
= ai  mi ,1

 Tổng lượng hàng thu về Bj từ tất cả các Ai là:





m

i
ijmjijjj xxxxx

1
21 ......

      Vì các điểm thu phải thu đủ  hàng nên ta có : 


n

j
ijx

1
= bj  nj ,1
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 Tổng cước phí phải trả: 
 

m

1i

n

1j
ijijxc .  Tổng này càng nhỏ càng tốt.

Từ các phân tích trên, ta có mô hình bài toán:

(1) f(x) =
 

m

1i

n

1j
ijijxc  min

(2)
 

 




















m

1i
jij

n

1j
iij

n,1jbx

m,1iax

(3)  njmixij ,1;,10 

Một ma trận  
nmij

xX


  thỏa (2) và(3) gọi là một phương án của bài toán vận

tải. Một phương án thỏa mãn (1), tức là tốn cước phí nhỏ nhất so với mọi phương
án, gọi là phương án tối ưu.

1.2. Đặt bài toán dưới dạng bảng

1.2.1- Nhận xét:  Bài toán vận tải là bài toán QHTT nên có thể giải như ở chương
1. Nhưng khi đó số ẩn khá lớn (mn ẩn chính và m + n ẩn giả) và số ràng buộc cũng
lớn (m + n ràng buộc)  nên việc giải bằng phương pháp đơn hình sẽ rất phức tạp.
Tuy nhiên, do tính chất đặt biệt của bài toán vận tải, nên người ta đưa ra một số
thuật toán khác hiệu quả hơn.

Trước hết ta trình bày bài toán dưới dạng bảng:

     Thu
phát

B1

b1

B2

b2
… Bj

bj
… Bn

bn

A1 : a1 c11

        x11

c12

        x12
… c1j

        x1j
… c1n

         x1n

A2 : a2
c21

        x21

c22

        x22
… c2j

         x2j
… c2n

         x2n

 … …

Ai : ai
ci1

         xi1

ci2

         xi2
… cij

          xij
… cin

          xin

… …

Am : am
cm1

        xm1

cm2

        xm2
… cmj

        xmj
… cmn

        xmn

Trong bảng:
 Mỗãi hàng đặt trưng cho một điểm phát.
 Mỗi cột đặt trưng cho một điểm thu.
 Mỗi ô đặt trưng cho một tuyến đường từ một điểm phát đến một điểm thu. Ô

nằm trên hàng i, cột j  đặc trưng cho tuyến đường từ Ai đến Bj gọi là ô (i, j).
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1.2.3- Định nghĩa:   Một dãy các ô của bảng mà 2â ô liên tiếp của dãy (và không quá
2 ô) luôn nằm trên cùng một hàng hoặc cùng một cột gọi là dây chuyền. Một dây
chuyền khép kín gọi là một vòng.

Ví dụ 1  Trong bảng 1 và bảng 2 các ô có đánh dấu “x” lập thành  dây chuyền. Ta thấy hai
ô liên tiếp  tính theo các chỉ số đánh ở dưới đây luôn  nằm trên cùng hàng hoặc cùng
một cột.

                            Bảng 1                                                Bảng 2

Còn trong bảng 3 và bảng 4 các ô có đánh dấu “x” lập thành  vòng.
Bảng 3                                         Bảng 4

1.2.4- Định nghĩa:

Trong một phương án nào đó,  những ô ứng với 0ijx  được gọi là ô chọn. Những ô

còn lại được gọi là ô loại. Ô chọn đặc trưng cho tuyến đường ta có vận tải hàng đi
qua. Còn ô loại đặc trưng cho tuyến đường ta không có vận tải hàng đi qua.

1.2.5- Định nghĩa:  Một phương án mà các ô chọn không tạo thành vòng gọi là
phương án cơ bản của bài toán vận tải. Một PACB có đúng  m + n –1  ô chọn gọi là
không suy biến,  nếu có ít hơn  m + n –1  ô chọn thì gọi là suy biến .

1.3.Tính chất của bài toán vận tải.

1.3.1. Tính chất 1:  Bài toán vận tải cân bằng thu phát luôn có phương án tối ưu.

Chứng minh

Do bài toán cân bằng thu phát nên 



n

1j
j

m

1i
i aa . Đặt




 m

1i
i

ji
ij

a

ba
x , thì 0x ij  và ta có :

x x
x x

x
x x

x x

x x
x x

x x
x x

x x

x x

x x
x x
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


n

1j
ijx = 



n

1j
m

1i
i

ji

a

ba
= ai



n

1j
m

1i
i

j

a

b
= ai








m

1i
i

n

1j
j

a

b
 = ai  ; 



m

1i
ijx =



m

1i
m

1i
i

ji

a

ba
= bj








m

1i
i

m

1i
i

a

a
= bj

Vậy bài toán có phương án.

Ngoài ra f(x) =
 

m

1i

n

1j
ijijxc  0,  tức là hàm mục tiêu bị chặn dưới.

Vậy bài toán có phương án và hàm mục tiêu bị chặn dưới nên có phương án tối ưu.

1.3.2. Tính chất 2:
Giả sử ta có bảng gồm m hàng, n cột và E là một tập hợp gồm m + n –1 ô của bảng
không chứa vòng.  Giả sử (i,j) là ô của bảng không thuộc E. Nếu ta bổ sung (i,j) vào
E để được E1 thì E1 sẽ chứa môït vòng duy nhất là V. Tiếp theo, nếu loại khỏi E1

một ô tùy ý thuộc vòng V để được E2 , thì E2 lại gồm m + n –1 ô của bảng không
chứa vòng.

Bảng 5

Ví dụ 2   Trong bảng 3 gồm  4 hàng 4 cột có tập E gồm  m + n – 1 = 4 + 4 – 1 = 7 ô
không chứa vòng có đánh dấu “x”  và ô (3,2) là ô của bảng không thuộc E. Khi bổ
sung (3,2) vào E sẽ có vòng duy nhất được đánh dấu trong bảng. Vì là vòng duy
nhất,  nên xóa đi một ô của V thì sẽ mất vòng.

Chú ý:  Trong định nghĩa phương án cơ bản không suy biến, ta đòi hỏi số ô chọn là
m+n–1.  Trong trường hợp suy biến, ta có thể bổ sung một số  ô loại sao cho phương
án cơ bản có đủ m + n –1  ô chọn và không chứa vòng. Các ô loại được bổ sung này
gọi là các “ô chọn 0”.

1.4.Lập phương án cơ bản ban đầu
1.4.1. Phương pháp cực tiểu cước phí:  Ý tưởng phương pháp này là ưu tiên phân phối
nhiều nhất vào các ô có cước phí nhỏ nhất.
Giả sử trong ma trận  

nmij
cC


 , crs là nhỏ nhất trong các cij. Khi đó, ta phân phối tối đa

vào ô (r,s), cụ thể:













)3TH(baneáua
)2TH(baneáub
)1TH(baneáua

x

srr

srs

srr

rs

 Trong trường hợp 1, điểm phát Ar đã phát hết hàng nên có thể xóa đi hàng Ar của
bảng; ở điểm thu Bs  chỉ còn cần  (bs – ar ) tấn hàng.

x x x
x

x (3,2)
x x
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 Trong trường hợp 2, điểm thu Bs đã nhận đủ hàng, nên có thể xóa đi cột Bs của bảng
và ở điểm phát Ar chỉ còn lại (ar – bs ) tấn hàng.

 Trong trường hợp 3, điểm phát Ar đã phát hết hàng và điểm thu Bs đã nhận đủ hàng
nên có thể xóa đi hàng Ar và cột Bs của bảng.

 Trong bảng còn lại với số hàng và cột ít hơn, ta lại tiếp tục phân phối như trên cho đến
khi hết hàng.

Các ô chọn tìm được sẽ không chứa vòng và là phương án cơ bản. Nếu chưa đủ m + n – 1 ô
thì ta bổ sung thêm một số ô chọn -0  cho đủ m + n –1 không tạo thành vòng.

Ví dụ 3: Tìm phương án cơ bản ban đầu của bài toán vận tải cân bằng thu phát sau.

Thu

Phát

B1

60
B2

20
B3

50

A1 : 70 2 3 1

A2 : 40 5 2 3

A3 : 20 5 2 6

Thứ tự phân vào các ô như sau:
 Phân vào ô  (1,3)  50 tấn, xóa cột B3, điểm phát A1 chỉ còn 20 tấn.
 Phân vào ô  (1,1)  20 tấn, xóa hàng A1, điểm  thu B1 chỉ còn cần 40 tấn.
 Phân vào ô  (2,2)  20 tấn, xóa cột B2, điểm phát A2 chỉ còn 20 tấn.
 Phân vào  ô (2,1)  20 tấn, xóa hàng A2, điểm thu B1 chỉ còn cần 20 tấn.
 Cuối cùng phân vào  ô (3,1)  20 tấn. Ta được phương án cơ bản ban đầu như bản sau.

Thu

Phát

B1

60
B2

20
B3

50

A1 : 70 2 
20

3 1 
50

A2 : 40 5 
20

2 
20

3

A3 : 20 5 
20

2 6

Tổng cước phí là  f  = 2.20 +1.50 + 5.20 + 2.20 + 5.20 = 330. Kiểm lại ta có 5 ô
chọn, đúng bằng m + n – 1 và không có vòng nên là một PACB không suy biến.

1.4.2. Phương pháp Folgels:

Phương pháp Folgels cho PACB khá tốt, theo nghĩa nó khá gần với PATƯ nên ta chỉ
cần một số ít bước lập thì được PATƯ. Nội dung phương pháp như sau:
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 Bước 1:  Trên mỗi hàng, mỗi cột ta tính hiệu số giữa hai giá trị cước phí
nhỏ nhất.

 Bước 2:  Chọn hàng hay cột có có hiệu số  tính ở bước 1 lớn nhất. Nếu có
nhiều hàng hay cột có hiệu số bằng nhau thì chọn hàng hay cột chứa cước
phí nhỏ nhất trong số đó.

 Bước 3:  Phân phối tối đa vào ô có cước phí nhỏ nhất trên hàng (cột) đã
chọn rồi xóa hàng (cột) đó ( tương tự như phương pháp cực tiểu cước phí).  Với
bảng vận tải gọn hơn, ta quay lại bước 1  và quá trình được lặp lại cho đến
khi hết hàng.

Ví dụ 4: Tìm phương án cơ bản ban đầu của bài toán vận tải cân bằng thu phát trong
ví dụ 3 bằng phương pháp Folgels.

Tính  hiệu số  trên mỗi hàng, mỗi cột ta thấy hiệu số lớn nhất ở cột B1 và hàng A3.

Thu

Phát

B1

60
B2

20
B3

50
Hiệu số

A1 : 70 2
           60

3 1 1

A2 : 40 5 2 3 1

A3 : 20 5 2 6 3(max)

Hiệu số 3(max) 1 2

 Chọn cột B1 và phân phối tối đa vào ô (1,1) 60 tấn hàng, điểm  phát A1 chỉ còn
cần 10 tấn, xóa cột B1. Tính lại hiệu số ta được

Thu

Phát

B2

20
B3

50
Hiệu số

A1 : 10 3 1 2

A2 : 40 2 3 1

A3 : 20 2
           20

6 4(max)

Hiệu số 1 2

 Chọn hàng A3 và phân phối tối đa vào ô (3,2)  20 tấn hàng, điểm thu B2 cũng đã
nhận đủ, nên xóa hàng A3 và cột B2 .
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 Trong bảng chỉ còn lại một cột B3 , ta phân phối vào ô (1,3) 10 tấn, ô (2,3) 40
tấn.

Ta được phương án cơ bản ban đầu như bản sau.

Thu

Phát

B1

60
B2

20
B3

50

A1 : 70 2 
60

3 1 
10

A2 : 40 5 2 
           0

3 
40

A3 : 20 5 2 
20

6

Tổng cước phí là  f  = 2.60 +1.10 + 3.40 + 2.20 = 290 < 330, tốt hơn so với PACB
có được bằng phương pháp cực tiểu cước phí trong ví dụ 3. Kiểm lại ta có 4 ô
chọn, nhỏ hơn m + n –1 = 3 + 3 -1= 5 và không có vòng nên PACB này suy biến.
Vậy còn thiếu một ô, ta bổ sung thêm ô chọn 0, chẳng hạn ô (2,2).

1.5.Thuật toán “Quy 0 cước phí các ô chọn”.

1.5.1. Định lý

Nếu ta cộng vào hàng i của ma trận cước phí  
nmij

cC


  số ri tùy ý  mi ,1  và cộng

vào cột j số sj tùy ý  nj ,1 , ta sẽ có bài toán vận tải mới với ma trận cước phí
 

nmij'c'C


  , với jiijij src'c  , tương đương với bài toán ban đầu ( nghĩa là

phương án tối ưu của bài toán này cũng là phương án tối ưu của bài toán kia và
ngược lại)

Chứng minh

Giả sử  f(x) =
 

m

1i

n

1j
ijijxc là hàm mục tiêu ứng với ma trận cước phí C =  

nmijc


và

f’(x) =
 

m

1i

n

1j
ij

'
ijxc là hàm mục tiêu ứng với ma trận cước phí C’ =  

nm
'
ijc


. Ta có:

f’(x) =
 

m

1i

n

1j
ij

'
ijxc = 

 


m

1i

n

1j
ijjiij x)src( =

 

m

1i

n

1j
ijijxc +



n

1j
ijixr +



m

1i
ijjxs

= f(x) + ri


n

1j
ijx + sj



m

1i
ijx = f(x) + riai+ sjbj.

Vì  riai+ sjbj là hằng số nên f(x) min khi và chỉ khi f’(x) min.
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1.5.2. Định lý: (tiêu chuẩn tối ưu)

Giả sử xo =  
nm

o
ijx


là một phương án cơ bản mà tất cả các ô chọn đều có cước phí

bằng 0. Khi đó, nếu tất cả các ô loại đều có cước phí không âm thì  
nm

o
ijx


là

phương án tối ưu.
Chứng minh

Vì các ô chọn đều có cước phí bằng 0 nên f(xo) = 0.  Giả sử x =  
nmijx


là một

phương án bất kỳ của bài toán. Khi đó f(x) =
 

m

1i

n

1j
ijijxc  0 = f(xo). Vậy xo =

 
nm

o
ijx


là phương án tối ưu.

1.5.3.  Thuật toán “ Quy 0 cước phí các ô chọn”
 Bước 1 : Tìm PACB ban đầu để xuất phát.
 Tìm 1  PACB ban đầu bằng phương pháp cực tiểu cước phí hoặc phương pháp

Folgels.
 Nếu PACB ban đầu có đủ m+n-1 ô thì thì sang bước 2; nếu có ít hơn n+m-1 ô

thì bổ sung thêm  “ ô chọn 0” cho đủ rồi sang bước 2.

 Bước 2 : Quy 0 cước phí các ô chọn.
 Lập một hệ gồm  m+n-1  phương trình tuyến tính

cij + ri + sj = 0   , (i,j) là ô chọn   ( hệ này có m+n  ẩn)
 Tìm một nghiệm của hệ trên ta được  r1, r2,...., rm ; s1, s2,...., sn rồi thay vào

bảng để tính lại cước phí mới jiijij src'c  .

 Bước 3 : Kiểm tra tính tối ưu
 Nếu sau khi quy 0 cước phí các ô chọn, mà các ô loại đều có cước phí không

âm thì phương án đang xét là tối ưu.
 Nếu sau khi quy 0 cước phí các ô chọn mà có ít nhất một ô loại có cước phí

âm, thì phương án đang xét không  tối ưu. Ta chuyển sang bước 4.

 Bước 4 : Xây dựng phương án mới tốt hơn
 Tìm ô đưa vào: Ô đưa vào là ô có cước phí âm nhỏ nhất trong các ô loại; giả

sử đó là ôâ (i*, j*).
 Tìm vòng điều chỉnh: Bổ sung (i*, j*) vào m + n – 1 ô chọn ban đầu sẽ xuất

hiện vòng duy nhất là V gọi là vòng điều chỉnh. (theo tính chất 2)
 Phân ô chẵn lẻ của vòng V :  Ta đánh số thứ tự các ô của vòng V bắt đầu từ ô

(i*, j*), ô này được đánh số 1. Khi đó, V được phân hoạch thành hai tập:
VC là tập các ô có số thứ tự chẵn
VL là tập các ô có số thứ tự lẻ

 Tìm ô đưa ra  và lượng điều chỉnh: Nếu  C
ijji

V)j,i/(xminx oo   thì (io,jo) là ô

đưa ra và oo ji
x là lượng điều chỉnh. Tức là, trong các ô có số thứ tự chẵn, ô
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nào đã phân ít hàng nhất là ô đưa ra và lượng hàng ở ô đó chính là lượng điều
chỉnh.

 Lập phương án mới:  
nmij

xX


 ''   , với ij'x  được tính như sau

 
 
 

















Vji,neáux

Vji,neáuxx

Vji,neáuxx

'x

ij

L
jiij

C
jiij

ij 00

00

  ()

           Lúc này,  ô (i*,j*) trở thành ô chọn, ô (io,jo) trở thành ô loại. Quay lại bước 2.
Nhận xét:
 Ô (io,jo) trước có 00 ji

x tấn và là ô chẵn nên bị trừ đi 00 jix  tấn trở thành ô loại.

 Ô (i*,j*) trước là ô loại và là ô lẻ (ô số 1) nên cộng vào 00 jix  tấn trở thành ô

chọn.
 Vì oo ji

x  là nhỏ nhất trong các ijx  nên theo () ta được 0' ijx , do đó  
nmij'x


là phương án.
 Mỗi hàng hoặc cột vòng V đi qua đều có 1 ô chẵn và một ô lẻ nên tổng


j

ij
i

ij xx và  vẫn không đổi.

 Phương án  
nmij

x


'  là cơ bản vì các ô chọn không tạo thành vòng (T/C 2).

 Phương án này tốt hơn vì đã loại ra một ô có cước phí 0 và thay vào ô có
cước phí < 0.

Ví dụ 5 Giải bài toán vận tải cân bằng thu phát trong ví dụ 4 bằng thuật toán   “qui-
0 cước các ô chọn”.

Giải
Bước 1   PACB ban đầu đã tìm được như trong ví dụ 4.

Thu

Phát

B1

60
B2

20
B3

50

A1 : 70 2 
60

3 1 
10

r1= 0

A2 : 40 5 2 
           0

3 
40

r2 = -2

A3 : 20 5 2 
20

6 r3 = -2

s1=-2 s2 = 0 s3 = -1
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Bước 2  Qui 0 cước phí :




















02sr
03sr
02sr
01sr
02sr

23

32

22

31

11

























1s
0s
2s
2r
2r

0r

3

2

1

3

2

1

 ( cho r1 = 0 từ đó tính các ẩn còn lại)

Tính lại cước phí các ô loại

Thu

Phát

B1

60
B2

20
B3

50

A1 : 70 0 
60

3 0 
10

A2 : 40 1 0 
           0

0 
40

A3 : 20 1 0 
20

3

Bước 3   Các ô loại đều có cước phí không âm nên phương án đang xét là tối ưu.

Thu

Phát

B1

60
B2

20
B3

50

A1 : 70 2
60

3
           0

1
10

A2 : 40 5
          0

2
           0

3
40

A3 : 20 5
           0

2
20

6
            0

Tổng cước phí là   290.

 Nhận xét: Trong bước “qui 0 cước phí”, ta có thể cho một ẩn bằng 0 rồi dựa vào
các ô chọn để tính các ẩn còn lại sau cho các ô chọn đều có cước phí bằng 0.

Ví dụ 6  Giải bài toán vận tải cân bằng thu phát sau:

Thu
Phát

B1

60
B2

70
B3

40
B4

30
A1 : 100 2 1 4 3

A2 : 80 5 3 2 6

A3 : 20 6 2 1 5
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Giải

Bước 1 Ta tìm phương án cơ bản ban đầu của bài toán bằng phương pháp Folgels.

Hiệu sốThu
Phát

B1

60
B2

70
B3

40
B4

30 lần 1 lần 1 lần 3

A1 : 100
( 100-60 =40)

2 
60

1 
40

4 3 1 2
(max)

A2 : 80 5 3 
30

2 
20

6 
30

1 1 1

A3 : 20 6 2 1 
20

5 1 1 1
(max)

laàn 1 3 (max) 1 1 2
laàn 2 1 1 2(max)

Hiệu
số

lần 3 1 1 1

 Tính các hiệu số hàng cột lần 1 ta thấy giá trị lớn nhất ở cột B1. Phân phối tối
đa vào ô (1,1) 60 tấn , điểm phát A1 chỉ còn 40 tấn , xóa cột B1.

 Tính các hiệu số hàng cột lần 2 ta thấy giá trị lớn nhất ở hàng A1 và cột B4.
Chọn hàng A1 và phân phối tối đa vào ô (1,2) 40 tấn , điểm thu B2 chỉ còn
cần 30 tấn , xóa hàng A1.

 Tính các hiệu số hàng cột lần 3 ta thấy tất cả các hiệu số đều bằng 1. Chọn
hàng A3 và phân phối tối đa vào ô (3,3) 20 tấn , điểm thu B3 chỉ còn cần 20
tấn, xóa hàng A3.

 Còn lại 3 ô ở hàng A2 ta lần lượt phân phối vào ô (2,3) 20 tấn, ô (2,2) 30 tấn,
ô (2,4) 30 tấn. Vậy ta được PACB ban đầu như trong bảng.

Bước 2 Qui 0 cước phí

Thu
Phát

B1

60
B2

70
B3

40
B4

30
A1 : 100

( 100-60 =40)
2 

60
1 

40
4 3 r1 = 2

A2 : 80 5 3 
30

2 
20

6 
30

r2 = 0

A3 : 20 6 2 1 
20

5 r3 = 1

  s1 = -4  s2 = -3   s3 = -2    s4 = -6

 Từ hàng 2 cho r2 = 0 tính được  s2 = -3, s3 = -2, s4 = -6; s3 = -2 r3 = 1; s2 = -3
 r1 =2 ; r1 =2 s1 = -4.

 Tính lại cước phí tất cả các ô ta được :
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Thu
Phát

B1

60
B2

70
B3

40
B4

30
A1 : 100

( 100-60 =40)
0 

60
0 

40
4 -1 

Đưa vào

A2 : 80 1 0 
30

0 
20

0 
Ñöara 30

A3 : 20 3 0 0 
20

0

Bước 3  Còn ô (1,4) có cước phí âm nên PACB hiện có chưa tối ưu.

Bước 4  Đưa ô (1,4) vào ta được vòng V = (1,2), (1,4), (2,2), (2,4)

 Phân ô chẵn lẻ : VC = (1,2), (2,4), VL = (1,4), (2,2).
 Ô đưa ra là ô (2,4) và lượng điều chỉnh là 30.
 Lập phương án mới.

Thu
Phát

B1

60
B2

70
B3

40
B4

30
A1 : 100

( 100-60 =40)
0 

60
0 

10
4 -1 

30
r1 = 0

A2 : 80 1 0 
60

0 
20

0
            0

r2 = 0

A3 : 20 3 0 0 
20

0 r3 = 0

  s1 = 0  s2 = 0   s3 = 0    s4 =  1

Bước 2 Qui 0 cước phí

Từ hàng 1 cho r1 = 0 tính được s1 = 0, s2 = 0, s4 = 1; s2 = 0 r2 = 0; r2 = 0 s3 = 0;
s3 = 0 r3 = 0 ; r3 = 0  s4 = 1.

Thu
Phaùt

B1

60
B2

70
B3

40
B4

30
A1 : 100

( 100-60 =40)
0 

60
0 

10
4 0 

30
r1 = 0

A2 : 80 1 0 
60

0 
20

1
            0

r2 = 0

A3 : 20 3 0 0 
20

1 r3 = 0

  s1 = 0  s2 = 0   s3 = 0    s4 =  1

Tất cả các ô đều có cước phí không âm nên PACB hiện có tối ưu. Vậy PATƯ của
bài toán là

X =
















02000
020600

3001060
,  fmin = 460
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1.6. THUẬT TOÁN THẾ VỊ

1.6.1 Cơ sở toán học của thuật toán.

Thuật toán thế vị được xây dựng dựa trên bài toán đối ngẫu và định lý độ lệch bù yếu . Do
đó,  để hiểu được cơ sở toán học của thuật toán, bạn đọc cần nắm vững qui tắc thành lập
bài toán đối ngẫu và định lý độ lệch bù yếu.

Xét bài toán vận tải  (P):

(1) f(x) =
 

m

1i

n

1j
ijijxc  min

(2)
 

 




















m

1i
jij

n

1j
iij

n,1jbx

m,1iax

(3)  njmixij ,1;,10 

Bài toán đối ngẫu của bài toán này là (D):

(1) g(u,v) =


m

1i
iu + 



n

1j
jv  max

(2)  n,1j,m,1i,cvu ijji 

(3) ui, vj   tùy ý  n,1j;m,1i 

Cặp ràng buộc đối ngẫu :  xij  0 ui + vj  cij

Theo định lý độ lệch bù yếu thì  
nmij

xX


   và (U,V) = (ui, vj)  n,1j;m,1i   là

PATƯ của (P) và (D) khi và chỉ khi
xij(ui + vj - cij) = 0 ,  n,1j;m,1i 

Xét bài toán dạng bảng như sau:
     Thu
phát

B1

b1

B2

b2
… Bj

bj
… Bn

bn

A1 : a1 c11 c12 … c1j … c1n u1

A2 : a2
c21 c22 … c2j … c2n u2

 … …

Ai : ai
ci1 ci2 … cij … cin ui

… …

Am : am
cm1 cm2 … cmj … cmn um

v1 v2 vj vn
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Như vậy, ta cần tìm hệ thống các thế vị hàng ui, và thế vị cột vj sao cho :

 Tại các ô chọn  mà xij > 0 thì ui + vj - cij = 0
 Tại các ô còn lại ui + vj - cij  0

 Suy ra, dấu hiệu tối ưu là  ui + vj - cij  0  n,1j;m,1i 

Cách tính ui , vj  ở đây cũng tương tự như cách tính ri, sj trong thuật toán “ qui 0 cước phí
các ô chọn”. Tức là ta có thể cho một ẩn oi

u  hoặc oj
v  nào đó bằng 0 rồi dựa vào các

ô chọn có  xij > 0  để tính các ẩn còn lại sao cho ui + vj - cij = 0. Tiếp theo tính

kij
đặt
  ui + vj - cij cho tất cả các ô còn lại rồi kiểm tra tính tối ưu.

 Nếu kij  0  n,1j;m,1i   thì PACB hiện có tối ưu.

 Nếu tồn tại ô (i,j) nào đó thỏa kij > 0 thì PACB hiện có không tối ưu. Chọn ô có
kij  dương lớn nhất để đưa vào và các bước tiếp theo tương tư như thuật toán
thuật toán “qui 0 cước phí các ô chọn”.

1.6.2 Thuật toán thế vị
 Bước 1 : Tìm PACB ban đầu để xuất phát.
 Tìm 1  PACB ban đầu bằng phương pháp cực tiểu cước phí hoặc phương pháp

Folgels.
 Nếu PACB ban đầu có đủ m+n-1 ô thì thì sang bước 2; nếu có ít hơn n+m-1 ô

thì bổ sung thêm  “ ô chọn 0” cho đủ rồi sang bước 2.

 Bước 2 : Tìm hệ thống thế vị hàng, thế vị cột.
 Dựa vào các ô chọn có xij > 0 cho một ẩn oi

u  hoặc oj
v nào đó bằng 0 rồi  tính

các ẩn còn lại sao cho các ô đó đều thỏa ui + vj - cij = 0.

 Tính kij
đặt
  ui + vj - cij  ở tất cả các ô còn lại.

 Bước 3 : Kiểm tra tính tối ưu

 Nếu kij  0  n,1j;m,1i   thì PACB hiện có tối ưu.

 Nếu tồn tại ô (i,j) nào đó thỏa kij > 0 thì PACB hiện có không tối ưu. Sang bước 4.

Bước 4 : Xây dựng phương án mới tốt hơn

Tìm ô đưa vào: Ô đưa vào là ô có kij dương lớn nhất ; giả  sử đó là ôâ (i*, j*).
 Tìm vòng điều chỉnh: Bổ sung (i*, j*) vào m + n – 1 ô chọn ban đầu sẽ xuất

hiện vòng duy nhất là V gọi là vòng điều chỉnh. (theo tính chất 2)
 Phân ô chẵn lẻ của vòng V :  Ta đánh số thứ tự các ô của vòng V bắt đầu từ ô

(i*, j*), ô này được đánh số 1. Khi đó, V được phân hoạch thành hai tập:
VC là tập các ô có số thứ tự chẵn
VL là tập các ô có số thứ tự lẻ

ijc ijk

ijx
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 Tìm ô đưa ra  và lượng điều chỉnh: Nếu  C
ijji

V)j,i/(xminx oo   thì (io,jo) là ô

đưa ra và oo ji
x là lượng điều chỉnh. Tức là, trong các ô có số thứ tự chẵn, ô

nào đã phân ít hàng nhất là ô đưa ra và lượng hàng ở ô đó chính là lượng điều
chỉnh.

 Lập phương án mới:  
nmij

xX


 ''   , với ij'x  được tính như sau

 
 
 

















Vji,neáux

Vji,neáuxx

Vji,neáuxx

'x

ij

L
jiij

C
jiij

ij 00

00

  ()

           Lúc này,  ô (i*,j*) trở thành ô chọn, ô (io,jo) trở thành ô loại. Quay lại bước 2.

Ví dụ7   Giải bài toán vận tải trong ví dụ 6 bằng thuật toán thế vị.

Giải

Bước 1  Phương án cực biên ban đầu được tìm như  trong ví dụ 6.

Bước 2 Tìm hệ thống thế vị hàng và thế vị cột.

Thu
Phát

B1

60
B2

70
B3

40
B4

30
A1 : 100 2 

60
1 

40
4 3 u1= -2

A2 : 80 5 3 
30

2 
20

6 
30

cho
u2 = 0

A3 : 20 6 2 1 
20

5 u3 = -1

  v1 =4  v2 = 3   v3 = 2    v4 = 6
 Từ hàng 2 cho u2 = 0 tính được  v2 = 3, v3 = 2, v4 = 6; v3 = 2 u3 = -1; v2 = 3
 u1 = -2 ; u1 = -2 v1 = 4.

 Tính kij  = ui + vj –cij , ghi vào góc trên bên phải mỗi ô  ta được :

Thu
Phát

B1

60
B2

70
B3

40
B4

30
A1 : 100

( 100-60 =40)
2       0

60
1        0

40
4 -4 3       1

Đưa vào
u1= -2

A2 : 80 5 -1 3        0
30

2       0
20

6     0
Đưa ra 30

u2 = 0

A3 : 20 6 -3 2              0 1      0
20

5           0 u3 = -1

  v1 =4  v2 = 3   v3 = 2    v4 = 6

Bước 3  Còn ô (1,4) có k14 = 1 > 0 nên PACB hiện có chưa tối ưu.

Bước 4  Đưa ô (1,4) vào ta được vòng V = (1,2), (1,4), (2,2), (2,4)
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 Phân ô chẵn lẻ : VC = (1,2), (2,4), VL = (1,4), (2,2).
 Ô đưa ra là ô (2,4) và lượng điều chỉnh là 30.
 Lập phương án mới.

Thu
Phát

B1

60
B2

70
B3

40
B4

30
A1 : 100 2 

60
1 

10
4 3 

30
cho
u1 = 0

A2 : 80 5 3 
60

2 
20

6
            0

u2 = 2

A3 : 20 6 2 1 
20

5 u3 = 1

  v1 = 2  v2 = 1   v3 = 0    v4 = 3

Bước 2 Tìm hệ thống thế vị hàng và thế vị cột.

Từ hàng 1 cho u1 = 0 tính được v1 = 0, v2 = 1, v4 = 3; v2 = 1 u2 = 2; u2 = 2 v3 =
0; v3 = 0 u3 = 1 . Tính kij  = ui + vj –cij , ghi vào góc trên bên phải mỗi ô  ta được

Thu
Phát

B1

60
B2

70
B3

40
B4

30
A1 : 100

( 100-60 =40)
2       0

60
1       0

10
4 3        0

30
u1 = 0

A2 : 80 5 -1 3        0
60

2       0
20

6 -1
 0

u2 = 2

A3 : 20 6 -3 2             0 1        0
20

5 -1 u3 = 1

  v1 = 2  v2 = 1   v3 = 0    v4 = 3

Tất cả các ô đều có kij  0 nên PACB hiện có tối ưu. Vậy PATƯ của bài toán là

X =
















02000
020600

3001060

Ví du ï8  Giải bài toán vận tảicân bằng thu phát sau:

Thu

Phát

B1

80
B2

20
B3

60

A1 : 50 5 4 1

A2 : 40 3 2 6

A3 : 70 7 9 11
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Giải

Bước 1 Ta tìm phương án cơ bản ban đầu của bài toán bằng phương pháp Folgels.

Hiệu sốThu

Phát

B1

80
B2

20
B3

60
(60-50=10)

lần 1 lần 2 Lần 3

A1 : 50 5 4 1
50

3

A2 : 40 (40-20=20)

(20-10=10)
3

10
2

20
6

10
1 1 3

A3 : 70 7
70

9 11 2 2 4

lần 1 2 2 5(max)

lần 2 4 7(max) 5

Hiệu
số

lần 2 4 5(max)

 Tính các hiệu số hàng cột lần 1 ta thấy giá trị lớn nhất ở cột B3. Phân phối tối
đa vào ô (1,3) 50 tấn , điểm thu B3 chỉ còn cần 10 tấn, xóa hàng A1 .

 Tính các hiệu số hàng cột lần 2 ta thấy giá trị lớn nhất ở cột B2. Phân phối tối
đa vào ô (2,2) 20 tấn ,  điểm phát A2 chỉ còn  20 tấn, xóa cột B2 .

 Tính các hiệu số hàng cột lần 3 ta thấy giá trị lớn nhất ở cột B3. Phân phối tối
đa vào ô (2,3) 10 tấn ,  điểm phát A2 chỉ còn  10 tấn, xóa cột B3 .

 Đến đây chỉ còn hai ô ở cột 1, ta phân phối vào ô (2,1) 10 tấn và ô (3,1) 70
tấn.  Vậy ta có PACB ban đầu .

Bước 2 Qui 0 cước phí :

Từ hàng 2 cho r2 = 0 suy ra s1 = -3, s2 = -2, s3 = -6; s3 = -6 r1 = 5; s1 = -3 r3 =-4

Thu

Phát

B1

80
B2

20
B3

60

A1 : 50 5 4 1 
50

r1= 5

A2 : 40 3 
10

2 
20

6 
10

cho r2= 0

A3 : 70 7 
70

9 11 r3 =-4

s1 = -3 s2 = -2 s3 =-6

Tính lại cước phí tất cả các ô ta được
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Thu

Phát

B1

80
B2

20
B3

60

A1 : 50 7 7 0 
50

A2 : 40 0 
10

0 
20

0 
10

A3 : 70 0 
70

3 1

Tất cả các ô đều có cước phí không âm nên PACB hiện có tối ưu. Vậy PATƯ của
bài toán là

X =
















0070
102010
5000

Nhận xét

 i) Về mặt cơ sở toán học thì thuật toán “qui 0 cước phí” dễ hiểu hơn thuật toán

thế vị. Đối với thuật toán thế vị, cần nắm vững lý thuyết đối ngẫu thì mới có

thể hiểu được cơ sở toán học của thuật toán.

 ii) Về mức độ phức tạp trong tính toán thì hai thuật toán này như nhau. Vai trò

của các ri và sj tương tự như các ui và vj. Tuy nhiên, trong mỗi vòng tính toán

của thuật toán, thì thuật toán “qui  0 cước phí”  phải lập nhiều hơn thuật toán

thế vị 1 bảng.
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§ 2 .CÁC DẠNG KHÁC CỦA BÀI TOÁN VẬN TẢI

2.1. Bài toán vận tải có hàm mục tiêu cực đại.

2.1.1 Nội dung bài toán:

(1) f(x) = 
m

i

n

j
ijijxc  max

(2)

























)n,1j(bx

)m,1i(ax

m

1i
jij

n

1j
iij

(3)  xij  0  i,j.

Có nhiều bài toán trong thực tế không phải là bài toán vận tải nhưng có dạng giống
như bài toán vận tải, chỉ khác là hàm mục tiêu cực đại. Bài toán này được giải bình
thường như các bài toán vận tải  f(x) min với một số lưu ý sau :

 Khi tìm PACB ban đầu thì ưu tiên phân phối vào ô có cước phí lớn nhất (cực
đại cước phí ).

 Sau khi “qui 0  cước phí các ô  chọn” thì phương án cơ bản đang có tối ưu nếu
tất cả các ô loại đều có cước phí đều  0.

 Khi tìm ô đưa vào thì chọn ô có cước phí dương lớn nhất .

2.1.2. Thuật toán “ quy 0 cước phí các ô chọn” giải bài toán vận tải hàm mục
tiêu cực đại:

 Bước 1 : Tìm PACB ban đầu để xuất phát bằng phương pháp cực đại cước phí. Ý
tưởng phương pháp này là ưu tiên phân phối nhiều nhất vào các ô có cước phí
lớn nhất.

Giả sử trong ma trận  
nmij

cC


 , crs là lớn nhất trong các cij. Khi đó, ta phân phối tối

đa vào ô (r,s), cụ thể:













)3TH(baneáua
)2TH(baneáub
)1TH(baneáua

x

srr

srs

srr

rs

 Trong trường hợp 1, điểm phát Ar đã phát hết hàng nên có thể xóa đi hàng Ar

của bảng; ở điểm thu Bs  chỉ còn cần  (bs – ar ) tấn hàng.
 Trong trường hợp 2, điểm thu Bs đã nhận đủ hàng, nên có thể xóa đi cột Bs của

bảng và ở điểm phát Ar chỉ còn lại (ar – bs ) tấn hàng.
 Trong trường hợp 3, điểm phát Ar đã phát hết hàng và điểm thu Bs đã nhận đủ

hàng nên có thể xóa đi hàng Ar và cột Bs của bảng.
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 Trong bảng còn lại với số hàng và cột ít hơn, ta lại tiếp tục phân phối như trên
cho đến khi hết hàng.

 Nếu PACB ban đầu có đủ m+n-1 ô thì thì sang bước 2; nếu có ít hơn n+m-1 ô
thì bổ sung thêm  “ ô chọn 0” cho đủ m + n –1 không tạo thành vòng rồi sang
bước 2.

 Bước 2 : Quy 0 cước phí các ô chọn.
 Lập một hệ gồm  m+n-1  phương trình tuyến tính

cij + ri + sj = 0   , (i,j) là ô chọn   ( hệ này có m+n  ẩn)
 Tìm một nghiệm của hệ trên ta được  r1, r2,...., rm ; s1, s2,...., sn rồi thay vào bảng

để tính lại cước phí mới jiijij src'c  .

 Bước 3 : Kiểm tra tính tối ưu
 Nếu sau khi quy 0 cước phí các ô chọn, mà các ô loại đều có cước phí không

dương thì phương án đang xét là tối ưu.
 Nếu sau khi quy 0 cước phí các ô chọn mà có ít nhất một ô loại có cước phí

dương, thì phương án đang xét không  tối ưu. Ta chuyển sang bước 4.

 Bước 4 : Xây dựng phương án mới tốt hơn
 Tìm ô đưa vào: Ô đưa vào là ô có cước phí dương lớn nhất trong các ô loại; giả

sử đó là ôâ (i*, j*).
 Tìm vòng điều chỉnh: Bổ sung (i*, j*) vào m + n – 1 ô chọn ban đầu sẽ xuất hiện

vòng duy nhất là V gọi là vòng điều chỉnh. (theo tính chất 2)
 Phân ô chẵn lẻ của vòng V :  Ta đánh số thứ tự các ô của vòng V bắt đầu từ ô

(i*, j*), ô này được đánh số 1. Khi đó, V được phân hoạch thành hai tập:
VC là tập các ô có số thứ tự chẵn
VL là tập các ô có số thứ tự lẻ

 Tìm ô đưa ra  và lượng điều chỉnh: Nếu  C
ijji

V)j,i/(xminx oo   thì (io,jo) là ô

đưa ra và oo ji
x là lượng điều chỉnh. Tức là, trong các ô có số thứ tự chẵn, ô nào

đã phân ít hàng nhất là ô đưa ra và lượng hàng ở ô đó chính là lượng điều chỉnh.
 Lập phương án mới:  

nmij
xX


 ''   , với ij'x  được tính như sau

 
 
 

















Vji,neáux

Vji,neáuxx

Vji,neáuxx

'x

ij

L
jiij

C
jiij

ij 00

00

  ()

           Lúc này,  ô (i*,j*) trở thành ô chọn, ô (io,jo) trở thành ô loại. Quay lại bước 2.

Ví dụ 1     Một xí nghiệp có 200 công nhân gồm : 50 loại A1 , 70 loại A2, 80 loại A3.

Xí nghiệp lại có 200 máy gồm : 40 loại B1, 60 loại B2, 30 loại B3, 70 loại B4 .Khi
sản xuất mỗi công nhân sử dụng một  máy để tạo ra cùng một loại sản phẩm. Năng
suất của mỗi  loại công nhân khi sử dụng mỗi loại máy được cho trong bảng 1 (sản
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phẩm/ giờ ). Hỏi  phải phân công lao động như thế nào để trong 1 giờ tạo ra được
nhiều sản phẩm  nhất?

            Máy
C. nhân

B1

40
B2

60
B3

30
B4

70
A1: 50 8 5 5 3

A2: 70 6 9 8 7

A3: 80 4 6 6 5

Bảng 1
Gọi xij là số công nhân loại Ai được phân công sử dụng máy Bj (i = 3,1 , j = 4,1 ).
Ta có mô hình toán học :
(1) f(x) = 8x11+5x12+5x13+3x14+6x21+9x22+8x23+7x24+4x31+6x32+6x33+5x34 max

(2)

























70xxx
30xxx
60xxx
40xxx
80xxxx
70xxxx
50xxxx

342414

332313

322212

312111

34333231

24232221

14131211

(3)  xij  0     i = 3,1  ,  j = 4,1   và xij nguyên

Bài toán này có dạng bài toán vận tải với hàm mục tiêu cực đại với bảng vận tải là
bảng 1.(bạn có thể giải bài toán này bằng kiến thức có được ở chương 1 và chương 2 kết hợp việc
sử dụng các phần mềm máy tính)

Bước 1    Tìm PACB ban đầu bằng phương pháp “cực đại cước phí”.

 Phân vào ô (2,2) 60 tấn , điểm phát A2 chỉ còn 10 tấn, xóa cột B2.

 Phân vào ô (1,1) 40 tấn , điểm phát A1 chỉ còn 10 tấn, xóa cột B1.

 Phân vào ô (2,3) 10 tấn , điểm thu B3 chỉ còn cần 20 tấn, xóa hàng A2.

 Phân vào ô (3,3) 20 tấn , điểm phát A3 chỉ còn 60 tấn, xóa cột B3.

 Phân vào ô (3,4) 60 tấn , ô (1,3) 10 tấn.

Ta được PACB ban đầu có đủ m + n –1 =3+4-1 = 6  ô chọn trong bảng sau :
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           Máy
C. nhân

B1

40
B2

60
B3

30
B4

70
A1: 50 8 

                40
5 5 3 

                10
cho
r1 = 0

A2: 70 6 9 
               60

8 
               10

7 r2 = -4

A3 = 80 4 6 6 
               20

5 
               60

r3 = -2

s1 = -8 s2 = -5 s3 = -4 s4 = -3

Bước 2  Qui 0 cước phí các ô chọn : Cho r1 = 0  tính ra được s1=-8 ,s4 =-3; s4 =-3
r3 = -2 ; r3 = -2 s3 = -4  ; s3 = -4 r2 =-4 ; r2 = -4 s2 =-5.

Tính lại cước phí các ô theo công thức c’
ij = ri +sj +cij ta được .

         Máy
C. nhân

B1

40
B2

60
B3

30
B4

70

A1: 50
0 
              40

0 1 
Đưa vào

0 
              10

A2: 70 -6 0 
              60

0 
10

0

A3 = 80 -6 -1 0 
            20

0 
              60

Bước 3    Kiểm tra tính tối ưu:
Còn ô (1,3) có cước phí dương nên PACB hiện có chưa tối ưu.

Bước 4    Xây dựng phương án mới tốt hơn .
 Đưa vào ô (1,3) ta được vòng   V = )3,3(),4,3(),4,1(),3,1(
 Phân ô chẵn lẻ : VC =  )3,3(),4,1( , VL =  )4,3(),3,1(
 Ô đưa ra là ô (1,4) , lượng điều chỉnh là x14 = 10.
 Các ô (1,3) ,(3,4) cộng thêm 10 tấn; các ô (1,4) ,(3,3) tính bớt 10 tấn. Ta được

phương án mới :
         Máy
C. nhân

B1

40
B2

60
B3

30
B4

70
A1: 50 0 

              40
0 1 

              10
0
                0

r1 = -1

A2: 70 -6 0 
              60

0 
              10

0 r2 = 0

A3 : 80 -6 -1 0 
           10

0 
              70

r3 = 0

s1 = 1 s2 = 0 s3 = 0 s4 = 0
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Bước 2    Qui 0  cước phí các ô chọn.

Từ cột B3 cho s3 = 0 tính được r1 = -1, r2 = 0, r3 = 0; r3 = 0 s4 = 0; r2 = 0 s2 = 0;
r1 = -1 s1 = 1. Tính lại cước phí tất cả các ô ta được.

           Máy
C. nhân

B1

40
B2

60
B3

30
B4

70
A1: 50 0 

                40
-1 0 

                10
-1

A2: 70 -5 0 
               60

0 
               10

0

A3 = 80 -5 -1 0 
               10

0 
               70

Mọi ô đều có cước phí   0 nên PACB đang có tối ưu. Vậy PATƯ của bài toán là:

            Máy
C.nhaân

B1

40
B2

60
B3

30
B4

70
A1: 50 8

40
5 5

                10
3

A2: 70 6 9
               60

8
 10

7

A3 : 80 4 6 6
               10

5
               70

fmax = 8 .40 + 9.60 +5.10 +8.10 +6.10 +5.70 = 1400

2.1.3. Thuật toán thế vị  giải bài toán vận tải hàm mục tiêu cực đại

 Bước 1 : Tìm PACB ban đầu để xuất phát bằng phương pháp cực đại cước phí. Ý
tưởng phương pháp này là ưu tiên phân phối nhiều nhất vào các ô có cước phí
lớn nhất.

Giả sử trong ma trận  
nmij

cC


 , crs là lớn nhất trong các cij. Khi đó, ta phân phối tối

đa vào ô (r,s), cụ thể:













)3TH(baneáua
)2TH(baneáub
)1TH(baneáua

x

srr

srs

srr

rs

 Trong trường hợp 1, điểm phát Ar đã phát hết hàng nên có thể xóa đi hàng Ar

của bảng; ở điểm thu Bs  chỉ còn cần  (bs – ar ) tấn hàng.
 Trong trường hợp 2, điểm thu Bs đã nhận đủ hàng, nên có thể xóa đi cột Bs của

bảng và ở điểm phát Ar chỉ còn lại (ar – bs ) tấn hàng.
 Trong trường hợp 3, điểm phát Ar đã phát hết hàng và điểm thu Bs đã nhận đủ

hàng nên có thể xóa đi hàng Ar và cột Bs của bảng.
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 Trong bảng còn lại với số hàng và cột ít hơn, ta lại tiếp tục phân phối như trên
cho đến khi hết hàng.

 Nếu PACB ban đầu có đủ m+n-1 ô thì thì sang bước 2; nếu có ít hơn n+m-1 ô
thì bổ sung thêm  “ ô chọn 0” cho đủ m + n –1 không tạo thành vòng rồi sang
bước 2.

 Bước 2 : Tìm hệ thống thế vị hàng, thế vị cột.
 Dựa vào các ô chọn có xij > 0 cho một ẩn oi

u  hoặc oj
v  nào đó bằng 0 rồi  tính

các ẩn còn lại sao cho các ô đó đều thỏa ui + vj - cij = 0.

 Tính kij
đặt
  ui + vj - cij  ở tất cả các ô còn lại.

 Bước 3 : Kiểm tra tính tối ưu

 Nếu kij  0  n,1j;m,1i   thì PACB hiện có tối ưu.

 Nếu tồn tại ô (i,j) nào đó thỏa kij < 0 thì PACB hiện có không tối ưu. Sang
bước 4.

Bước 4 : Xây dựng phương án mới tốt hơn

Tìm ô đưa vào: Ô đưa vào là ô có kij bé nhất ; giả  sử đó là ôâ (i*, j*).
 Tìm vòng điều chỉnh: Bổ sung (i*, j*) vào m + n – 1 ô chọn ban đầu sẽ xuất

hiện vòng duy nhất là V gọi là vòng điều chỉnh. (theo tính chất 2)
 Phân ô chẵn lẻ của vòng V :  Ta đánh số thứ tự các ô của vòng V bắt đầu từ ô

(i*, j*), ô này được đánh số 1. Khi đó, V được phân hoạch thành hai tập:
VC là tập các ô có số thứ tự chẵn
VL là tập các ô có số thứ tự lẻ

 Tìm ô đưa ra  và lượng điều chỉnh: Nếu  C
ijji

V)j,i/(xminx oo   thì (io,jo) là ô

đưa ra và oo ji
x là lượng điều chỉnh. Tức là, trong các ô có số thứ tự chẵn, ô

nào đã phân ít hàng nhất là ô đưa ra và lượng hàng ở ô đó chính là lượng điều
chỉnh.

 Lập phương án mới:  
nmij

xX


 ''   , với ij'x  được tính như sau

 
 
 

















Vji,neáux

Vji,neáuxx

Vji,neáuxx

'x

ij

L
jiij

C
jiij

ij 00

00

  ()

           Lúc này,  ô (i*,j*) trở thành ô chọn, ô (io,jo) trở thành ô loại. Quay lại bước 2.

2.2. Các bài toán vận tải không cân bằng thu phát

2.2.1.Trường hợp tổng lượng hàng phát lớn hơn tổng thu:


m

1i
1a > 



n

1j
jb

ijc ijk

ijx



Quy hoạch Tuyến tính 117

(1) f(x) = 
 

m

1i

n

1j
ijijxa  min

(2)

























)n,1j(bx

)m,1i(ax

m

1i
jij

n

1j
iij

(3) xij   0 i,j
Để giải bài toán này ta thêm điểm thu giả Bn+1 với lượng hàng thu là

bn+1  = 


m

1i
ia -



n

1j
jb .  Các ô trên cột ứng với điểm thu giả có cước phí đều bằng 0.

Khi tìm PACB ban đầu thì phân phối vào các ô chính trước, các ô trên cột thu giả
khi còn thừa hàng mới phân vào.
Ví dụ 2  Giải bài toán vận tải ( f min ) cho bởi bảng sau

            Thu
Phát

B1

20
B2

60
B3

60

A1: 40 5 4 3

A2: 50 4 3 5

A3: 70 6 5 2

Ta có: 


3

1i
ia  = 40 + 50 + 70 =160, 



3

1j
jb  = 20 + 60 + 60 = 140

Lập thêm điểm thu giả B4 với lượng hàng cần thu là  b4 = 160 – 140 =20.
            Thu
Phát

B1

20
B2

60
B3

60
B4

20

A1: 40 5 
              20

4 
               10

3 0 
                10

A2: 50 4 3 
               50

5 0

A3: 70 6 5 2 
               60

0 
               10

Bước 1  Tìm PACB ban đầu bằng phương pháp cực tiểu cước phí như sau :
 Phân  vào ô (3,3) 60 tấn, hàng  A3 chỉ còn lại 10 tấn,  xóa cột B3.
 Phân vào ô (2,2) 50 tấn,  cột B2 chỉ còn cần 10 tấn, xóa hàng A2.
 Phân vào ô (1,2) 10 tấn,  hàng A1 chỉ còn 30 tấn , xóa cột B2.
 Phân vào ô (1,1) 20 tấn, hàng A1 chỉ còn 10 tấn , xóa cột B1.
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 Cuối cùng phân vào ô (1,4) 10 tấn, ô (3,4) 10 tấn. Ta được PACB ban đầu có
đủ  m +n –1 = 3 + 4 – 1 = 6  ô chọn .

Bước 2    Qui  0  cước phí các ô chọn .

            Thu
Phát

B1

20
B2

60
B3

60
B4

20

A1: 40 5 
              20

4 
               10

3 0 
                10

r1 = 0

A2: 50 4 3 
               50

5 0 r2 = 1

A3: 70 6 5 2 
              60

0 
               10

r3 = 0

s1 = -5 s2 = -4 s3 = -2 s4 = 0
Từ hàng 1 cho r1 = 0 ta tính được s1= -5, s2 = -4 , s4 = 0 ; s2 = -4 r2 = 1; s4 = 0 r3

= 0 ; r3 = 0 s3 = -2.

Tính loại cước phí các ô loại theo công thức c’ij = ri + sj + cij  ta được

Thu
Phát

B1

20
B2

60
B3

60
B4

20
A1: 40 0 

              20
0 

  10
1 0 

                10
A2: 50 0 0 

               50
4 1

A3: 70 1 1 0 
               60

0 
               10

Tất cả các ô đều có cước phí không âm nên PACB hiện có tối ưu. Vậy phương án tối
ưu của bài toán đã cho là

            Thu
Phát

B1

20
B2

60
B3

60

A1: 40 5
                20

4
                10

3

A2: 50 4 3
                50

5

A3: 70 6 5 2
              60

fmin = 5.20 + 4.10 +3.50 +2.60 = 410
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2.2.2.Trường hợp tổng lượng hàng phát nhỏ hơn tổng thu:


m

1i
ia <



n

1j
jb

(1) 


n

1j
ijij

m

1i
xc  min

(2)





















)n,1j(bx

)m,1(ax

m

1i
jij

n

1j
iij

(3) xij  0  i,j

Để giải bài toán này ta thêm điểm phát giả An+1 với số hàng phát là

an+1= 


n

1j
jb - 



m

1i
ia . Các ô trên hàng ứng với ẩn giả có cước phí đều bằng 0. Tương tự

trường hợp cung vượt cầu, khi tìm PACB ban đầu thì phân phối vào các ô chính
trước .

Vídụ 3  Giải bài toán vận tải cho bởi bảng sau. min)( f

             Thu
Phát

B1

20
B2

30
B3

50
B4

40

A1: 30
8 3 5 2

A2: 40 2 4 3 7

A3: 60 5 6 4 1

Ta có : 


3

1i
ia = 30 + 40 + 60  =130 , 



4

1j
jb  = 20 + 30 + 50 + 40 = 140.

Lập thêm điểm phát giả A4 với lượng hàng phát là a4 = 140 – 130 =10.

           Thu
Phát

B1

20
B2

30
B3

50
B4

40

A1: 30
8 3 

              30
5 2 

A2: 40 2 
                20

4 3 
     20

7

A3: 60
5 6 4 

                20
1 
                40

A4: 10
0 0 0 

                10
0
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Bước 1  Tìm PACB ban đầu bằng phương pháp cực tiểu cước phí như sau :

 Phân  vào ô (3,4) 40 tấn , điểm phát A3  còn lại 20 tấn, xóa cột B4.

 Phân vào ô (2,1) 20 tấn , điểm phát A2 chỉ còn lại 20 tấn, xóa cột B1.

 Phân vào ô (1,2) 30 tấn , xóa hàng A1 và cột B2.

 Phân vào ô (2,3) 20 tấn , ô (3,3) 20 tấn , ô (3,4)10 tấn. Số ô chọn là 6 ô nên ta
bổ sung thêm  ô (1,4) cho đủ 7 = 4 +4 –1 ô.

Bước 2:  Qui 0 cước cho các ô chọn

Thu
Phát

B1

20
B2

30
B3

50
B4

40

A1 :   30
8 3 

            30
5 2 

r1 = -5

A2   :  40 2 
                20

4 3 
               20

7 r2 = -3

  A3   :  60
5 6 4 

                20
1 
              40 r3 = -4

  A4    :  10
0 0 0 

                10
0

r4 = 0

s1 =1 s2 = 2 s3 = 0 s4 = 3

Từ cột B3 cho s3 = 0 tính được r4 = 0, r3 = -4 , r2 = -3 ; r3 = -4 s4 = 3 ;
s4 = 3 r1 = -5 ; r1 = -5 s2 = 2; r2 = -3 s1 = 1.
Tính lại cước phí các ô ta được .

            Thu
Phát

B1

20
B2

30
B3

50
B4

40

A1    :    30
4 0 

            30
0 0 

A2    :   40 0 
                20

3 0 
               20

7

  A3     :  60
2 4 0 

                20
0 
                40

  A4      :  10
1 2 0 

                10
3

Tất cả các ô đều có cước phí không âm nên PACB hiện có tối ưu.
Phương án tối ưu bài toán ban đầu là
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             Thu
Phát

B1

20
B2

30
B3

50
B4

40

A1: 30
8
                20

3
                  0

5
        20

2
               0

A2: 40 2
                0

4
                  0

3
                20

7
                 0

A3: 60 5
                 0

6
                  0

4
                10

1
                 0

360104203205208min f

2.3. Bài toán vận tải có ô cấm:

Trong thực tế  vì lý do cầu, phà, đường sá bị hư hỏng, hoặc do vấn đề an ninh, hoặc
do khoảng cách quá xa cần nhiều thời gian vận chuyển mà các điều kiện bảo quản
hàng hóa không thực hiện được hay không kịp về mặt thời gian,....nên có
một số tuyến đường không thể vận chuyển hàng qua được. Các tuyến đường này
trên bảng vận tải đặc trưng bởi các ô không phân phối hàng vào được. Các ô này gọi
là ô cấm.

Ngoài ra ô cấm còn xuất hiện trong bài toán vận tải không cân bằng thu phát với
điều kiện một số trạm phát phải phát hết hàng ( tổng phát > tổng thu ) hoặc với điều
kiện một số trạm thu nào đó phải thu đủ hàng ( tổng phát  < tổng thu ).

Để giải bài toán vận tải các ô cấm, chúng ta đặt “cước phí” tại ô cấm là “M ” đối
với bài toán hàm mục tiêu cực tiểu min)( f  và là “ M ” đối với bài toán hàm
mục tiêu cực đại max)( f , với M  là số dương lớn tùy ý, tiếp theo chúng ta áp
dụng thuật toán thế vị hoặc thuật toán quy 0 cước phí ô chọn để giải.

Ví dụ 4

Một công ty ký hợp đồng giao cho khách hàng  5 sản phẩm loại A1, 7 sản phẩm loại
A2, 8 sản phẩm loại A3 trong thời gian 1 tháng.  Công ty có 3 xí nghiệp I, II, III vàø xí
nghiệp III không sản xuất được sản phẩm A3. Năng lực sản xuất mỗi xí nghiệp  I, II,
III trong thời gian 1 tháng lần   lượt là 9 sản  phẩm, 6 sản  phẩm,  5 sản  phẩm. Lợi
nhuận thu được trên mỗi sản  phẩm do các xí nghiệp sản xuất ra được cho trong
bảng sau  ( đơn vị tính: 20.000.000 đồng/sản phẩm).

           X.Nghieäp
 S.Phaåm

I
9

II
6

III
5

A1: 5 8,5 6 7

A2: 7 9 10 6,5

A3: 8 6 7,5 Ô Cấm
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Hỏi  phải phân công các xí nghiệp sản xuất như thế nào để thực hiện được hợp đồng
với lợi nhuận lớn nhất và cho biết số tiền lợi nhuận  thu được đó?

Giải

Bài toán này có dạng là là bài toán vận tải cân bằng thu phát có ô cấm là (3,3). Vì
là bài toán maxf nên Mc 33 , với M là số dương lớn tùy ý.

           X.Nghieäp

 S.Phaåm

I

9

II

6

III

5
A1: 5 8,5 6 7

A2: 7 9 10 6,5

A3: 8 6 7,5 -M

Lần lượt phân phối như sau: ô )2,2(   6 ; ô )1,2(   1;  ô )1,1(    5; ô )1,3(   3; ô )3,3(   5

Sau khi phân phối xong ta được phương án cơ bản ban đầu không suy biến, tìm các
thế vị hàng và các thế vị cột  rồi tiếp theo  tính kij   ui + vj - cij ta được được:

           X.Nghieäp
 S.Phaåm

I
9

II
6

III
5

A1: 5 8,5      0
                    5

6 5,3 7 5,4M
           Đưa vào

5,21 u

A2: 7 9         0
                        1

10  0
                  6

6,5 5,3M 32 u

A3: 8 6          0
                         3

7,5 5,0 -M        0
Đưa ra    5

03

cho
u 

61 v 72 v Mv 3

Ô )3,1(  có 05,413  Mk  nên  phương án cơ bản hiện có không tối ưu.

Ô đưa vào là ô (1,3).

Vòng điều chỉnh là  )3,3(),1,3(),3,1(),1,1(V ,  )3,3(),1,1(CV ,  )3,1(),1,3(LV .

Ô đưa ra là ô )3,3(  và lượng điều chỉnh là 533 x . Lập phương án mới và tìm hệ
thống thế vị mới ta được:
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         X.Nghieäp
 S.Phaåm

I
9

II
6

III
5

A1: 5 8,5      0
                    0

6 5,3 7              0
5

5,81 u

A2: 7 9         0
                        1

10  0
Đưa ra 6

6,5 1 92 u

A3: 8 6          0
            8

7,5 5,0
Đưa vào

-M 5,4M 63 u

01

Cho
v  12 v 5,13 v

Ô )2,3(  có 05,132 k  nên  phương án cơ bản hiện có không tối ưu.

Ô đưa vào là ô )2,3( .

Vòng điều chỉnh là  )2,3(),1,3(),2,2(),1,2(V ,  )3,3(),1,1(CV ,  )3,1(),1,3(LV .

Ô đưa ra là ô )2,2(  và lượng điều chỉnh là 622 x . Lập phương án mới và tìm hệ
thống thế vị mới ta được:

           X.Nghieäp

 S.Phaåm

I

9

II

6

III

5
A1: 5 8,5      0

                    0
6 4 7              0

5
5,81 u

A2: 7 9         0
                        7

10 5,0
                   0

6,5 1 92 u

A3: 8 6          0
                        2

7,5          0
                    6

-M 5,4M 63 u

01

Cho
v  5,12 v 5,13 v

Tất cả các ô đều có 0ijk nên phương án cơ bản này tối ưu. Vì ô cấm )3,3(  nhận giá
trị phân phối 033 x  nên bài toán có phương án tối ưu là:

           X.Nghieäp

 S.Phaåm

I

9

II

6

III

5
A1: 5 8,5

                    0
6
                    0

7 
5

A2: 7 9
                        7

10
                    0

6,5
                     0

A3: 8 6
                         2

7,5
                    6

Ô cấm
                   0

Tổng lợi nhuận lớn nhất:
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maxf 000.000.20]5765,72679[  đồng = 000.000.20155  đồng

Chú ý:    Có thể  giải bằng thuật toán quy 0 cước phí.

Ví dụ 5 Giải bài toán vận tải được cho bởi bảng sau với điều kiện trạm B1 phải thu
đủ hàng:

Thu

Phát

B1

60
B2

20
B3

50

A1 : 75 6 3 1

A2 : 45 4 2 3

Giải

Đây là bài toán tổng thu lớn hơn tổng phát với lượng hàng cần thu lớn hơn lượng

hàng phát là 10 tấn. Ta lập thêm trạm phát giả A3 với lượng hàng phát là 10 tấn và

cước phí  các ô (3,2) , (3,3) là 0 và ô (3,1) là M với M là số lớn tùy ý(vì B1 phải thu

đủ hàng nên trạm B1 không thu lượng hàng giả của trạm A3, do đó ô (3,1) phải là ô

cấm).

            Thu
Phát

B1

60
B2

20
B3

50
A1: 75 6 3 1

A2: 45 4 2 3

A3 :10 M 0 0

Bước 1 : Tìm PACB ban đầu bằng phương pháp cực tiểu cước phí.

 Phân vào ô ( 1,3 ) 50 tấn , hàng A1 chỉ còn 25 tấn, xóa cột B3.

  Phân vào ô ( 2,2 ) 20 tấn , hàng A2 chỉ còn 25 tấn, xóa cột B2.

 Phân vào ô ( 2,1 ) 25 tấn , ô ( 1,1 ) 25 tấn, ô ( 3,1 ) 10 tấn.
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Bước 2 : Qui 0 cước phí các ô chọn .

             Thu
Phát

B1

60
B2

20
B3

50
A1: 75 6 

                25
3 1 

                50
r1 = -6

A2: 45 4 
                25

2 
             20

3 r2 = -4

A3 : 10 M 
               10

0 0 r3 = -M

cho s1 = 0 s2 = 2 s3 = 5

Cho s1 = 0 tính ñöôïc r1 = -6, r2 = -4, r3 = -M, s2 = 2, s3 = 5
Tính lại cước phí tất cả các ô ta được

             Thu
Phát

B1

60
B2

20
B3

50
A1 : 75 0 

              25
-1 0 

                50
A2 : 45 0 

              25
0 
             20

4

A3 : 10 0 
10

2-M  5-M

Bước 3 : Còn ô ( 1,2 ), (3,2), (3,3) có cước phí âm nên PACB hiện có chưa tối ưu.

Bước 4: Đưa ô (3,2) vào ta được vòng V =  )2,3(),1,3(),2,2(),1,2(

VC =  )1,3(),2,2(  ,  VL =  )2,3(),1,2(

Ô đưa ra là ô ( 3,1), lượng điều chỉnh là 10. Các ô ( 2,1 ) và ( 3,2 ) mỗi ô cộng thêm
10 tấn ; các ô ( 2,2 ), ( 3,1 ) mỗi ô trừ đi 10 tấn.

             Thu
Phát

B1

60
B2

20
B3

50
A1: 75 0 

25
3 0 

50
r1 = 0

A2: 45 0 
35

2 
10

4 r2 = 0

A3 : 10 0 2-M 
               10

5 -M r3 = M

s1 = 0 s2 = -2 s3 = 0

Bước 2: Qui 0 cước phí các ô chọn
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Cho r1 = 0 tính được s1 = 0, s3 = 0; s1 = 0 r2 = 0; r2 = 0 s2 = -2; s2 = -2 r3 = M.
Tính lại cước phí tất cả các ô ta được

            Thu
Phát

B1

60
B2

20
B3

50
A1 : 75 0

25
1 0

                50
A2 : 45 0

35
0

10
4

A3 : 10 0 0
10

5

Tất cả các ô đều có cước phí không âm nên P ACB đang có tối ưu.

Vậy phương án tối ưu bài toán ban đầu là

            Thu
Phát

B1

60
B2

20
B3

50
A1 : 75 6

25
3 1

               50
A2 : 45 4

35
2
              10

3

fmin = 6.25 + 1.50 + 2.10 + 4.35 = 360.
Ví dụ 6

Một công ty may mặc cần phân phối 2800 đơn vị sản phẩm may mặc loại A1, 2200 đơn vị
sản phẩm may mặc loại A2 vào ba xí nghiệp B1, B2, B3 để sản xuất, với năng lực sản xuất
(số đơn vị sản phẩm loại A1 hay sản phẩm loại A2) lần lượt là 1600, 2000, 2400 đơn vị
sản phẩm. Chi phí (đơn vị tính 10.000 đồng/1đơn vị sản phẩm) sản xuất của công ty khi phân phối mỗi
đơn vị sản phẩm cho các xí nghiệp sản xuất được cho trong bảng sau

  Xí nghiệp

Sản phẩm

B1

1600

B2

2000

B3

2400

A1:2800 7 7,5 8

A2:2200 8 8,5 7,5

Vì chiến lược phát triển công ty, nên xí nghiệp B3 phải thu đủ 2400 đơn vị sản phẩm
để sản xuất. Hỏi phải phân phối sản phẩm cho các xí nghiệp sản xuất như thế nào
để tổng chi phí thấp nhất và tính tổng chi phí thấp nhất nhất đó?
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Giải

Bài toán này có dạng bài toán vận tải không cân bằng thu phát với lượng phát ít hơn
lượng  thu là 1000)22002800()240020001600(  . Lập thêm trạm giả 3A với
lượng cần phát 10003 a . Để trạm 3B  thu đủ thì lượng hàng giả trạm 3A  không được
phát vào trạm 3B  nên ô )3,3(  là ô cấm, vì cần tổng chi phí thấp nhất nên đây là bài

toán minf  do đó “cước phí” ô )3,3(  là M  (với M là số dương lớn tùy ý).

Lần lượt phân phối như sau: ô )1,1(   1600  ; ô )2,1(    1200;  ô )3,2(     2200; ô )2,3(
800; ô )3,3(  200.

Sau khi phân phối xong ta được phương án cơ bản ban đầu không suy biến, rồi tiếp
theo  “quy 0 cước phí” các ô chọn ta được:

 Xí nghiệp

Sản phẩm
B1

1600

B2

2000

B3

2400
A1:2800 7 

                 1600
7,5 
                1200

8 01

cho
r 

A2:2200 8 8,5 7,5 
              2200

Mr 2

A3: 1000 0 0 
               800

M 
              200

5,73 r

71 s 5,72 s 5,73  Ms

Tính lại “cước phí” các ô

  Xí nghiệp

Sản phẩm

B1

1600

B2

2000

B3

2400
A1:2800 0 

                 1600
0 
                1200

M5,0 

     Đưa vào
A2:2200 M1 M1 0 

              2200
A3: 1000 0,5 0 

               800
0 
Đưa ra     200

Còn ô (1,3) có “cước phí”  âm nên phương án cơ bản hiện có không tối ưu.

Ô đưa vào là ô (1,3).

Vòng điều chỉnh là  )3,3(),2,3(),3,1(),2,1(V ,  )2,3(),3,1(LV ,  )3,3(),2,1(CV .
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Ô đưa ra là ô )3,3(  và lượng điều chỉnh là 20033 x . Lập phương án mới rồi “quy 0
cước phí” các ô chọn ta được:

Xí nghiệp

Sản phẩm
B1

1600

B2

2000

B3

2400
A1:2800 0 

               1600
0 
             1000

M5,0 
               200

01

cho
r 

A2:2200 M1 M1 0 
              2200

Mr  5,02

A3: 1000 0,5 0 
             1000

0
               0

03 r

01 s 02 s 5,03  Ms

Tính lại “cước phí” các ô

  Xí
nghiệp
Sản phẩm

B1

1600
B2

2000
B3

2400

A1:2800 0 
              1600

0 
             1000

0 
               200

A2:2200 5,1 5,1 0 
          2200

A3: 1000 0,5 0 
             1000

5,0M
                 0

Tất cả các ô đều có cước phí không âm nên phương án cơ bản nà tối ưu. Vì ô cấm
)3,3(  nhận giá trị 0 nên bài toán có phương án tối ưu là:

  Xí
nghiệp
Sản phẩm

B1

1600
B2

2000
B3

2400

A1:2800 7
                  1600

7,5
                      1000

8
                     200

A2:2200 8
                      0

8,5
    0

7,5
                   2200

Tổng chi phí bé nhất: minf 22005,7200810005,716001  =27200(đơn vị tính

10.000 đồng)

272000 (đơn vị tính 1.000 đồng) 272000000   đồng 272  (triệu đồng)

Ví dụ 7
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Một công ty may mặc cần phân phối 2200 đơn vị sản phẩm may mặc loại A1, 2800 đơn vị
sản phẩm may mặc loại A2 vào ba xí nghiệp B1, B2, B3 để sản xuất, với năng lực sản xuất
(số đơn vị sản phẩm loại A1 hay sản phẩm loại A2) lần lượt là 1600, 2400, 2000 đơn vị
sản phẩm. Chi phí (đơn vị tính 10.000 đồng/1đơn vị sản phẩm) sản xuất của công ty khi phân phối mỗi
đơn vị sản phẩm cho các xí nghiệp sản xuất được cho trong bảng sau

  Xí
nghiệp
Sản phẩm

B1

1600
B2

2400
B3

2000

A1:2200 8 8 8,5
A2:2800 7,5 9 8

Vì chiến lược phát triển công ty, nên xí nghiệp B2 phải thu đủ 2400 đơn vị sản phẩm để sản
xuất. Hỏi phải phân phối sản phẩm cho các xí nghiệp sản xuất như thế nào để tổng chi phí
thấp nhất và tính tổng chi phí thấp nhất đó?

Giải

Bài toán này có dạng bài toán vận tải không cân bằng thu phát với lượng phát ít hơn
lượng  thu là 1000)28002200()200024001600(  . Lập thêm trạm giả 3A với
lượng cần phát 10003 a . Để trạm 2B  thu đủ thì lượng hàng giả trạm 3A  không được
phát vào trạm 2B  nên ô )2,3(  là ô cấm, vì cần tổng chi phí thấp nhất nên đây là bài
toán minf  do đó  “cước phí” ô )2,3(  là M  (với M là số dương lớn tùy ý).

Lần lượt phân phối như sau: ô )1,2(  1600 ; ô )2,1(   2200;  ô )3,2(    1200; ô )2,3(  200;
ô )3,3(  800
Sau khi phân phối xong ta được phương án cơ bản ban đầu không suy biến, rồi tiếp
theo  “quy 0 cước phí” các ô chọn ta được:

  Xí
nghiệp
Sản phẩm

B1

1600
B2

2400
B3

2000

A1:2200 8 8 
                2200

8,5 Mr 1

A2:2800 7,5 
                 1600

9 8 
               1200

02

cho
r 

A3: 1000 0 M 
                200

0 
              800

83 r

5,71 s 82  Ms 83 s

Tính lại “cước phí” các ô
  Xí

nghiệp
Sản phẩm

B1

1600
B2

2400
B3

2000
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A1:2200 M+0,5 0 
                2200

M+0,5

A2:2800 0 
                 1600

-M+1 
Đưa vào

0 
               1200

A3: 1000 0,5 0 
Ñöara      200

0 
              800

Còn ô (2,2) có “cước phí”  âm nên phương án cơ bản hiện có không tối ưu.

Ô đưa vào là ô (2,2).

Vòng điều chỉnh là  )3,3(),2,3(),3,2(),2,2(V ,  )3,3(),2,2(LV ,  )2,3(),3,2(CV .

Ô đưa ra là ô )2,3(  và lượng điều chỉnh là 20032 x . Lập phương án mới rồi “quy 0
cước phí” các ô chọn ta được:

 Xí nghiệp

Sản phẩm

B1

1600
B2

2400
B3

2000

A1:2200 M+0,5 0 
               2200

M+0,5 11  Mr

A2:2800 0 
              1600

-M+1 
              200

0 
              1000

02

cho
r 

A3: 1000 0,5 0
                     0

0 
             1000

03 r

01 s 12  Ms 03 s

Tính lại “cước phí” các ô

  Xí
nghiệp
Sản phẩm

B1

1600
B2

2400
B3

2000

A1:2200 1,5 0 
               2200

1,5 11  Mr

A2:2800 0 
                 600

0 
              200

0 
             1000

02

cho
r 

A3: 1000 0,5 M-1
                     0

0 
             1000

03 r

01 s 12  Ms 03 s

Tất cả các ô đều có cước phí không âm nên phương án cơ bản nà tối ưu. Vì ô cấm
)2,3(  nhận giá trị 0 nên bài toán có phương án tối ưu là:
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  Xí
nghiệp

Sản phẩm

B1

1600

B2

2400

B3

2000

A1:2200 8

                          0

8

                      2200

8,5

                          0

A2:2800 7,5

                      1600

9

                      200

8

                      1000

Tổng chi phí bé nhất: minf 10008200916005,722008  =39400(đơn vị tính 10.000 đồng)

39400 (đơn vị tính 1.000 đồng) 394000000   đồng 394  (triệu đồng)

Chú ý    Có thể  giải bằng thuật toán thế vị ( gọn hơn thuật toán quy 0 cước phí 2 bảng vận tải).
Ví dụ 8
 Một công ty cần bán 120 đơn vị sản phẩm loại A1, 45 đơn vị sản phẩm loại A2, 85
đơn vị sản phẩm loại A3 thông qua bốn đại lý B1, B2, B3, B4 với khả năng bán (số đơn
vị sản phẩm loại A1 hay sản phẩm loại A2 hay sản phẩm loại A3) lần lượt là 60, 90,
70, 50 đơn vị sản phẩm. Lợi nhuận  (đơn vị tính 500.000 đồng/1sản phẩm) khi bán
mỗi sản phẩm thông qua mỗi đại lý được  cho trong bảng sau

Đại lý

Sản phẩm

B1

60
B2

90
B3

70
B4

50

A1:120 3 4 4 5
A2:45 4 6 5 4,5
A3:85 6 6 7 8

Vì chiến lược phát triển kinh doanh của công ty, nên đại lý  B1 phải thu đủ 60 đơn vị
sản phẩm để bán. Hỏi phải phân phối sản phẩm cho các đại lý bán như thế nào để
tổng lợi nhuận lớn nhất và tính tổng lợi nhuận lớn nhất đó?

Giải

Bài toán này có dạng bài toán vận tải không cân bằng thu phát với lượng phát ít hơn
lượng  thu là 20)8545120()50709060(  . Lập thêm trạm giả 4A với lượng
cần phát 204 a . Để trạm 1B  thu đủ thì lượng hàng giả trạm 4A  không được phát
vào trạm 1B  nên ô )1,4(  là ô cấm, vì cần tổng lợi nhuận lớn nhất nên đây là bài toán

maxf  do đó MC 41  (với M là số dương lớn tùy ý).

Lần lượt phân phối như sau: ô )4,3(  50 ; ô )3,3(   35;  ô )2,2(    45; ô )2,1(  45; ô )3,1(
35 ; ô )1,1(  40 ; ô )1,4(  20.
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Đại lý

Sản phẩm

B1

60
B2

90
B3

70
B4

50

A1:120 3 

                 40

4 

                  45

4 

               35

5

A2:45 4 6 

                  45

5 4,5

A3:85 6 6 7 

               35

8 

               50

A4:20

Trạm giả

M 

      20

0 0 0

Sau khi phân phối xong ta được phương án cơ bản ban đầu không suy biến, tìm các

thế vị hàng và các thế vị cột  rồi tiếp theo  tính kij   ui + vj - cij ta được được:

Đại lý

Sản phẩm

B1

60
B2

90
B3

70
B4

50

A1:120 3  0

        40

4  0

                  45

4  0

               35

5               0 01

cho
u 

A2:45 4              1 6  0

                  45

5              1 4,5        2,5 22 u

A3:85 6              0 6                1 7  0

               35

8  0

               50

33 u

A4:20

Trạm giả

M  0

Đưa ra   20

0          1 M

Đưa vào

0        1 M 0       2 M 34  Mu

31 v 42 v 43 v 54 v

Ô )2,4(  có 0142  Mk nên  phương án cơ bản hiện có không tối ưu. Ô đưa vào là

ô (4,2).
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Đại lý

Sản phẩm

B1

60
B2

90
B3

70
B4

50

A1:120 3  0
                 60

4  0
                  25

4  0
     35

5               0 01

cho
u 

A2:45 4                 1 6  0
                  45

5              1 4,5        2,5 22 u

A3:85 6                0 6                1 7  0
               35

8  0
               50

33 u

A4:20 M 1M 0  0
                20

0              0 0             1 44 u

31 v 42 v 43 v 54 v

Tất cả các ô đều có 0ijk nên phương án cơ bản này tối ưu. Vì ô cấm )1,4(  nhận giá
trị phân phối 041 x  nên bài toán ban đầu có phương án tối ưu là:

Đại lý

Sản phẩm

B1

60
B2

90
B3

70
B4

50

A1:120 3 
                 60

4 
                  25

4 
               35

5

A2:45 4 6 
                  45

5 4,5

A3:85 6 6 7 
               35

8 
               50

Tổng lợi nhuận lớn nhất:
maxf 000.500]508357456354254603[  đồng

        = 000.5001335  đồng   = 667500000  đồng
Chú ý:    Có thể  giải bằng thuật toán quy 0 cước phí.

....................................................................................................................................

Bài tập

Bài 3.1   Tìm phương án cơ bản ban đầu min)( f

             Thu
Phát

B1

60
B2

90
B3

55
B4

45
A1: 100 3 4 3,5 5

A2: 70 4 6 5 4,5

A3: 80 5 5,5 6 4,5
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              a) Trường hợp minf                                b) Trường hợp maxf

Bài 3.2   Giải bài toán vận tải min)( f

             Thu
Phát

B1

70
B2

80
B3

65
B4

85
A1: 100 5 4 6 7

A2: 50 8 5 5 6,5

A3: 60 5,5 6,5 7 7,5

A4: 90 6 7 4 5

Bài 3.3   Cho bài toán vận tải min)( f

             Thu
Phát

B1

60
B2

90
B3

70
B4

50
A1: 80 3 4 4 5

A2: 45 4 6 5 4,5

A3: 85 5 5 6 7

a) Giải bài toán trên.

b) Giải bài toán trên với điều kiện trạm B3 thu đủ hàng.

Bài 3.4   Cho bài toán vận tải max)( f

             Thu
Phát

B1

60
B2

90
B3

70
B4

50
A1: 80 3 4 4 5

A2: 45 4 6 5 4,5

A3: 85 5 5 6 7

a) Giải bài toán trên.

b) Giải bài toán trên với điều kiện trạm B1 thu đủ hàng.
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Bài 3.5   Một nông trường có 3 khu đất A1, A2, A3 có diện tích tương ứng 250, 1400,
350 ha. Nông trường định trồng 4 loại cây B1, B2, B3, B4 với diện tích dự định là
500,  400, 600, 500 ha. Lợi nhuận khi trồng loại cây Bj trên một ha đất Ai là cij

(triệu đồng) được cho trong bảng sau:

          Loại cây
Khu đất

B1

500
B2

400
B3

600
B4

500

A1:250 22 25 20 18

A2:1400 30 32 25 28

A3:350 29 28 25 23

Hãy lập kế hoạch trồng cây của nông trường sao cho tổng lợi nhuận cao nhất.

Đáp số
 Khu đất A1 trồng 250 ha loại cây B3.
 Khu đất A2 trồng 500 ha loại cây B1, 400ha loại cây B2, 500 ha loại cây B4.
 Khu đất A3 trồng 350 ha loại cây B3.
 Tổng lợi nhuận lớn nhất là: 55 550 000 000 đồng.

Bài 3.6   Một xí nghiệp có 200 công nhân gồm : 50 loại A1 , 70 loại A2, 80 loại A3 .

Xí nghiệp lại có 200 máy gồm : 40 loại B1, 60 loại B2, 100 loại B3 .Khi sản xuất mỗi

công nhân sử dụng một  máy để tạo ra cùng một loại sản phẩm. Công nhân lọai A3

không sử dụng được máy lọai B1. Năng suất của mỗi  loại công nhân khi sử dụng

mỗi loại máy được cho trong bảng sau (sản phẩm/ giờ ). Hỏi  phải phân công lao

độngnhư thế nào để trong 1 giờ tạo ra được nhiều sản phẩm  nhất?

            Máy
C. nhân

B1

40
B2

60
B3

100
A1: 50 4 4 7
A2: 70 5 10 9
A3: 80 -- 6 5

Bài 3.7   Một xí nghiệp có 30 công nhân loại I, 20 công nhân loại II và 10 công

nhân loại III. Xí nghiệp có 10 máy A, 25 máy B, 25 máy C.  Năng suất của mỗi

công nhân đối với mỗi loại máy ( sản phẩm/ giờ) được cho trong bảng sau đây.
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Máy
CN

A
10

B
25

C
25

Loai I : 30 50 45 30
Loại II  : 20 40 42 28
Loại III : 10 - 38 25
Hãy phân công công nhân đứng máy thế nào để tổng số sản phẩm làm được trong
giờ là lớn nhất biết công nhân loại III không đứng được máy A.

a) Lập mô hình bài toán.                                 b) Giải bài toán.

Đáp số b) Xopt =
















1000
1550
02010

, fmax = 2280

Bài 3.8 Một nông trường cần trồng 30 ha lúa X1; 20 ha lúa X2 và 40 ha lúa X3 trên
ba khu đất I, II, III có diện tích lần lượt là 25 ha , 25 ha,  40 ha. Năng suất mỗi loại
lúa trên mỗi khu đất (tấn/ha) cho trong bảng sau:

Đất
Giống lúa

I
25

II
25

III
40

X1: 30 - 8 6
X2: 20 6 9 7
X3: 40 5 4 6

Hãy lập kế hoạch phân phối đất trồng sao cho tổng sản lượng cao nhất biết giống
lúa X1 không thể trồng trên đất loại I.

a) Lập mô hình bài toán.                                                       b) Giải bài toán.

Đáp số b) Xopt =
















15025
2000
5250

 hay Xopt =
















15025
0200
2550

fmax = 585

Bài 3.9 Người ta cần trồng 4 loại hoa : Cúc, Hồng, Lan, Layơn trên 3 mảnh vườn
khác nhau I, II, III. Biết rằng diện tích đất hiện có ứng với mỗi mảnh vườn là 40, 60,
80 (a). Diện tích trồng mỗi loại theo kế hoạch là Cúc- 50 (a); Hồng- 70 (a); Lan- 30
(a); Layơn-30(a). Ngoài ra, do tính chất của các loại đất khác nhau, nên hoa hồng
không thể trồng trên mảnh đất thứ I, và hoa Layơn không trông được trên mảnh đất
thứ III. Biết thu hoạch ước tính của từng loại hoa trên từng loại đất cho như sau : (
đơn vị : trăm ngàn đồng/a ). Hãy lập kế hoạch trồng hoa sao cho thu được lợi nhuận
nhiều nhất.

                                           C  =




















101015
121296
9810

Giải bài toán tìm kế hoạch tối ưu.
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Đáp số  Xopt =
















004040
030300

300010
 hay Xopt =

















003050
020400

301000
fmax = 200.000.000 đồng

Bài 3.10 Giải bài toán vận tải cho bởi bảng sau: ( f min )
Thu

Phát
B1

60
B2

70
B3

40
B4

30
A1 : 100 2 1 4 3
A2 : 80 5 3 2 6
A3 : 20 6 2 1 5

Bài 3.11  Bài toán vận tải được cho bởi bảng ( f min )

Thu
Phát

10 30 50

25 7 6 5
10 2 1 4
45 3 5 2

a) Lập mô hình bài toán.
b) Mô hình sẽ như thế nào nếu trạm thu thứ hai phải nhận đủ hàng?
c) Giải bài toán trong hai trường hợp.

Bài 3.12  Đại hội thế vận được tổ chức đồng loạt cùng ngày ở 4 địa điểm. Các nhu
cầu vật chất (tấn) được phát đi từ 3 địa điểm. Các dữ liệu về yêu cầu thu phát và cự
ly (km) được cho trong bảng dưới. Do đặc điểm của các phương tiện vật chất,  thời
gian và phương tiện vận tải, nên không thể chuyển quá xa trên 150 km. Tìm phương
án chuyên chở sao cho tổng số T.km là nhỏ nhất.

Thu
Phát

15 10 17 18

20 160 50 100 70
30 100 200 30 60
10 50 40 30 50

Bài 3.13 Một xí nghiệp cơ khí có 3 công nhân A, B, C phải đứng 3 máy tiện I, II, III
để sản xuất một loại chi tiết máy. Năng suất của mỗi công nhân đối với mỗi loại
máy (chi tiết/ ngày) được cho trong bảng sau đây.

Máy
           N.suaát
C.nhaân

I
1

II
1

III
1

A : 1 19 21 25
B : 1 20 18 24
C : 1 17 26 18
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Lập phương án phân công các công nhân đứng máy sao cho tổng số chi tiết sản xuất
được trong ngày là lớn nhất.

a) Lập mô hình bài toán.
b) Mô hình sẽ thay đổi thế nào nếu công nhân B không đứng được máy I.
c) Giải bài toán trong hai trường hợp.

Bài 3.14
Để chuẩn bị hàng bán vào dịp tết nguyên đán, đội vận tải phải chuyển hàng từ 4 xí
nghiệp: A, B, C, D đến 5 cửa hàng: C1, C2, C3, C4, C5. Số tấn hàng cần ở các cửa
hàng, cự ly giữa các xí nghiệp và các cửa hàng (km) được cho trong bảng:

CH
XN

C1

10
C2

10
C3

10
C4

20
C5

20
A : 5 5 1 4 6 7
B : 15 3 4 2 7 8
C : 20 4 3 1 7 9
D : 30 6 5 4 9 11

Muốn có kế hoạch vận chuyển sao cho tổng số T.km là nhỏ nhất.

a) Giải bài toán

b) Giải bài toán trong trường hợp cây cầu A vừa bị đổ mà tuyến đường từ A đến C2

và từ C đến C3 đều phải qua cầu này.

Bài 3.15 Một công ty cơ khí ký hợp đồng giao cho khách hàng  7 sản phẩm loại A1,
8 sản phẩm loại A2, 5 sản phẩm loại A3 trong thời gian 1 tháng.  Công ty có 3 xí
nghiệp I, II, III vàø xí nghiệp II không sản xuất được sản phẩm A2. Năng lực sản xuất
mỗi xí nghiệp I, II, III trong thời gian 1 tháng lần   lượt là 9 sản  phẩm, 5 sản  phẩm,
6 sản  phẩm. Lợi nhuận thu được trên mỗi sản  phẩm do các xí nghiệp sản xuất ra
được cho trong bảng sau ( đơn vị tính: 15.000.000 đồng/sản phẩm).

           X.Nghieäp
 S.Phaåm

I
9

II
5

III
6

A1: 7 9 5 10
A2: 8 5 -- 6
A3: 5 7 4 4

Hỏi  phải phân công các xí nghiệp sản xuất như thế nào để thực hiện được hợp đồng
với lợi nhuận lớn nhất và cho biết số tiền lợi nhuận  thu được đó?

Bài 3.16

Giải bài toán vận tải (f min) sau đây với điều kiện trạm B1 phải thu đủ hàng.
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               Thu

Phát

B1

70

B2

80

B3

65

B4

85

A1: 90 6 7 4 5
A2:100 5 4 6 7
A3: 50 8 5 6 6,5

Bài 3.17 Giải bài toán vận tải (f max) sau đây với điều kiện trạm B2 phải thu đủ
hàng.

               Thu

Phát

B1

80

B2

120

B3

100

A1:140 7 5,5 8

A2:110 5 6 5,5

Bài 3.18   Một công ty có 3 nhà máy đặt tại 3 địa điểm khác nhau để sản xuất ra
cùng một loại sản phẩm. Công suất (sản phẩm/tháng) và chi phí sản suất (ngàn
đồng/sản phẩm) tại mỗi nhà máy được cho trong bảng sau:

Nhà máy Công suất Chi phí sản xuất

A1

A2

A3

100 000
150 000
200 000

24
22
23

Các sản phẩm của công ty được phân phối đến 4 tổng đại lý với mức tiêu thụ và giá
bán (ngàn đồng/sản phẩm) như sau:

Tổng đại lý Khả năng tiêu thụ Giá bán
B1

B2

B3

B4

70 000
95 000

145 000
100 000

32
31
30
33

Giá cước vận chuyển một sản phẩm từ các nhà máy đến các tổng đại lý được cho
trong bảng sau:

         Tổng đại lý
Nhà máy

B1 B2 B3 B4

A1 5 4 1 5

A2 6 4 4 6

A3 3 3 2 3
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a) Hãy lập mô hình toán học của bài toán xác định kế hoạch sản xuất và phân
phối sản phẩm từ các nhà máy đến các tổng đại lý trong một tháng sao cho
tổng lợi nhuận của công ty lớn nhất.

b) Xác định kế hoạch sản xuất và phương án phân phối sản phẩm tối ưu của
công ty.

Đáp số  b)

 Nhà máy A1 sản xuất 100 000 sản phẩm và phân phối hết đến tổng đại lý B3.

 Nhà máy A2 sản xuất 110 000 sản phẩm và phân phối đến tổng đại lý B2    95
000 sản phẩm, B3  15 000 sản phẩm.

 Nhà máy A3 sản xuất 200 000 sản phẩm và phân phối đến tổng đại lý B1    70
000 sản phẩm, B3  30 000 sản phẩm, B4  100 000 sản phẩm.

 Tổng lợi nhuận tối đa: 2 305 000 000 đồng
Câu hỏi trắc nghiệm

(chọn 1 trong 4 caâu:A, B, C, D)
Câu 1  Khẳng định nào sau đây sai?

A) Bài toán vận tải cân bằng thu phát luôn có PATƯ.
B) Bài toán đối ngẫu của bài toán vận tải cân bằng thu phát luôn có PATƯ.
C) Hàm mục tiêu của bài toán vận tải luôn bị chặn.
D)  Phương án tối ưu của bài toán vận tải luôn duy nhất.

Câu 2  Khẳng định nào sau đây sai?
A) Bài toán vận tải không cân bằng thu phát luôn có PATƯ.
B) Bài toán đối ngẫu của bài toán vận tải không cân bằng thu phát luôn có

PATÖ.
C) Hàm mục tiêu của bài toán vận tải không cân bằng thu phát luôn bị chặn.
D) Phương án tối ưu của bài toán vận tải không cân bằng thu phát luôn duy nhất.

Câu 3  Khẳng định nào sau đây sai?
A) Bài toán vận tải hàm mục tiêu cực đại cân bằng thu phát luôn có PATƯ.
B) Bài toán đối ngẫu của bài toán vận tải hàm mục tiêu cực đại cân bằng thu phát

luôn có PATƯ.
C) Hàm mục tiêu của bài toán vận tải hàm mục tiêu cực đại luôn bị chặn.
D)  Phương án tối ưu của bài toán vận tải hàm mục tiêu cực đại luôn duy nhất.

Câu 4  Khẳng định nào sau đây sai?
A) Bài toán vận tải hàm mục tiêu cực đại cân bằng thu phát luôn có PATƯ.
B) Bài toán đối ngẫu của bài toán vận tải hàm mục tiêu cực đại cân bằng thu phát luôn

có PATƯ.
C) Bài toán vận tải có ô cấm luôn có phương án tối ưu duy nhất.
D) Bài toán đối ngẫu của bài toán sản xuất đồng bộ luôn có PATƯ.
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Chương 4

BÀI TOÁN SẢN XUẤT ĐỒNG BỘ

§ 1 NỘI DUNG VÀ TÍNH CHẤT BÀI TOÁN SẢN XUẤT ĐỒNG BỘ

1.1. Nội dung và mô hình toán học của bài toán.

Giả sử một loại sản phẩm được lắp ráp bởi n chi tiết khác nhau C1, C2, ..., Cn và
mỗi sản phẩm cần đúng 1 chi tiết mỗi loại. Tham gia vào quá trình sản xuất ra các
chi tiết này có m loại máy  M1, M2, ...., Mm và mỗi loại có đúng 1 cái. Gọi cij  là
năng suất của máy Mi khi dùng để sản xuất chi tiết Cj ( tính theo đơn vị thời gian
có thể là giờ, ngày, ca, tuần, tháng,...). Để cho tiện trình bày, ta qui ước năng suất
tính theo ca. Ma trận C =  

nmijc


gọi là ma trận năng xuất (cij 0) .  Hãy bố trí thời

gian làm việc cho các máy sao cho tổng thành phẩm thu được trong một ca là lớn
nhất.

 Phân tích bài toán:  Gọi xij là khoảng thời gian (tính theo đơn vị là ca) máy Mi

sản xuất chi tiết Cj  (i = m,1  ; j = n,1  ) và z là tổng số sản phẩm lắp ráp được.

 Tổng số sản phẩm tạo ra nhiều nhất: f(z,x) = z max

 Các máy sử dụng hết cả ca làm việc: 


n

1j
ijx  = 1  , i = m,1

 Số sản phẩm lắp ráp được không vượt quá số chi tiết mỗi loại sản xuất được

trong ca: 0xcz
m

1i
ijij 



, j = n,1

Ta có mô hình toán học là tìm (z,x) = (z,xij) sao cho: ( ta gọi bài toán này là (P) )

                         (1)  f(z,x) = z max

                          (2)






















n1,j,0xcz

m,1i,1x

m

1i
ijij

n

1j
ij

                          (3)  z  0 ; xij  0 (i = m,1 , j = n,1 )
Mỗi bộ (z,xij ) thỏa (2) và (3) gọi là một phương án. Phương án thỏa (1) gọi là
PATÖ.

1.2. Đặt bài toán dưới dạng bảng.

Bài toán sản xuất đồng bộ là bài toán QHTT. Nhưng do nó có dạng đặc biệt nên
người ta không giải bằng phương pháp đơn hình mà giải bằng phương pháp khác.
Để thuận tiện cho việc trình bày thuật toán này, ta biểu diễn bài toán dạng bảng
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với ma trận năng suất là C =  
nmijc


. Tất cả các khái niệm về ô, vòng,... tương tự

bài toán vận tải.

       Chi tiết
Máy

C1

1
C2

1
…

Cj

1
…

Cn

1

M1 : 1 c11

        x11

c12

        x12
… c1j

        x1j
… c1n

         x1n

M2: 1
c21

        x21

c22

        x22
… c2j

         x2j
… c2n

         x2n

 … …

Mi: 1
ci1

         xi1

ci2

         xi2
… cij

          xij
… cin

          xin

… …

Mm : 1 cm1

        xm1

cm2

        xm2
… cmj

        xmj
… cmn

        xmn

1.3. Tính chất bài toán sản xuất đồng bộ.

 Tính chất 1: Bài toán sản xuất đồng bộ luôn có PATƯ.

Chứng minh

 Bài toán SXĐB có phương án là: z = 0 , xij =







1j0,
1j,1

 Bài toán SXĐB có hàm mục tiêu bị chặn trên: f(z,x)  m.maxcij

Vậy bài toán SXĐB có PATƯ. ª

Xét bài toán sản xuất đồng bộ (P):

                         (1)  f(z,x) = z max

                          (2)






















n1,j,0xcz

m,1i,1x

m

1i
ijij

n

1j
ij

     (3)  z  0 ; xij  0 (i = m,1 , j = n,1 )
Bài toán đối ngẫu của bài toán này là (D)ø:
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(1) g(u, v) = 


m

1i
iu  min

(2)
 
 













n,1j;m,1i0vcu

m,1i,1v

jiji

n

1j
j

(3) vj  0 (j = n,1 ), ui tùy ý  (i = m,1 ).
Các cặp ràng buộc đối ngẫu là:





n

1j
j 1v0z

0x0vcu ijjiji   (i = m,1  ; j = n,1 )

  0v0xcz jijij  (j = n,1 )

Dựa vào định lý độ lệch bù yếu ta có  tính chất sau.

 Tính chất 2: Điều kiện cần và đủ để phương án (z,xij) của bài toán (P) và
phương án (ui,vj) của bài toán (D) tối ưu là:

(*)  















































)3(0xczv

)2(0vcux

)1(01vz

m

1i
ijijj

jijiij

n

1j
j

Tính chất này suy ra dễ dàng từ định lý độ lệch bù yếu.
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§2. PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH NHÂN TỬ

2.1 Cơ sở toán học của phương pháp.

Cơ sở toán học để giải bài toán SXĐB là dựa vào bài toán đối ngẫu của nó và định
lý độ lệch bù yếu. Tức là, ta đi tìm một phương án (z,xij) của bài toán SXĐB và
một phương án (ui,vj) của bài toán đối ngẫu của nó thỏa hệ (*) trong tính chất 2. Ý
tưởng phương pháp này giống như thuật toán thế vị trong bài toán vận tải nhưng
khác nhau ở trình tự thực hiện như sau:

Phương pháp thế vị

 Tìm một phương án cơ bản của bài
toán vận tải.

 Dựa vào phương án cơ bản bài
toán vận tải để tìm hệ thống thế vị
(ui,vj).

 Nếu hệ thống thế vị này thỏa điều
kiện là phương án bài toán đối
ngẫu tương ứng thì dừng. (stop)

 Nếu hệ thống thế vị chưa thỏa điều
kiện là phương án của bài toán
đối ngẫu thì quay trở lại điều chỉnh
phương án cơ bản bài toán vận tải.

Phương pháp điều chỉnh nhân tử

 Tìm hệ thống nhân tử (ui,vj) thỏa
điều kiện là phương án bài toán
đối ngẫu.

 Dựa vào hệ thống nhân tử tìm một
“Giả phương án “ của bài toán
SXÑB.

 Nếu “Giả phương án “ này thỏa
điều kiện là phương án của bài
toán SXĐB thì dừng.(stop)

 Nếu “Giả phương án “ này chưa
thỏa điều kiện là phương án của
bài toán SXĐB thì quay trở lại
điều chỉnh nhân tử.

2.2. Thuật toán điều chỉnh nhân tử:

Bước 1 Xây dựng hệ thống nhân tử các ô chọn.

 1a) Tìm các nhân tử và ô chọn đầu tiên:  Nếu cpq = max cij / i = m,1  ; j = n,1  thì
(p,q) là ô chọn đầu tiên, up = cpq, vq= 1.  Tiếp theo thực hiện luân phiên hai
bước 1b) và 1c).

 1b) Tìm nhân tử cột và ô chọn tiếp theo: Nếu hàng k đã có nhân tử tìm trên hàng
này ckt thỏa ckt = maxckj : cột j chưa có nhân tử .  Khi đó nhân tử cột t xác

định  như sau:  vt = min









0cvàtửnhâncóđãi  hàng:
c
u

it
it

i =
xt

x

c
u

Ô (x,t) là ô chọn tiếp theo.
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 1c) Tìm nhân tử hàng và ô chọn tiếp theo: Nếu cột s  đã có nhân tử tìm trên cột
này crs thỏa crs = maxcis : hàng i chưa có nhân tử . Khi đó nhân tử hàng r
xác định như sau:   ur = max  töûnhaâncoùñaõjcoät:vc jrj = yryvc

Ô (r,y) là ô chọn tiếp theo.
Hai bước 1b), 1c) được thực hiện cho đến khi mọi hàng và mọi cột đều có nhân tử.
Sang bước 2.

Bước 2 Tìm một giả phương án (z,xij ) của bài toán SXĐB.

Gọi S là tập các ô chọn.  Đặt z =







n

1j
j

m

1i
i

v

u
 ,   tìm  xij (i = m,1  ; j = n,1 ) thỏa



































Sj)(i,vôùi,0x

Sj)(i,vôùi
n1,j,zxc

m,1i,1x

ij

m

1i
ijij

n

1j
ij

Bước 3 Kiểm tra tính tối ưu.
 Nếu xij  0 , (i,j)  S thì giả phương án (z,xij) là PATƯ của bài toán SXĐB.
 Nếu tồn tại ô (i,j)  S mà xij < 0 thì sang bước 4.

Bước 4 Điều chỉnh nhân tử để tìm giả phương án mới .

 4a) Tìm ô đưa ra: Ô đưa ra là ô có xij < 0 nhỏ nhất. Giả sử đó là ô (io, jo).

 4b) Tìm hàng và cột điều chỉnh:
 Đánh dấu “+” vào hàng io và đánh dấu “-“ vào cột jo.
 Trên hàng i đã đánh dấu “+”, ta đánh dấu “+” cho cột có ô chọn trên

hàng này và chưa được đánh dấu.
 Trên cột j đã đánh dấu “+”, ta đánh dấu “+” cho hàng có ô chọn trên cột

này và chưa được đánh dấu.
Tiếp tục lặp lại việc đánh dấu này cho đến khi không còn đánh dấu được
thêm   dấu “+” nào nữa. Tất cả các hàng và cột chưa đánh dấu sẽ được đánh
dấu “_”.

 4c) Tìm hệ số điều chỉnh  và ô đưa vào:

 = min











0c),,(daáuñaùnhñöôïcoâlaøj)(i,:
vc

u
ij

jij

i =
***

*

jji

i

vc

u
, ô (i*,j*) là ô

đưa vào.
 4d) Sửa nhân tử :

'u i  =




 ""daáuñaùnhi haøngneáu,u
"-"daáuñaùnhi haøngneáu,u

i

i
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'v j  =




 ""daáuñaùnhjcoätneáu,v
"-"daáuñaùnhjcoätneáu,v

j

j

Trở lại bước 2.

Ví dụ 1 Giải bài toán SXĐB sau đây:

    C.tieát
Máy

C1

1
C2

1
C3

1
M1 : 1 25 71 50

M2:  1 40 80 53

M3 : 1 24 90 60

Bước 1 Xây dựng hệ thống nhân tử các ô chọn.

 1a) Ô có cước phí lớn nhất là ô (3,2) với c32 = 90, u3 = 90, v2 = 1. Ô chọn đầu tiên
là ô (3,2).

 1b) Trên hàng 3: max c3j : j = 1, 3 = 60 = c32. Nhân tử cột 3 là

v3 = min









3i:
c
u

3i

i =
60
90 =1,5. Ô chọn thứ hai là ô (3,3).

 1c) Trên  cột 2 :   max  ci2 : i = 1, 2 = 80 = c22. Nhân tử hàng 2 là
u2 =  max c2jvj  : j = 2, 3  = 80 = c22v2. Ô chọn thứ  ba là ô (2,2).

 1b) Trên hàng 2: max  c2j : j = 1 = 40 =c21. Nhân tử cột 1 là

v1 = min









3,2i:
c
u

1ỉ

i  =
40
80 =2. Ô chọn thứ  tư là ô (2,1).

 1c) Trên  cột 3 :   max  cỉ3 : i = 1 = 50 = c13.  Nhân tử hàng 1 là
u1 =  max c1jvj  : j = 1, 2, 3  = 75 = c13v3. Ô  chọn  thứ  năm là ô (1,3).

      C.tieát
Máy

C1

1
C2

1
C3

1
M1 : 1 25 71 50 u1 =75

M2:  1 40 80 53 u2 = 80

M3 : 1 24 90 60 u3 = 90

v1 = 2 v2 = 1 v3 = 1,5

Bước 2 Xác  định  giả  phương  án
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z =
5,112
908075


 =

9
490 , S =(1,3); (2,1); (2,2); (3,2); (3,3),  xij = 0  (i,j)  S.

Lập hệ phương trình

























9/490x60x50
9/490x90x80

9/490x40
1xx
1xx

1x

3313

3222

21

3332

2221

13

 Giải hệ này ta được : x13 = 1, x33 = 2/27, x32 = 25/27, x22 = -13/36, x21= 49/36.

      C.tieát
Máy

C1

1
C2

1
C3

1
M1 : 1 25 71 50

1
u1 =75

M2:  1 40
49/36

80
-13/36

53 u2 = 80

M3 : 1 24 90
25/27

60
2/27

u3 = 90

v1 = 2 v2 = 1 v3 = 1,5

Bước 3  Còn ô (2,2) có x22 = -13/36 < 0 nên giả phương án này chưa là phương án.

Bước 4   Điều chỉnh nhân tử.

 Ô đưa ra là ô (2,2).

 Đánh dấu “+” vào hàng 2, đánh dấu “-“ vào cột 2. Dựa vào hàng 2 và ô chọn
(2,1) ta đánh dấu “+”  vào cột 1. Các hàng và cột còn lại đánh dấu “-“.

     C.tieát
Máy

C1

1
C2

1
C3

1
M1 : 1 25 71 50

1
u1 =75”-“

M2:  1 40
49/36

80
-13/36

53 u2 = 80”+”
 = 1,5

M3 : 1 24 90
25/27

60
2/27

u3 = 90”-“

v1 = 2
“+”
 = 1,5

v2 = 1
“-“

v3 = 1,5
“-“
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  = min








2.24
90,

2.25
75  = 1,5 =

111

1

vc
u . Ô đưa vào là ô (1,1).

 Nhân u2 cho 1,5; nhân v1 cho 1,5 ta được hệ thống nhân tử và ô chọn mới là
     C.tieát

Máy
C1

1
C2

1
C3

1
M1 : 1 25

           x
71 50

            x
u1 =75

M2:  1 40
           x

80 53 u2 = 120

M3 : 1 24 90
             x

60
      x

u3 = 90

v1 = 3 v2 = 1 v3 = 1,5

S =(1,3); (2,1); (1,1); (3,2); (3,3)

Bước 2 Xác  định  giả  phương  án

z =
5,113
9012075


 =

11
570 , xij = 0  (i,j)  S.  Lập hệ phương trình
























11/570x60x50
11/570x40x25

11/570x90
1xx
1x
1xx

3313

2111

32

3332

21

1311

 Giải hệ này ta được : x21 = 1,  x11 = 26/55, x13 =29/55 , x33 = 14/33, x32 = 19/33.

Đến đây xij  0  ( 1,3j,3,1i  ) nên giả phương án này là PATƯ bài toán SXĐB.

Vậy PATƯ của bài toán SXĐB là :

     C.tieát
Máy

C1

1
C2

1
C3

1
M1 : 1 25

26/55
71 50

29/55
M2:  1 40

1
80 53

M3 : 1 24 90
14/33

60
19/33

Tổng sản phẩn sản xuất được trong ca là z =
11

570 .

Ví dụ 2
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Một công ty may mặc  ký hợp đồng giao cho khách hàng 50.000 bộ quần áo  (mỗi bộ
gồm 1 quần, 1 áo). Công ty có hai xí nghiệp I và II với năng suất  trung bình của mỗi xí
nghiệp khi sản xuất quần, áo  được cho trong bảng sau ( quần/ngày, áo/ngày)

     S.Phaåm
X.Nghieäp

Quần
1

Áo
1

XN I: 1 440 420
XN II: 1 500 480

a) Hỏi phải phân công thời gian sản xuất của các xí nghiệp như thế nào để trong một
ngày tạo ra được nhiều bộ quần áo  nhất ? Ước tính thời gian trung bình để công ty
sản xuất đủ số quần áo hoàn thành hợp đồng.

b) Trong thực tế của dây chuyền sản xuất, để thuận tiện cho việc cung cấp nguyên vật
liệu và tổ chức sản xuất, mỗi xí nghiệp không thể vừa sản xuất quần áo trong tất cả
các ngày làm việc, mà phải sản xuất quần (hoặc áo)  xong   rồi mới chuyển sang sản
xuất áo (hoặc quần). Hỏi phải phân công trình tự sản xuất quần áo cho các xí
nghiệp như thế nào để thuận tiện cho việc tổ chức sản xuất và hoàn thành hợp đồng
sớm nhất?

Giải
Đây là bài toán dạng “Bài toán sản xuất đồng bộ”, mỗi bộ gồm 1 quần và 1 áo.
1a)   125002,1;2,1:max cjicij   nên  ô chọn đầu tiên là ô (1,2), 5002 u , 11 v

1b) Chỉ còn cột 2 chưa có nhân tử nên 2t  và nhân tử cột 2 là

24
25

480
500min

22

2
2 










c
uv

     Ô (2,2) là ô chọn tiếp theo.
1c) Chỉ còn hàng 1 chưa có nhân tử nên 1r  và nhân tử hàng 1 là

  4402,1:max 11  jvcu jj

     Ô (1,1) là ô chọn tiếp theo.

Tính được :
49

22560

24
251

500440





z 460,408

             S.Phaåm
X.Nghieäp

Quần
1

Áo
1

XN I: 1 440 
111 x

420
012 x

4401 u

XN II: 1 500 

49
2

21 x

480 

49
47

22 x

5002 u

11 v
24
25

2 v
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Tính được 111 x  0, 012 x  0,
49
2

21 x  0,
49
47

22 x  0  nên giả phương án này là

phương án tối ưu.

Thời gian trung bình để công ty sản xuất đủ số quần áo  hoàn thành hợp

đồng: 6,108

49
22560
50000

T  ngày

b) 6,1081111  TxX ; 01212  TxX ; 43,4
141
625

2121  TxX ;

16,104
6

625
2222  TxX

             S.Phaåm
X.Nghieäp

Quaàn
1

AÙo
1

XN I: 1 440
6,10811 X

420
012 X

XN II: 1 500

43,4
141
625

21 X

480

16,104
6

625
22 X

Phân công trình tự sản xuất quần áo cho các xí nghiệp như sau: Xí nghiệp I chỉ sản
xuất quần, (khoảng 108,6 ngày); xí nghiệp II sản xuất áo trước (khoảng 104,16
ngày- đủ 50.000 áo), sau đó chuyển sang sản xuất quần (khoảng 4,43 ngày- cùng
xí nghiệp I sản xuất đủ 50.000 quần).
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§ 3  TRƯỜNG HỢP TỔNG QUÁT CỦA BÀI TOÁN
SẢN XUẤT ĐỒNG BỘ

Trong mục § 1  ta giả thiết rằng mỗi loại máy chỉ có 1 chiếc và mỗi sản phẩm chỉ
gồm 1 chi tiết mỗi loại. Trong mục này , ta xét bài toán tổng quát : Máy Mi  có ri

chiếc ( i = m,1 ) và mỗi sản phẩm cần sj chi tiết Cj  ( j = n,1  ).

 Trường hợp máy Mi có ri chiếc và năng suất 1 máy khi sản xuất chi tiết Cj

là cij . Khi đó ta xem ri chiếc máy này như “ một chiếc máy “ '
iM qui ước có

năng suất là '
ijC  = ricij.

 Trường hợp  mỗi sản phẩm cần sj chi tiết Cj , khi đó ta xem sj chi tiết Cj như

“một chi tiết” '
jC qui ước và năng suất so với trước là

j

ij'
ij s

c
C  .

 Kết hợp hai trường hợp trên ta được : Bài toán máy Mi có ri  chiếc, mỗi sản
phẩm cần sj chi tiết Cj , ma trận năng suất ( cij )mxn được đưa về bài toán
máy '

iM  có 1 chiếc, mỗi sản phẩm cần 1 chi tiết '
jC , ma trận năng suất quy

ước  ( '
ijC  )mxn với

j

iji'
ij s

cr
C   . Tức là, khi nhân hàng i cho ri và chia cột j cho sj

thì ta đưa bài toán SXĐB tổng quát về bài toán SXĐB mà mỗi máy có đúng 1
chiếc và mỗi sản phẩm cần đúng 1 chi tiết mỗi loại. Phương án tối ưu hai bài
toán như nhau.

Ví dụ 3   Giải bài toán sản xuất đồng bộ sau

           C.tieát
Máy

C1

2
C2

1
C3

2
M1 : 1 10 6 8

M2 : 3 8 3 6

M3 : 2 5 4 7

Giải

Trước tiên, ta đưa bài toán về dạng mỗi máy có một chiếc và mỗi sản phẩm cần
đúng 1 chi tiết mỗi loại. Nhân hàng 2 cho 3, hàng 3 cho 2 ; chia cột 1 cho 2, cột 3
cho 2 ta được bài toán quy ước.
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        C.tieát
Máy

'
1C

1

'
2C

1

'
3C

1
'
1M        1 5 6


4 u1 = 8

'
2M        1 12


9


9


u2 = 12

'
3M        1 5 8


7 u3 = 32/3

v1 = 1 v2 = 12/9 v3 = 12/9

Bước 1  Xây dựng hệ thống nhân tử các ô chọn.
 1a) Ô có cước phí lớn nhất là ô ( 2.1 )  với c21 = 12 , u2 = 12, v1 = 1. Ô chọn đầu

tiên là ô ( 2,1 ).
 1b) Trên hàng 2 : max c2j : j = 2, 3  = 9 = c22. Nhân tử cột 2 là

v2 = min 
2i

i

c
u  : i = 2 =

9
12  =

3
4 .  Ô chọn thứ 2 là ô ( 2,2 ).

 1c) Trên  cột  2 :  max Ci2 : i = 1, 3  = 8 = c32.  Nhân tử hàng 3 là

u3 = maxc3j vj : j = 1, 2  = 8.
9

12 = 32/3 = c32 . v2 . Ô chọn thứ 3 là ( 3,2 ).

 1b) Trên  hàng  3 :   max c3j : j = 3  = 7  =  c33. Nhân tử cột 3 là

v3 = min
3i

i

c
u  : i = 2, 3  =

9
12  =

23

2

c
u  . Ô  chọn  thứ  tư  là  ( 2,3 ).

 1c) Chỉ còn xác định nhân tử hàng 1: u1 = max c1j vj : j = 1, 2, 3  = 8. Ô chọn
thứ  năm  là ( 1,2)

Bước 2  Xác định giả phương án

    Z   =

3
4

3
41

3
32128




  =

11
92 .  S  = ( 1,2 ); ( 2,1 ); ( 2,2 ); ( 2,3 ); (3,2 )

xij  = 0 , (i,j)  S.  Lập hệ phương trình

























11/92x8x9x6
11/92x9

11/92x.12
1x

1xxx
1x

322212

23

21

32

232221

12

Do  x12  = 1 , x32 =1  và phương trình cuối cùng ta được  x22 < 0 nên giả phương án
này chưa là phương án.

Bước 4   Điều chỉnh nhân tử.



Quy hoạch Tuyến tính 153

 Ô đưa ra là ô (2,2).

 Đánh dấu “+” vào hàng 2, đánh dấu “-“ vào cột 2. Dựa vào hàng 2 và ô chọn
(2,1), (2,3) ta đánh dấu “+”  vào cột 1,cột 3. Các hàng và cột còn lại đánh
dấu “-“.

        C.tieát
Máy

'
1C

1

'
2C

1

'
3C

1
'
1M        1 5 6  4 u1 = 8 “-”

'
2M        1 12  9  9  u2 = 12”+”

'
3M        1 5 8  7 u3 = 32/3 “-“

v1 = 1
“+”

v2 = 12/9
“-”

v3 = 12/9
“+”

 Caùc oâ (-,+) goàm (1,1), 1,3), (3,1), (3,3)

 = min








3/4.7.3
32;

5.3
32;

3/4.4
8;

1.5
8  =

7
8  =

333

3

vc
u . Ô đưa vào là ô (3,3).

 Nhân u2 cho
7
8  ; nhân v1 , v3  cho

7
8  ta được hệ thống nhân tử và ô chọn mới

là

        C.tieát
Máy

'
1C

1

'
2C

1

'
3C

1
'
1M        1 5 6  4 u1 = 8

'
2M        1 12  9 9  u2 = 7

96

'
3M        1 5 8  7  u3 = 32/3

v1 = 7
8 v2 = 4/3 v3 = 21

32

Z   =

21
32

3
4

7
8

3
32

7
968




  =

21
170 .  S  = ( 1,2 ); ( 2,1 ); ( 2,2 ); ( 2,3 ); (3,2 )

xij  = 0 , (i,j)  S.  Lập hệ phương trình
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























21/170x8x6
21/170x7x9

21/170x.12
1xx
1xx

1x

3212

3323

21

3332

2321

12

Giải hệ này ta được : x12 = 1,  x21 = 85/126, x23 =41/126 , x33 = 31/42, x32 = 11/42.

Đến đây xij  0  ( 1,3j,3,1i  ) nên giả phương án này là PATƯ bài toán SXĐB.

Vậy PATƯ của bài toán SXĐB là :

           C.tieát
Máy

C1

2
C2

1
C3

2
M1 : 1 10 6

1
8

M2 : 3 8
85/126

3 6
41/126

M3 : 2 5 4
11/42

7
31/42

Tổng sản phẩn sản xuất được trong ca là z =
21

170 .

Ví dụ 4 Một công ty đồ gỗ  ký hợp đồng giao cho một hệ thống khách sạn 540 bộ bàn
ghế tủ  (mỗi bộ gồm 1 bàn, 4 ghế, 1 tủ). Công ty có hai xí nghiệp I và II với năng suất
trung bình của mỗi xí nghiệp khi sản xuất bàn, ghế, tủ được cho trong bảng sau (
bàn/ngày, ghế/ngày, tủ/ ngày)

             S.Phaåm
X.Nghieäp

bàn
1

ghế
4

Tủ
1

XN I: 1 40 80 28
XN II: 1 32 72 20

a) Hỏi phải phân công thời gian sản xuất của các xí nghiệp như thế nào để trong một
ngày tạo ra được nhiều bộ bàn ghế tủ  nhất ? Ước tính thời gian trung bình để công
ty sản xuất đủ số bàn  ghế  tủ hoàn thành hợp đồng.

b) Trong thực tế của dây chuyền sản xuất, để thuận tiện cho việc cung cấp nguyên vật
liệu và tổ chức sản xuất, mỗi xí nghiệp không thể vừa sản xuất bàn ghế trong tất cả
các ngày làm việc, mà phải sản xuất bàn (hoặc ghế, hoặc tủ)  xong   rồi mới chuyển
sang sản xuất ghế (hoặc bàn, hoặc tủ). Hỏi phải phân công trình tự sản xuất bàn ghế
tủ cho các xí nghiệp như thế nào để thuận tiện cho việc tổ chức sản xuất và hoàn
thành hợp đồng sớm nhất?

Giải
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Đây là bài toán dạng “Bài toán sản xuất đồng bộ”, mỗi bộ gồm 1 bàn, 4 ghế và 1
tủ.

Đưa bài toán về dạng bài toán SXĐB dạng chuẩn

             S.Phaåm
X.Nghieäp

bàn
1

Ghế(quy ước)
1

Tủ
1

XN I: 1 40  20 28  401 u

XN II: 1 32  18  20 322 u

11 v
9

16
2 v 7

10
3 v

1a)   11403,2,1;2,1:max cjicij   nên  ô chọn đầu tiên là ô (1,1), 401 u , 11 v

1b) 1k :     131 2828,20max3,2:max cjc j 

       Nhân tử cột 3 là
7

10
28
40min

13

1
3 










c
uv ; ô (1,3) là ô chọn tiếp theo

1c) Chỉ còn hàng 2 chưa có nhân tử nên 2r  và nhân tử hàng 2 là

  12122 32
7

1020,32max3,1:max vcjvcu jj 






  . Ô (21) là ô chọn tiếp theo.

1b) Chỉ còn cột 2 chưa có nhân tử nên 2t  và nhân tử cột 2 là

22

2

22

2

12

1
2 9

16
18
32,

20
40min,min

c
u

c
u

c
uv 



















     Ô (2,2) là ô chọn tiếp theo.

Tính được :
265

4536

7
10

9
161

3240





z  12,17

             S.Phaåm
X.Nghieäp

bàn
1

Ghế(quy ước)
1

Tủ
1

XN I: 1 40 

265
103

11 x

20
012 x

28 

265
162

13 x

401 u

XN II: 1 32 

265
13

21 x

18 

265
252

22 x

20
023 x

322 u

11 v
9

16
2 v 7

10
3 v
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Tính được
265
103

11 x  0, 012 x  0,
265
162

13 x 0 ,
265
13

21 x  0,
265
252

22 x  0,

023 x 0   nên giả phương án này là phương án tối ưu.

Thời gian trung bình để công ty sản xuất đủ số quần áo  hoàn thành hợp

đồng: 54,31
42

1325

265
4536
540

T  ngày

b) 26,12
42

515
1111  TxX ; 01212  TxX ; 28,19

7
135

1313  TxX ;

54,1
42
65

2121  TxX ; 302222  TxX   , 023 X

             S.Phaåm
X.Nghieäp

bàn
1

ghế
4

Tủ
1

XN I: 1 40
26,12

42
515

11 X

80
012 X

28
28,19

7
135

13 X

XN II: 1 32
54.1

42
65

21 X

72
3022 X

20
023 X

Phân công trình tự sản xuất bàn ghế tủ cho các xí nghiệp như sau: Xí nghiệp I sản
xuất tủ trước (khoảng 19,28 ngày-đủ 540 tủ), sau khi sản xuất tủ xong sẽ chuyển
sang sản xuất bàn(khoảng 12,26 ngày); xí nghiệp II sản xuất ghế trước (khoảng 30
ngày- đủ 2160 ghế), sau khi sản xuất ghế xong sẽ chuyển sang sản xuất bàn
(khoảng 1,54 ngày- cùng xí nghiệp I sản xuất đủ  540 bàn).
Ví dụ 5

 Một công ty đồ gỗ  ký hợp đồng giao cho một trường học 820 bộ bàn ghế  (mỗi bộ
gồm 1 bàn, 3 ghế). Công ty có hai xí nghiệp I và II với năng suất  trung bình của
mỗi xí nghiệp khi sản xuất bàn, ghế  được cho trong bảng sau ( bàn/ngày,
gheá/ngaøy)

             S.Phaåm
X.Nghieäp

bàn
1

ghế
3

XN I: 1 40 64
XN II: 1 32 48

a) Hỏi phải phân công thời gian sản xuất của các xí nghiệp như thế nào để trong
một ngày tạo ra được nhiều bộ bàn ghế  nhất ? Ước tính thời gian trung bình
để công ty sản xuất đủ số bàn  ghế  hoàn thành hợp đồng.
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Trong thực tế của dây chuyền sản xuất, để thuận tiện cho việc cung cấp nguyên
vật liệu và tổ chức sản xuất, mỗi xí nghiệp không thể vừa sản xuất bàn ghế trong
tất cả các ngày làm việc, mà phải sản xuất bàn (hoặc ghế)  xong   rồi mới chuyển
sang sản xuất ghế (hoặc bàn). Hỏi phải phân công trình tự sản xuất bàn ghế  cho
các xí nghiệp như thế nào để thuận tiện cho việc tổ chức sản xuất và hoàn thành
hợp đồng sớm nhất?

Giải

Đây là bài toán dạng “Bài toán sản xuất đồng bộ”, mỗi bộ gồm 1 bàn và 3 ghế ,

Đưa bài toán về dạng bài toán SXĐB dạng chuẩn mỗi chi tiết cần 1 đơn vị

             S.Phaåm
X.Nghieäp

Bàn
1

Ghế(quy ước)
1

XN I: 1 40 

23
4

11

x

3
64



23
27

12 x

401 u
    ”+”

XN II: 1 32 
121 x

16
022 x

322 u
    “-“

11 v  “-“
8

15
2 v

“+”

1a)   11402,1;2,1:max cjicij   nên  ô chọn đầu tiên là ô (1,1), 401 u , 11 v

1b) Chỉ còn cột 2 chưa có nhân tử nên 2t .

       Nhân tử cột 2 là
8

15
3/64

40min
12

1
2 










c
uv ; ô (1,2) là ô chọn tiếp theo.

1c) Chỉ còn hàng 2 chưa có nhân tử nên 2r  và nhân tử hàng 2 là

  12122 32132
8

1516,132max2,1:max vcjvcu jj 






  . Ô (2,1) là ô chọn

tiếp theo.

Tính được :
23

576

8
151

3240





z  ,  )1,2(),2,1(),1,1(S
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Dựa vào


































Sj)(i, voi,0

Sj)(i,voi
1,2j,

2,1,1

1

1

ij

m

i
ijij

n

j
ij

x

zxc

ix

, với S là tập các ô chọn ""

Tính được 0
23

4
11 

x ,

23
27

12 x > 0, 121 x 0 , 022 x 0 . Vì 0
23

4
11 

x   nên giả

phương án này không là phương án tối ưu.

Ô đưa ra là ô (1,1) = ),( oo ji

 = min












 )2,2(),(: ji
vC
u

jij

i = min




















8

1516

32  =
15
16  =

222

2

vc
u . Ô đưa vào là ô (2,2).

Sửa nhân tử

             S.Phaåm
X.Nghieäp

Bàn
1

Ghế(quy ước)
1

XN I: 1 40

011 x
3

64


112 x
3

128
1 u

XN II: 1 32 

9
7

21 x

16 

9
2

22 x

322 u

11 v 22 v

Tính được : 25
9

224
21

32
3

128





z  ,  )2,2(),1,2(),2,1(,S

Dựa vào


































Sj)(i, voi,0

Sj)(i,voi
1,2j,

2,1,1

1

1

ij

m

i
ijij

n

j
ij

x

zxc

ix

, với S là tập các ô chọn ""

Tính được 0011 x , 112 x > 0,
9
7

21 x 0 ,
9
2

22 x 0   nên giả phương án này là

phương án tối ưu.

Thời gian trung bình để công ty sản xuất đủ số bàn ghế hoàn thành hợp đồng:

33
56

1845

9
224
820

T  ngày

b) 01111  TxX ; 331212  TxX ; 7,252121  TxX ; 3,72222  TxX
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             S.Phaåm
X.Nghieäp

Bàn
1

Ghế
3

XN I: 1 40
011 X

64
3312 X

XN II: 1 35
7,2521 X

48
3,722 X

Phân công trình tự sản xuất bàn ghế cho các xí nghiệp như sau: Xí nghiệp I chỉ sản
xuất ghế (khoảng 33 ngày), xí nghiệp II sản xuất bàn trước (khoảng 7,25  ngày-đủ
820 bàn), sau khi sản xuất bàn xong sẽ chuyển sang sản xuất ghế (khoảng 3,7
ngày) (việc làm tròn số dẫn đến sai số không đáng kể ).

Bài tập
Bài 4.1  Giải bài toán SXĐB cho bởi bảng sau:

CT
M

C1

1
C2

1
C3

1

M1 : 1
29 20 40

M2 : 1
24 35 16

M3 : 1
38 22 43

Bài 4.2  Một công ty nhận hợp đồng sản xuất 740 giá sách và 1480 bộ bàn ghế. Xí

nghiệp có ba phân xưởng : I, II, III cùng có khả năng sản xuất các mặt hàng trên.

Năng suất của mỗi phân xưởng đối với mỗi mặt hàng ( giá sách, bàn, ghế) được

cho bởi ma trận.

C =
















864438
327024
804029

cij tính theo chiếc/ tuần.

Cần giao hàng cùng lúc và càng sớm càng tốt. Hãy phân công các phân xưởng sản

xuất mỗi loại mặt hàng trong phần thời gian thế nào để thực hiện hợp đồng trên.

Bài 4.3  Công ty may mặc nhận hợp đồng sản xuất 70.500 ba lô du lịch ; 141.000

túi xách phụ nữ và 211.500 cặp học sinh. Công ty có ba phân xưởng; năng suất của

mỗi phân xưởng đối với mỗi mặt hàng, tính theo cái/giờ được cho bởi ma trận.
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C =
















1597662
249132107
165112105

Hàng phải giao cùng lúc để xuất khẩu. Hãy phân công các phân xưởng sản xuất

mỗi loại sản phẩm trong thời gian thế nào để hoàn thành hợp đồng trong thời gian

ngắn nhất.

Bài 4.4  Một công ty đồ gỗ  ký hợp đồng giao cho khách hàng 500 bộ bàn ghế.
Công ty có hai xí nghiệp I và II với năng suất  trung bình của mỗi xí nghiệp khi sản
xuất bàn hoặc ghế được cho trong bảng sau ( bàn/ngày hoặc ghế/ngày)

             S.Phaåm
X.Nghieäp

bàn
1

ghế
1

XN I: 1 27 36
XN II: 1 45 54

a) Hỏi phải phân công thời gian sản xuất của các xí nghiệp như thế nào để trong
một ngày tạo ra được nhiều bộ bàn ghế nhất ? Ước tính thời gian trung bình
để hoàn thành hợp đồng.

b) Trong thực tế của dây chuyền sản xuất, xí nghiệp không thể vừa sản xuất
bàn, vừa sản xuất ghế trong tất cả các ngày làm việc, mà phải sản xuất bàn
(hoặc ghế)  xong   rồi mới chuyển sang sản xuất ghế (hoặc bàn). Hỏi phải
phân công trình tự sản xuất bàn ghế  cho các xí nghiệp như thế nào để hoàn
thành hợp đồng sớm nhất?

Bài 4.5  Một công ty may mặc ký hợp đồng giao cho khách hàng 60.000 bộ
quần Kaki và áo sơ mi. Công ty có hai xí nghiệp I, II với năng suất  trung bình của
mỗi xí nghiệp khi sản xuất quần áo được cho trong bảng sau (áo/ngày, quần/ngày)

             S.Phaåm
X.Nghieäp

Quần
1

Áo
1

XN I: 1 640 600

XN II: 1 540 480

a) Hỏi phải phân công thời gian sản xuất của các xí nghiệp như thế nào để trong
một ngày tạo ra được nhiều bộ quần áo nhất? Ước tính thời gian trung bình để
hoàn thành hợp đồng.

b) Trong thực tế của dây chuyền sản xuất, để thuận tiện cho việc cung cấp
nguyên vật liệu và tổ chức sản xuất, mỗi xí nghiệp không thể vừa sản xuất
quần, vừa sản xuất áo trong tất cả các ngày làm việc, mà phải sản xuất quần
(hoặc áo)  xong   rồi mới chuyển sang sản xuất áo (hoặc quần). Hỏi phải phân
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công trình tự sản xuất quần áo cho các xí nghiệp như thế nào để hoàn thành
hợp đồng sớm nhất?

Bài 4.6  Một công ty may mặc ký hợp đồng giao cho khách hàng 100.000 bộ đồ
bảo hộ lao động ( mỗi bộ gồm 1 quần, 1 áo, 2 găng tay). Công ty có hai xí nghiệp
I, II với năng suất  trung bình của mỗi xí nghiệp khi sản xuất quần, áo, găng tay
được cho trong bảng sau (áo/ngày, quần/ngày, găng tay/ngày)

             S.Phaåm
X.Nghieäp

Quần
1

Áo
1

Găng tay
2

XN I: 1 480 420 1500

XN II: 1 720 680 1800

a) Hỏi phải phân công thời gian sản xuất của các xí nghiệp như thế nào để trong
một ngày tạo ra được nhiều bộ đồ bảo hộ lao động nhất? Ước tính thời gian
trung bình để hoàn thành hợp đồng.

b) Hỏi phải phân công trình tự sản xuất quần, áo, găng tay cho các xí nghiệp
như thế nào để hoàn thành hợp đồng sớm nhất?

Bài 4.7 Một công ty đồ gỗ  ký hợp đồng giao cho một trường học 720 bộ bàn ghế
(mỗi bộ gồm 1 bàn, 3 ghế). Công ty có hai xí nghiệp I và II với năng suất  trung
bình của mỗi xí nghiệp khi sản xuất bàn, ghế  được cho trong bảng sau ( bàn/ngày,
gheá/ngaøy)

             S.Phaåm
X.Nghieäp

bàn
1

ghế
3

XN I: 1 36 60
XN II: 1 24 42

a) Hỏi phải phân công thời gian sản xuất của các xí nghiệp như thế nào để trong
một ngày tạo ra được nhiều bộ bàn ghế  nhất ? Ước tính thời gian trung bình
để công ty sản xuất đủ số bàn  ghế  hoàn thành hợp đồng.

b) Trong thực tế của dây chuyền sản xuất, để thuận tiện cho việc cung cấp
nguyên vật liệu và tổ chức sản xuất, mỗi xí nghiệp không thể vừa sản xuất
bàn ghế trong tất cả các ngày làm việc, mà phải sản xuất bàn (hoặc ghế)
xong   rồi mới chuyển sang sản xuất ghế (hoặc bàn). Hỏi phải phân công trình
tự sản xuất bàn ghế  cho các xí nghiệp như thế nào để thuận tiện cho việc tổ
chức sản xuất và hoàn thành hợp đồng sớm nhất?

Bài 4.8 Một công ty đồ gỗ  ký hợp đồng giao cho một hệ thống khách sạn 480 bộ
bàn ghế tủ  (mỗi bộ gồm 1 bàn, 4 ghế, 1 tủ). Công ty có hai xí nghiệp I và II với năng
suất  trung bình của mỗi xí nghiệp khi sản xuất bàn, ghế, tủ được cho trong bảng
sau ( bàn/ngày, ghế/ngày, tủ/ ngày)
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             S.Phaåm
X.Nghieäp

bàn
1

ghế
4

Tủ
1

XN I: 1 36 72 24
XN II: 1 24 64 16

a) Hỏi phải phân công thời gian sản xuất của các xí nghiệp như thế nào để trong một
ngày tạo ra được nhiều bộ bàn ghế tủ  nhất ? Ước tính thời gian trung bình để công
ty sản xuất đủ số bàn  ghế  tủ hoàn thành hợp đồng.

b) Trong thực tế của dây chuyền sản xuất, để thuận tiện cho việc cung cấp nguyên vật
liệu và tổ chức sản xuất, mỗi xí nghiệp không thể vừa sản xuất bàn ghế trong tất cả
các ngày làm việc, mà phải sản xuất bàn (hoặc ghế, hoặc tủ)  xong   rồi mới
chuyển sang sản xuất ghế (hoặc bàn, hoặc tủ). Hỏi phải phân công trình tự sản xuất
bàn ghế tủ cho các xí nghiệp như thế nào để thuận tiện cho việc tổ chức sản xuất
và hoàn thành hợp đồng sớm nhất?

Bài 4.9 Một công ty đồ gỗ ký hợp đồng giao cho một hệ thống khách sạn 350 bộ
bàn ghế giường (mỗi bộ gồm 1 bàn, 3 ghế, 2 giường). Công ty có hai xí nghiệp I và
II với năng suất  trung bình của mỗi xí nghiệp khi sản xuất bàn, ghế, giường được
cho trong bảng sau ( bàn/ngày, ghế/ngày, giường/ ngày)

             S.Phaåm
X.Nghieäp

Bàn
1

Ghế
3

Giường
2

XN I: 1 40 90 32

XN II: 1 34 81 28

a) Hỏi phải phân công thời gian sản xuất của các xí nghiệp như thế nào để trong
một ngày tạo ra được nhiều bộ bàn ghế giường  nhất? Ước tính thời gian trung
bình để công ty sản xuất đủ số bàn  ghế giường hoàn thành hợp đồng.

b) Trong thực tế của dây chuyền sản xuất, để thuận tiện cho việc cung cấp
nguyên vật liệu và tổ chức sản xuất, mỗi xí nghiệp không thể vừa sản xuất
bàn ghế  giường trong tất cả các ngày làm việc, mà phải sản xuất bàn (hoặc
ghế, hoặc giường)  xong  rồi mới chuyển sang sản xuất ghế (hoặc bàn, hoặc
giường). Hỏi phải phân công trình tự sản xuất bàn ghế giường cho các xí
nghiệp như thế nào để thuận tiện cho việc tổ chức sản xuất và hoàn thành hợp
đồng sớm nhất?

Bài 4.10  Khẳng định nào sau đây sai?
A) Bài toán SXĐB luôn có PATƯ.
B) Bài toán đối ngẫu của bài toán SXĐB luôn có PATƯ.
C) Hàm mục tiêu của bài toán SXĐB luôn bị chặn.
D)  Phương án tối ưu của bài toán SXĐB  luôn duy nhất.
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Chương 5

PHƯƠNG PHÁP SƠ ĐỒ MẠNG PERT-CPM
( Phương pháp hoạch định, lập tiến độ và điều hành dự án )

Để thực hiện một dự  án hay công trình hay qui trình sản xuất, người ta cần tiến
hành các hoạt động (công việc) có liên quan chặt chẽ với nhau và phải thực hiện
theo một trình tự nhất định, trong một khoảng thời gian nhất định cho đến khi hoàn
thành toàn bộ dự án. Mọi công việc đều cần có thời gian và tiêu tốn một lượng tài
nguyên (vốn, nguyên liệu, nhân lực, thiết bị máy móc...) để hoàn thành. Nhằm tối ưu
hóa việc sử dụng thời gian và tài nguyên, người ta áp dụng một phương pháp gọi là
phương pháp PERT-CPM gồm 3 bước như sau: Lập kế hoạch, điều hành, kiểm tra và
hiệu chỉnh (nếu cần).

Bước 1 Lập kế hoạch.

Trong bước này, người ta xác định mục tiêu dự án rồi dựa vào đó tách dư án ra
thành từng công việc cụ thể, xác định thời gian hoàn thành và thứ tự thực hiện các
công việc, lượng tài nguyên cần sử dụng cho mỗi công việc. Tiếp theo, người ta lập
ra một sơ đồ mạng lưới để biểu thị các công việc và mối quan hệ giữa chúng. Xác
định đường găng và các công việc găng. Tối ưu hóa trên sơ đồ PERT để đáp ứng các
chỉ tiêu về thời gian hoàn thành và giảm chi phí cho dự án (nếu cần).

Bước 2 Điều hành dự án.

Ở bước này, người ta lập bảng chỉ tiêu thời gian cho các công việc. Phải xác định rõ
nhân lực, phương tiện nguyên vật liệu, tài chính,.. cho tất cả các công việc; chỉ rõ
thời điểm bắt đầu, thời điểm kết thúc, thời gian dự  trữ  của các công việc và    mối
quan hệ giữa chúng. Các công việc găng cần tính toán chính xác và chú ý   đặc biệt
khi thực hiện để toàn bộ dự án được hoàn thành đúng hạn. Vẽ biểu đồ thời gian-công
việc (biểu đồ GANTL) để tiện cho việc theo dõi điều hành. Bên cạnh biểu đồ thời
gian-công việc theo kế hoạch, khi điều hành người ta còn vẽ biểu đồ thời gian-công
việc thực tế đã diễn ra để dễ dàng theo dõi tiến độ thực hiện các công việc và điều
chỉnh (nếu cần).

Bước 3 Kiểm tra và điều chỉnh (nếu cần).

Sử dụng sơ đồ mạng lưới, bảng chỉ tiêu thời gian công việc, biểu đồ thời gian- công
việc để theo dõi và báo cáo định kỳ tiến triển của dự án. Nếu cần thì phân tích, đánh
giá lại ảnh hưởng của những biến động thị trường và môi trường đối với dự án và
trên cơ sở đó xác định lại sơ đồ mới cho phần dự án còn lại sao cho tối ưu.

 PERT: Project Evaluation and Review Technique hay Program Evaluation and Review
Technique.

 PERT-CPM : Project Evaluation and Review Technique – Critical path method
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§ 1. DỰ ÁN CÓ THỜI GIAN TẤT ĐỊNH
Có hai cách trình bày sơ đồ mạng là sơ đồ dạng AON (Activity On Node) hoặc sơ đồ
dạng AOA (Activity On  Arrow). Trong sơ đồ dạng AON, công việc biểu diễn bằng
đỉnh (nút vòng tròn), sự kiện biểu diễn bằng mũi tên. Trong sơ đồ dạng AOA, công
việc biểu diễn bằng mũi tên, sự kiện biểu diễn bằng đỉnh(nút vòng tròn). Vì sơ đồ
dạng AOA phù hợp hơn(về tâm lý cảm nhận thời gian và sự kiện) đối với hầu hết mọi
người nên trong tài liệu này chúng tôi chọn cách trình bày sơ đồ dạng AOA.

1.1. Ví dụ mở đầu
Xét một dự án ( công trình ) xây dựng gồm một số công việc với các yêu cầu đặt
ra cho trong bảng sau:

Công việc Thời gian cần
(tháng)

Thứ tự tiến hành

y1

y2

y3

y4

y5

y6

y7

y8

y9

y10

y11

3
4
3
7
6
8
4
2
5
4
7

Bắt đầu ngay
Bắt đầu ngay
Bắt đầu ngay
Sau y1 hoàn thành
Sau y2, y3, y4 hoàn thành
Sau y1 hoàn thành
Sau y2, y3, y4 hoàn thành
Sau y3 hoàn thành
Sau y3 hoàn thành
Sau y5, y6, y7, y8 hoàn thành
Sau y5, y6 hoàn thành

Để theo dõi và điều hành công việc, trước tiên người ta lập ra một sơ đồ mạng
lưới PERT như sau.
                                                              y6

2                 8 5
                               y1                   y4    y5             y11

                                  3              7                     6              0         7
                                          y2 4          y7 y10

1                    4        4 6          4 7
                                    y3                   0          y8

                                   3                                   2        y9

                                                   5
3

Hình 5.1



Sơ đồ PERT-CPM 165

1.2. Các khái niệm trong sơ đồ mạng
 Công việc – cạnh: Công việc là hoạt động sử dụng thời gian, nhân lực, vật lực

trong quá trình sản xuất, thi công,.... Mỗi công việc được biểu thị bằng một
mũi tên thẳng, cong, gẫy khúc tùy ý gọi là một cạnh của sơ đồ. Trên cạnh này
ta ghi tên công việc yi , còn bên dưới ta ghi thời gian cần thiết để hoàn thành
công việc này.

 Sự kiện- Đỉnh: Mỗi khi hoàn thành một hay một số công việc và khởi công
một hay một số  công việc khác gọi là một sự kiện. Mỗi sự kiện được biểu thị
bằng một đỉnh của sơ đồ. Các đỉnh được đánh số theo thứ tự  1, 2,...., n và mỗi
đỉnh được đặt trong một vòng tròn nhỏ. Sự kiện khởi công dự án, công trình
hay qui trình sản xuất gọi là sự kiện khởi đầu và được đánh số là 1. Sự kiện
hoàn thành toàn bộ dự án, công trình hay qui trình sản xuất gọi là sự kiện kết
thúc hay sự kiện cuối và được đánh số là n.

yi
                                      i                j
                                                           ti

Hình 5.2

Công việc yi  này còn gọi là công việc (i,j). Đỉnh i gọi là gốc và đỉnh j gọi là
ngọn của cạnh (i,j). Cạnh (i,j) gọi là hướng ra đỉnh i và hướng vào đỉnh j.

 Công việc giả (ảo): Là công việc chỉ mối liên hệ về mặt logic kỹ thuật giữa hai
hoặc nhiều công việc. Nó cho biết  sự khởi công của công việc này phụ thuộc
vào sự kết thúc của công việc khác ( chẳng hạn việc may quần áo được thực
hiện khi việc cắt vải hoàn thành, việc kiểm tra chất lượng thành phẩm chỉ được
thực hiện sau khi sản phẩm hoàn thành,...). Công việc giả không cần cả thời gian
lẫn nhân lực-vật lực, được biểu diễn bằng một mũi tên không liền nét trên đó ghi
thời gian hoàn thành công việc là 0. Trong hình 5.1 các công việc (3,4) và (5,6)
là các công việc ảo. Ngoài công việc giả còn có công việc chờ, là công việc cần
thời gian nhưng không cần nhân lực-vật lực.

1.3. Cách đánh số các đỉnh trong sơ đồ mạng

   Các đỉnh trong sơ đồ mạng phải đánh số sao cho thỏa điều kiện là cạnh luôn
hướng từ đỉnh có số nhỏ đến đỉnh có số lớn.

 Sự kiện khởi đầu (khởi công dự án, công trình) đánh số 1. Đỉnh này không có cạnh
nào hướng tới nó.

 Sau khi một đỉnh đã được đánh số là i, ta xóa tất cả các cạnh có gốc là i. Trong
các đỉnh chưa đánh số, đỉnh nào chỉ toàn cạnh hướng ra thì đánh số là i+1. Nếu



Sơ đồ PERT-CPM 166

có nhiều đỉnh chỉ toàn cạnh hướng ra thì đánh số i+1, i+2,...tùy ý cho các đỉnh ấy
( do đó , với cùng một dơ đồ mạng, việc đánh số các đỉnh  có thể không duy nhất). Cứ tiếp
tục như thế cho đến khi tất cả các đỉnh được đánh số.

1.4. Một số lưu ý khi lập sơ đồ mạng.
 Giữa hai đỉnh bất kỳ có nhiều nhất 1 cạnh.
 Nếu có nhiều công việc có tính chất giống nhau nối giữa hai sự kiện thì chỉ lấy

một công việc có thời gian dài nhất đại diện. Nhưng khi điều hành cần chú ý
việc thay thế này.

 Nếu  có nhiều công việc có tính chất khác nhau nối giữa hai sư kiện thì ta đưa
vào sự kiện giả và công việc giả.

   y1                                                                  y1

    Sơ đồ                y2                       được thay bởi                    y2

y3    y3

Hình 5.3
 Trường hợp y4 tiến hành sau khi y1, y2 hoàn thành; y5 tiến hành sau khi y1, y2, y3

thì có thể biểu diễn như sau:
                                     y1 y4

                                      y2   0

                                      y3                                    y5

Hình 5.4
 Trường hợp y4 tiến hành sau khi y1, y2 hoàn thành; y5 tiến hành sau khi  y2, y3 thì

có thể biểu diễn như sau:
                                            y1                     y4

                                                    0
                                       y2

            0
                                              y3 y5

Hình 5.5
1.5. Các chỉ tiêu thời gian trên sơ đồ mạng
Gọi 

iU  là tập các cạnh xuất phát từ đỉnh i; 
iU  là tập các cạnh hướng vào đỉnh i.

1.5.1. Các chỉ tiêu thơiø gian đối với các sự kiện.
 Thời điểm sớm nhất xuất hiện sự kiện j   : ( ký hiệu s

jt )
  Sự kiện khởi đầu ( ứng với đỉnh 1), là sự kiện bắt đầu dự án nên s

1t = 0.
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 Với j > 1 thì sự kiện j chỉ xuất hiện khi mọi công việc dẫn đến sự kiện j đều
được hoàn thành. Do đó s

jt  bằng độ dài đường đi dài nhất từ đỉnh 1 đến đỉnh j.
Công thức tính s

jt  như sau:

 Thời điểm muộn nhất xuất hiện sự kiện j   : ( ký hiệu m
jt )

 Sự kiện kết thúc (ứng với đỉnh n) là sự kiện hoàn thành toàn bộ dự án. Vì dự án
phải hoàn thành đúng thời hạn nên m

nt = s
nt .

 Với j <  n thì m
jt  là thời điểm  muộn nhất mà tất cả các công việc dẫn đến sự

kiện j đều phải hoàn thành. Nói cách khác, m
jt  phải bảo đảm  mọi công việc sau

dự kiện j không ảnh hưởng đến thời gian hoàn thành toàn bộ dự án. Rõ ràng là
đường đi dài nhất từ j đến n là thời gian cần thiết để hoàn thành tất cả các công
việc sau sự kiện j. Do đó ta có công thức tính m

it  như sau:

 Thời lượng dự trữ của sự kiện j: ( ký hiệu jd )
Tức là thời lượng mà sự kiện i có thể xê dịch mà không ảnh hưởng đến thời gian
hoàn thành dự án.

 Ghi các chỉ tiêu lên đỉnh:  Sau khi đã tính s
jt , m

jt , dj ta ghi các số  này lên đỉnh
như sau:

 Đường găng: Đường dài nhất từ đỉnh 1 đến đỉnh cuối (đỉnh n) gọi là đường găng.
Các công việc và sự kiện nằm trên đường găng gọi là công việc găng và sự kiện
găng.

Chú ý   Vì s
i

m
i tt   với i là sự kiện găng nên đường găng đi qua các sự kiện có thời

gian dự trữ bằng 0.

Ví dụ 2  Tính thời điểm sớm nhất, thời điểm muộn nhất xuất hiện các sự kiện trong
sơ đồ hình 5.1. Tính thời lượng dự trữ của các sự kiện .
 Thời điểm sớm nhất xuất hiện các sự kiện .

0t s
1  , maxt s

2   12
s
1 tt   = max 0+3= 3

s
3t  = max 13

s
1 tt   = max0+3=  3

s
4t  = max 34

s
314

s
124

s
2 tt,tt,tt   = max 03,40,73   = 10

s
1t = 0
s
jt = max  s

it +tij / (i,j)  
jU , j >1

m
nt = s

nt
m
it = min  m

jt -tij / (i,j)  
iU , i < n

dj = m
jt - s

jt

j
s
jt m

jt

jd



Sơ đồ PERT-CPM 168

s
5t   = max  45

s
425

s
2 tt,tt   = max 610,83   = 16

s
6t  = max 56

s
546

s
436

s
3 tt,tt,tt   = max 016,410,23   = 16

s
7t  = max 76

s
657

s
537

s
3 tt,tt,tt   = max 416,716,53   = 23

 Thời điểm muộn nhất xuất hiện các sự kiện .
m
7t  = s

7t  = 23
m
6t  = min 67

m
7 tt   = min 423  = 19

m
5t  = min 56

m
657

m
7 tt,tt   = min 016,723   = 16

m
4t  = min 46

m
645

m
5 tt,tt   = min 419,616   = 10

m
3t  = min 34

m
436

m
637

m
7 tt,tt,tt   = min 010,219,523   = 10

m
2t  = min 25

m
524

m
4 tt,tt   = min 816,710   = 3

m
1t  = min 14

m
413

m
312

m
2 tt,tt,tt   = min 410,310,33   = 0.

 Thời lượng dự trữ của các sự kiện.
d1 = m

1t - s
1t  = 0 – 0 = 0

       d2 = m
2t - s

2t  = 3 – 3 = 0
       d3  = m

3t - s
3t  = 10 – 3 = 7

       d4 = m
4t - s

4t  = 10 –10 = 0

       d5 = m
5t - s

5t  = 16 –16 = 0
       d6 = m

6t - s
6t  = 19 – 16 = 3

       d7 = m
7t - s

7t  = 23 – 23 = 0

Dựng lại sơ đồ mạng với đầy đủ các chỉ tiêu trên các đỉnh.

y6

                                                     8
        y5                                y11

              y1                 7    y4                 6               0            7
                      3
                         y2                                       y7                                   y10

                            4                                       4                                     4
                      y3                                     y8

3              0                 2           y9

                                                                           5

Hình 5.6
 Đường găng đi qua các đỉnh 1, 2, 4, 5, 7 và được biểu diễn bằng những mũi tên

đậm như hình vẽ.

1.5.2. Các chỉ tiêu thời gian đối với công việc
 Thời điểm khởi công sớm công việc (i, j) : s

i
ks
ij tt 

 Thời điểm hoàn thành sớm công việc (i, j) : ij
ks
ij

hs
ij ttt  .

 Thời điểm hoàn thành muộn công việc (i, j) : m
j

hm
ij tt 

1
0         0
      0

      4
10       10
      0

      5
16       16
       0

6
16       19
      3

      7
23       23
      0

2
3        3
      0

      3
3      10
      7
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 Thời điểm khởi công muộn công việc  (i, j) : ij
hm
ij

km
ij ttt 

 Thời gian dự trữ chung của công việc (i, j) ký hiệu c
ijd  là thời gian tối đa mà

công việc (i, j) có thể kéo dài việc thực hiện nhưng không ảnh hưởng đến thời
gian hoàn thành toàn bộ dự án: c

ijd  = ij
s
i

m
j ttt 

 Thời gian dự trữ  độc lập công việc (i, j), ký hiệu đl
ijd , là khoảng thời gian tối đa

mà công việc (i, j) có thể kéo dài việc thực hiện nhưng không ảnh hưởng đến
thời điểm hoàn thành muộn nhất của  các côngviệc diễn ra trước đó ( trước sự
kiện i) và cũng không ảnh hưởng đến thời điểm khởi công sớm nhất của các
công việc diễn ra sau đó ( sau sự kiện j ): đl

ijd  = max ij
m
i

s
j ttt ,0

Lưu ý : đl
ijd  = 0  với (i, j) là cộng việc găng
ñl
ijd   = c

ijd  với (i, j) là công việc nằm giữa hai sự kiện găng.
Ví dụ 3   Bảng chỉ tiêu  thời gian - công việc của sơ đồ mạng hình 5.6.

 Công việc ks
ijt hs

ijt hm
ijt km

ijt c
ijd ñl

ijd Nhân lực …

y1 (1, 2) 0 3 3 0 0 0
y2 (1, 4) 0 4 10 6 6 6
y3 (1, 3) 0 3 10 7 7 0
y4 (2, 4) 3 10 10 3 0 0
y5 (4, 5) 10 16 16 10 0 0
y6 (2, 5) 3 11 16 8 5 5
y7 (4, 6) 10 14 19 15 5 2
y8 (3, 6) 3 5 19 17 14 4
y9 (3, 7) 3 8 23 18 15 7
y10 (6, 7) 16 20 23 19 3 0
y11 (5, 7) 16 23 23 16 0 0

5.3. Biểu đồ thời gian-  công việc ( sơ đồ PERT ngang, sơ đồ Gantt)

Để bổ sung cho sơ đồ mạng , người ta thành lập biểu đồ thời gian - công việc   hay
còn gọi là sơ đồ PERT ngang để giúp cho việc điều hành dự án dễ dàng hơn. Sơ đồ
PERT ngang có thể trình bày bởi một trong hai cách sau: cách 1 từ góc trên bên trái
xuống hoặc cách 2 từ góc dưới bên trái lên (từ gốc tọa độ ra). Cách 1 phù hợp với
tâm lý thị giác của hầu hết mọi người-khi nhìn vào một tờ giấy mắt chúng ta quen
nhìn từ góc trên bên trái xuống; cách 2 phù hợp với tâm lý thị giác của người có học
toán mà đặc biệt là môn hình học giải tích. Trong tài liệu này chúng tôi trình bày
theo cách 2.
Qui tắc thành lập biểu đồ thời gian - công việc theo cách 2 như sau:
 Vẽ góc phần tư thứ nhất của hệ trục tọa độ. Trục hoành biểu thị thời gian thực

hiện công việc, trục tung biểu diễn công việc .
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 Mỗi công việc thực hiện được biểu diễn bởi một đoạn thẳng song song với trục
hoành . Độ dài của đoạn thẳng biểu diễn thời gian hoàn thành công việc.  Công
việc giả không cần biểu diễn hoặc biểu diễn bởi một điểm.

 Các công việc (i,j) được sắp xếp từ dưới lên trên theo thứ tự tăng dần của chỉ số
j.  Nếu các công việc có cùng chỉ số j thì xếp theo thứ tự tăng dần chỉ số i.

 Khi lập sơ đồ PERT ngang, dựa vào cột thời gian dự trữ độc lập và cột thời gian
dự trữ chung trong bảng chỉ tiêu thời gian-công việc, có thể điều chỉnh thời
gian thực hiện các công việc không găng sao cho thuận tiện việc quản lý, điều
tiết tối ưu các nguồn lực cho dự án và nhờ đó giảm chi phí của dự án.

 Ưu điểm sơ đồ PERT ngang là :
 Giúp người  điều hành sắp xếp, điều chỉnh các công việc không găng sao cho

giảm bớt áp lực về nguồn tài nguyên ( nhân lực, nguyên vật liệu, phương tiện
kỹ thuật, ...) cung cấp cho dự án và nhờ đó có thể giảm bớt chi phí cho dự án.

 Tại một thời điểm bất kỳ trong thời gian thực hiện dự án, người điều hành có
thể biết rõ những công việc nào đã thực hiện xong, công việc nào đang được
thực hiện và mức độ tiến triển của mỗi công việc,… để kịp thời có những điều
chỉnh hợp lý (nếu cần).

Ví dụ 4 Sơ đồ PERT ngang ứng với sơ đồ PERT  hình 5.6  được trình bày trong hình
5.7. dưới đây.
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Giả sử công việc y2 cần sử dụng chiếc máy M, công việc y6 cũng cần sử dụng chiếc máy M,

mà công ty chỉ có 1 chiếc. Khi đó sơ đồ PERT ngang hình 5.8 không thỏa mãn điều kiện thi

công, và nếu thuê hoặc mua thêm một chiếc nữa thì tốn thêm nhiều chi phí làm cho giá

thành công trình tăng lên. Để giải quyết vấn đề này, chúng ta điều chỉnh sơ đồ PERT ngang

bằng cách dựa vào bảng chỉ tiêu thời gian-công việc. Trên bảng chỉ tiêu thời gian-công

việc, chúng ta thấy công việc y6 có 5 tháng dự trữ độc lập, nên có thể dời công việc y6 khỡi

công trễ hơn 2 tháng mà không ảnh hưởng đến các công việc khác và thời gian hoàn thành

toàn bộ dự án đồng thời giá thành dự án vẫn giữ nguyên. Chúng ta có sơ đồ PERT ngang

mới như sau.

 Chú y ù  Có thể vẽ sơ đồ PERT ngang theo chiều từ trái sang phải và từ trên xuống

cho phù hợp với tâm lý thị giác của những người không hoặc ít làm toán cũng có thể

xem sơ đồ dễ dàng hơn.
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§2. DỰ ÁN CÓ TÍNH NGẪU NHIÊN

Trong các mục §1, ta xem thời gian thực hiện các công việc tij là hoàn toàn tất định

khi lập sơ đồ mạng để điều hành dự án. Do đó mô hình có được là mô hình tất định.

Trong thực tế, do các yếu tố khách quan (biến động về nguyên vật liệu, nguồn nhân

lực,...), nên thời gian hoàn thành các công việc là đại lượng ngẫu nhiên mà ta chỉ có

thể biết được phân phối xác suất thông qua kinh nghiệm và số liệu thống kê. Do đó

mô hình thực tế là mô hình ngẫu nhiên hay mô hình xác suất. Khi đó việc tính toán

các chỉ tiêu để điều hành dự án bao gồm: Tính kỳ vọng và phương sai các đại lượng

ngẫu nhiên; tính xác suất để dự án hoàn thành đúng thời hạn qui định Tqđ  cho

trước. Việc lập và điều hành dự án có tính ngẫu nhiên được thực hiện như sau.

Trước tiên, người ta lập bảng chi tiết các công việc cần thực hiện và trình tự thực

hiện. Xác định thời gian hoàn thành từng công việc  được dựa vào 3 loại:

 Thời gian lạc quan , ký hiệu a, là thời gian ước tính hoàn thành công việc khi

mọi việc diễn ra thuận lợi.

 Thời gian bi quan, ký hiệu là b, là thời gian ước tính hoàn thành công việc khi

gặp nhiều bất lợi.

 Thời gian hợp lý nhất, ký hiệu m, là thời gian hiện thực nhất. Nói cách khác, đó

là thời gian có xác suất lớn nhất, đỉnh cao của hàm mật độ.

Trong thực tế, để xác định  các ước lượng a, b, m này người ta làm như sau :

 Dựa vào kinh nghiệm của những người thực hiện dự án.

 Dựa vào các số liệu thống kê.

 Hỏi ý kiến các chuyên gia trong lĩnh vực liên quan đến dự án cần thực
hiện. Đối với các dự án mà bản thân người thực hiện ít kinh nghiệm và
số liệu thống kê cũng nghèo nàn thì hỏi ý kiến các chuyên gia là phù
hợp nhất.

Sau khi đã có a, b, m thì thời gian trung bình để hoàn thành các công việc được tính
theo công thức (giả thiết

2
ba   chiếm tỷ trọng bằng nửa thời gian hợp lý nhất m)
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Nếu giả thiết thời gian hoàn thành mỗi công việc  là đại lượng ngẫu nhiên T có phân
phối Bêta () thì kỳ vọng E(T) và phương sai Var(T) tính theo công thức

Tiếp theo, ta lập bảng chi tiết các công việc cần thực hiện, trình tự  thực hiện và các
yêu cầu về mặt thời gian.

Tên công
việc

Thứ tự
thực hiện

Thời gian
lạc quan

a

Thời gian
hợp lý  m

Thời gian
bi quan  b

E(T)  = t Var(T)

Y1





Yn

     

Dựa vào bảng này và xem thời gian hoàn thành mỗi công việc là t  ta lập sơ đồ
PERT, xác định đường găng và công việc găng, tính chỉ tiêu thời gian cho các công
việc.

Giả sử thời gian hoàn thành toàn bộ dự án là đại lượng ngẫu nhiên  có
phân phối chuẩn. Khi đó :

 Thời gian trung bình hoàn thành dự án là kỳ vọng  E()  và bằng với độ dài
đường   găng :

 Phương sai : Var() = 
G)j,i(

ij )T(Var , với G là tập các công việc trên đường găng.

 Độ lệch chuẩn: () = )Var(

 m4ba
6
1m2

2
ba

3
1t 






 




E(T)  = )bm4a(
6
1t 

Var(T)  =
2

6
ab






   = 2σ

E() = độ dài đường găng
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 Xác suất để hoàn thành toàn bộ dự án trong khoảng thời gian từ T1 đến T2 cho
trước là:

 Xác suất để hoàn thành toàn bộ dự án đúng thời gian hạn qui địnhø Tqđ cho trước
là:

Ví dụ 5   Bảng sau đây cho biết các công việc phải làm khi lắp đặt hệ thống
nhà xưởng mới cho sản xuất. Trong đó :

a- là thời gian ước tính hoàn thành công việc một cách lạc quan.

m- là thời gian ước tính hoàn thành công việc trong điều kiện bình thường

b- Thời gian ước tính hoàn thành công việc một cách bi quan nhất.

Công
việc

a

(ngày)

m

(ngày)

b

(ngày)

Trình tự

tiến hành

Y1 4 5,5 10 Bắt đầu ngay

Y2 2 4 6 Bắt đầu ngay

Y3 1 2 3 Bắt đầu ngay

Y4 6 7 8 Sau Y3

Y5 2 4 6 Sau Y2 và Y4

Y6 6 10 14 Sau Y1 và  Y5

Y7 2 2,5 6 Sau Y1 và  Y5

Y8 3 6 9 Sau Y6

Y9 10 11 12 Sau Y7

Y10 14 15,5 20 Sau Y3

Y11 2 7,5 10 Sau Y8vaø Y9

P(T1 T  T2) =  










)(
)(ET2

σ
- 











)(
)(ET1

σ

P(T  Tqñ) =  











)(
)(ETqñ

σ
 + 











)(
)(E

σ
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a) Hãy tính kỳ vọng và phương sai cho các đại lượng ngẫu nhiên biểu thị thời
gian hoàn thành công việc.

b) Lập sơ đồ PERT và xác định đường găng .

c) Tính xác suất để toàn bộ dự án được hoàn thành với thời gian không quá 40
ngày.

Giải

a) Kỳ vọng và phương sai cho các đại lượng ngẫu nhiên biểu thị thời gian hoàn

thành công việc: E(T)=
6

bm4a   , Var(T)  =
2

6
ab






   = 2σ

Coâng
việc

a

(ngày)

m

(ngày)

b

(ngày)

E(T) Var(T) Trình tự

tiến hành

Y1 4 5,5 10 6 1 Bắt đầu ngay

Y2 2 4 6 4 16/36 Bắt đầu ngay

Y3 1 2 3 2 4/36 Bắt đầu ngay

Y4 6 7 8 7 4/36 Sau Y3

Y5 2 4 6 4 16/36 Sau Y2 và Y4

Y6 6 10 14 10 64/36 Sau Y1 và  Y5

Y7 2 2,5 6 3 16/36 Sau Y1 và  Y5

Y8 3 6 9 6 1 Sau Y6

Y9 10 11 12 11 4/36 Sau Y7

Y10 14 15,5 20 16 1 Sau Y3

Y11 2 7,5 10 7 64/36 Sau Y8vaø Y9

b)  Lập sơ đồ PERT và xác định đường găng.
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 Đường găng đi qua các đỉnh 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 và có chiều dài là 36.

c)  Tính xác suất để toàn bộ dự án được hoàn thành với thời gian không quá 40 ngày.
 Thời gian trung bình hoàn thành dự án : E(T) = 36

 Phương sai: Var(T) =
36
4 +

36
4 +

36
16 +

36
64 +

36
36 +

36
64 =

3
17

 Độ lêch chuẩn : () = )Var( =
3

17  2,38

 Xác suất để toàn bộ dự án được hoàn thành với thời gian không quá 40 ngày là

P(T 40) =  





 

38,2
3640 + 








38,2
36 = 0,4535 + 0,5 = 0,9535 %35,95
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§3. ĐIỀU CHỈNH VÀ TỐI ƯU HÓA TRÊN SƠ ĐỒ MẠNG
Khi đã tính toán xong các thông số cho sơ đồ mạng ta được một mạng phục vụ cho
kế hoạch thi công ban đầu. Tiếp theo, ta phải xem mạng đó có phù hợp với thời gian
đã qui định hay không. Nếu không phù hợp với thời gian quy định trước thì phải tiến
hành điều chỉnh cho phù hợp về mặt thời gian rồi tiến hành tính toán lại các nguồn
lực cung cấp cho việc thực hiện dự án .

Vấn đề đặt ra là cần điều chỉnh mạng như thế nào để đáp ứng được nhu cầu về mặt
thời gian với chi phí thấp nhất. Để đạt được mục đích này ta  sử dụng đường găng và
thực hiện theo 4 bước sau :
Bước 1  Lập sơ đồ PERT, tìm đường găng và các công việc nằm trên đường găng.
Bước 2 Tính chí phí cho việc rút ngắn thời gian của từng công việc theo từng đơn vị
thời gian  ( giờ, ngày, tuần, tháng, ....- chỉ cần tính cho công việc găng)
Bước 3 Chọn công việc trên đường găng có chi phí nhỏ nhất theo từng đơn vị thời
gian và rút ngắn 1 đđơn vị. Kiểm tra và tính toán để xác định lại đường găng rồi quay
về bước 2. Chúng ta cứ làm như vậy cho đến khi đạt mục tiêu.
Ví dụ 6  Cần rút ngắn thời gian trung bình hoàn thành dự án trong ví dụ 5 không quá
34 ngày. Giả sử  chi phí cho việc rút ngắn thời gian hoàn thành từng công việc găng
được cho trong bảng sau (triệu đồng/ngày).

Công
việc

Chi phí ngày thứ nhất
(triệu đồng/ngày)

Chi phí ngày thứ hai
(triệu đồng/ngày)

Y3 6 7
Y4 3 4
Y5 4 5
Y6 6 8
Y8 4 5
Y11 5 7

Công việc trêng đường găng có chi phí nhỏ nhất là Y4 ( 3 triệu đồng/ ngày). Ta rút
ngắn Y4 xuống còn 7 ngày (rút 1 ngày). Tính lại tất cả các chỉ tiêu trên đỉnh ta được
sơ đồ PERT sau đây.
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Tiếp theo, công việc trên đường găng có chi phí nhỏ nhất là Y4, Y5, Y8 (4 triệu đồng/
ngày). Ta chọn Y8 để rút ngắn 1 ngày xuống còn 5 ngày( có thể rút ngày thứ nhất
của Y5 hoặc ngày thứ hai của Y4). Tính lại tất cả các chỉ tiêu trên đỉnh ta được sơ đồ
PERT sau đây.

 Ngoài phương pháp này còn có phương pháp sử dụng sử dụng qui họach tuyến
tính.

Bài tập

Bài 5. 1 Một công trình xây dựng bao gồm các công việc sau đây.  Yêu  cầu xây
dựng sơ đồ mạng , tìm các công việc găng và thời gian dự trữ các lọai của công việc.

Công việc Thời gian để hòan thành (tháng) Trình tự tiến hành

A 3 Bắt đầu ngay

B 4 Bắt đầu ngay

C 3 Bắt đầu ngay

D 4 Sau A

E 2 Sau A

F 1 Sau A

G 4 Sau B và D

H 2 Sau C và E

I 4 Sau B, C , D ,E ,F
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Bài 5. 2  Qui trình sản xuất một lọai sản phẩm A bao gồm các công việc sau đây .
Yêu cầu xây dựng sơ đồ mạng , tìm các công việc găng và thời gian dự trữ các lọai
của công việc.

Công việc Thời gian để hòan thành
(giờ)

Trình tự tiến hành

Y1 3 Bắt đầu ngay
Y2 5 Bắt đầu ngay
Y3 7 Bắt đầu ngay
Y4 9 Sau Y1

Y5 6 Sau Y1

Y6 12 Sau Y3

Y7 11 Sau Y3

Y8 8 Sau Y2, Y4, Y5, Y6

Y9 4 Sau Y2, Y5, Y6

Y10 5 Sau Y7

Bài 5. 3  Qui trình công nghệ  sản xuất một lọai sản phẩm  gồm các công việc sau

đây . Yêu cầu xây dựng sơ đồ mạng , tìm các công việc găng và thời gian dự trữ các

lọai của công việc .

Công việc Thời gian để hòan thành

(giờ)

Trình tự tiến hành

Y1 2 Bắt đầu ngay

Y2 3 Bắt đầu ngay

Y3 4 Bắt đầu ngay

Y4 3 Sau Y1

Y5 4 Sau Y1

Y6 4 Sau Y2, Y5

Y7 3 Sau Y2, Y3, Y5

Y8 4 Sau Y2, Y4, Y5

Y9 6 Sau Y2, Y4, Y5

Y10 5 Sau Y6, Y7, Y8

Y11 7 Sau Y2, Y3, Y5

Bài 5.4 Dựng sơ đồ mạng. Tìm đuờng găng của quy trình công nghệ
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Công việc Thời gian để hoàn thành

(tuần)

Trình tự tiến hành

Y1 3 Bắt đầu ngay

Y2 4 Bắt đầu ngay

Y3 3 Bắt đầu ngay

Y4 5 Sau Y1

Y5 4 Sau Y1

Y6 5 Sau  Y3

Y7 6 Sau Y2, Y4

Y8 8 Sau Y2, Y4, Y5

Y9 5 Sau   Y7

Y10 4 Sau Y2, Y4, Y6

Bài 5. 5  Bảng sau đây cho biết các công việc phải làm khi lắp đặt hệ thống điện cho
một khu nhà ở mới. Trong đó :
a- là thời gian ước tính hoàn thành công việc một cách lạc quan.
m -là thời gian ước tính hoàn thành công việc trong điều kiện bình thường
b- Thời gian ước tính hoàn thành công việc một cách bi quan. ( xảy ra trong hình

huống xấu  )
Công
việc

a
(ngày)

m
(ngày)

b
(ngày)

Trình tự
tiến hành

U1 3 6 8 Bắt đầu ngay
U2 2 4 6 Bắt đầu ngay
U3 1 2 3 Bắt đầu ngay
U4 6 7 8 Sau U3

U5 2 4 6 Sau U2 và U4

U6 6 10 14 Sau U1 và  U5

U7 1 2 4 Sau U1 và  U5

U8 3 6 9 Sau U6

U9 10 11 12 Sau U7

U10 14 16 20 Sau U3

U11 2 8 10 Sau U8vaø U9

a) Hãy tính kỳ vọng và phương sai cho các đại lượng ngẫu nhiên biểu thị thời
gian hoàn thành công việc.

b) Lập sơ đồ PERT và xác định đường găng .
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c) Tính xác suất để toàn bộ dự án được hoàn thành với thời gian không quá 40
ngày.

Bài 5. 6  Một công ty cần thực hiện một dự án gồm các công việc với các yêu cầu đặt
ra cho trong bảng sau đây. Trong đó, a là thời gian ước tính hoàn thành công việc
một cách lạc quan, m là thời gian ước tính hoàn thành công việc trong điều kiện bình
thường, b là thời gian ước tính hoàn thành công việc một cách bi quan.

Thời gian cần (tuần)Công việc

a m b

Thứ tự tiến hành

y1

y2

y3

y4

y5

y6

y7

y8

y9

y10

y11

y12

2
3

1,5
6
4
6

2,5
1,5
3
3
6
3

2,5
3,5
2,5
6,5
6

7,5
3,5
2

5,25
3,5
6,5
5,25

6
7

6,5
10
8

12
7,5
2,5
6
7

10
6

Bắt đầu ngay
Bắt đầu ngay
Bắt đầu ngay
Sau y1 hoàn thành
Sau y2, y3, y4 hoàn thành
Sau y1 hoàn thành
Sau y2, y3, y4 hoàn thành
Sau y3 hoàn thành
Sau y3 hoàn thành
Sau y5, y6, y7, y8 hoàn thành
Sau y5, y6 hoàn thành
Sau y2, y4, y9 hoàn thành

a) Hãy tính kỳ vọng và phương sai cho các đại lượng ngẫu nhiên biểu thị thời
gian hoàn thành công việc. Lập sơ đồ PERT, xác định đường găng, ước tính
thời gian trung bình để hoàn thành dự án.

b) Dựng sơ đồ PERT ngang với điều kiện công ty không thể thực hiện công việc
y8 và y9 cùng một thời điểm.

c) Tính xác suất để toàn bộ dự án được hoàn thành với thời gian không quá 25
tuần.

d) Giả sử chi phí để rút ngắn thời gian hoàn thành các công việc được cho trong
bảng sau đây ( triệu đồng/tuần)

Công việc y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 y11 y12

Chi phí 15 12 30 18 15 20 14 12 20 25 18 20

 Hãy rút ngắn thời gian trung bình hoàn thành dự án còn 16 tuần với chi phí thấp
nhất.

Bài 5.7  Một công ty cần thực hiện một dự án gồm các công việc với các yêu cầu đặt
ra cho trong bảng sau đây. Trong đó, a là thời gian ước tính hoàn thành công việc
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một cách lạc quan, m là thời gian ước tính hoàn thành công việc trong điều kiện bình
thường, b là thời gian ước tính hoàn thành công việc một cách bi quan.

Thời gian cần (tuần)Công việc

a m b

Thứ tự tiến hành

y1

y2

y3

y4

y5

y6

y7

y8

y9

y10

y11

y12

y13

y14

2
3
1
6
4
6

2,5
1,5
3
3
5

3,5
4
5

3,5
3,5
2,5
6,5
6

7,5
3,5
2

5,25
3,5
6,5
5,25

5
6

8
7
7

10
8

12
7,5
2,5
6
7
9

5,5
6
7

Bắt đầu ngay
Bắt đầu ngay
Bắt đầu ngay
Sau y1 hoàn thành
Sau y2, y3, y4 hoàn thành
Sau y1 hoàn thành
Sau y2, y3, y4 hoàn thành
Sau y3 hoàn thành
Sau y3 hoàn thành
Sau y5, y6, y7, y8 hoàn thành
Sau y5, y6 hoàn thành
Sau y2, y4, y9 hoàn thành
Sau y5, y6 hoàn thành
Sau y10, y11, y12 hoàn thành

a) Hãy tính kỳ vọng và phương sai cho các đại lượng ngẫu nhiên biểu thị thời
gian hoàn thành công việc. Lập sơ đồ PERT, xác định đường găng, ước tính
thời gian trung bình để hoàn thành dự án.

b) Dựng sơ đồ PERT ngang (theo chiều từ trái sang phải và từ trên xuống dưới)
với điều kiện công ty không thể thực hiện 5 công việc cùng một thời điểm.

c) Tính xác suất để toàn bộ dự án được hoàn thành với thời gian không quá 30
tuần.

d) Giả sử chi phí để rút ngắn thời gian hoàn thành các công việc được cho trong
bảng sau đây ( triệu đồng/tuần)

Công việc y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 y11 y12 y13 y14

Chi phí 10 12 30 18 15 20 14 12 20 25 18 20 16 25

Hãy rút ngắn thời gian trung bình hoàn thành dự án còn 19 tuần với chi phí thấp
nhất.

Bài 5.8  Các công việc của một quy trình sản xuất bộ khung kho chứa hàng băng thép
và các số liệu liên quan cho ở bảng sau :
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Công Thời gian  thành
để hoàn ( tuần )

Chi phí
 (triệuđồng) Trình tự

việc Bình
thường

Rút ngắn
còn

Bình
thường

Khi rút
ngắn

tiến hành

Y1 3 2 10 16 Bắt đầu ngay
Y2 2 1 20 27 Bắt đầu ngay
Y3 2 1 3 6 Bắt đầu ngay
Y4 7 3 13 16 Sau Y1

Y5 6 3 8,5 10 Sau Y2

Y6 2 1 40 50 Sau Y3

Y7 4 2 15 20 Sau Y4, Y5

a) Lập sơ đồ PERT với thời gian hoàn thành các công việc ở mức bình thường và
xác định đường găng.

b) Dùng phương pháp “sử dụng đường găng” để rút ngắn thời gian hoàn thành toàn
bộ quy trình xuống còn 10 tuần.

Bài 5.9 Một công ty cần thực hiện một dự án xây dựng hệ thống nhà xưởng cho sản xuất
bao gồm các công việc với các yêu cầu đặt ra cho trong bảng sau đây. Trong đó, a là thời
gian ước tính hoàn thành công việc một cách lạc quan, m là thời gian ước tính hoàn thành
công việc trong điều kiện bình thường, b là thời gian ước tính hoàn thành công việc một
cách bi quan.

Thời gian cần (tuần)Công việc

a m b

Thứ tự tiến hành

y1

y2

y3

y4

y5

y6

y7

y8

y9

y10

y11

y12

y13

y14

y15

1,5
1,5
1
6
4
6

2,5
1,5
3
3
6

3,5
4
5

0,5

2,5
2,5
2,5
6,5
6

7,5
3,5
2

5,25
3,5
6,5
5,25

5
6

1,5

4,5
3,5
7

10
8

10
5,5
2,5
6
7

10
5,5
6
7

2,5

Bắt đầu ngay
Bắt đầu ngay
Bắt đầu ngay
Sau y2 hoàn thành
Sau y1, y3, y4 hoàn thành
Sau y2 hoàn thành
Sau y1, y3, y4 hoàn thành
Sau y3 hoàn thành
Sau y3 hoàn thành
Sau y5, y6, y7, y8 hoàn thành
Sau y5, y6 hoàn thành
Sau y1, y4, y9 hoàn thành
Sau y5, y6 hoàn thành
Sau y10, y11, y12 hoàn thành
Sau y1, y4, y9 hoàn thành
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a) Hãy tính kỳ vọng và phương sai cho các đại lượng ngẫu nhiên biểu thị thời gian hoàn
thành công việc. Khi tính kỳ vọng làm tròn số phần thập phân như sau:

Khoảng (0; 0,2] (0,2; 0,4] (0,4; 0,6] (0,6,0,8] (0,8; 1)

Làm tròn thành 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Lập sơ đồ PERT, xác định đường găng, ước tính thời gian trung bình để hoàn thành dự
án.Tính xác suất để toàn bộ dự án được hoàn thành với thời gian không quá 33 tuần.

b) Lập bảng chỉ tiêu thời gian cho các công việc và dựng sơ đồ PERT ngang (theo
chiều từ trái sang phải và từ trên xuống dưới) với điều kiện nguồn nhân lực của
công ty không thể thực hiện 4 công việc cùng một thời điểm.

c) Giả sử chi phí để rút ngắn thời gian hoàn thành các công việc được cho trong bảng
sau đây ( triệu đồng/tuần)

C. việc y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 y11 y12 y13 y14 y15

Chi phí 15 12 30 18 15 20 14 12 20 25 18 20 16 10 20

Hãy rút ngắn thời gian trung bình hoàn thành dự án không quá 20 tuần với chi phí thấp
nhất và tính chi phí tăng thêm đó. Lập bảng chỉ tiêu thời gian cho các công việc và dựng
sơ đồ PERT ngang đối với kế hoạch sau khi rút ngắn thời gian trung bình hoàn thành dự
án không quá 24 tuần.

d) Dự án đang thực hiện theo kế hoạch đã lập ở (c) thì vào đầu tuần 10 có một sự cố
xảy ra làm toàn bộ công việc của công ty phải ngưng thực hiện 01 tuần. Hãy điều chỉnh
kế  hoạch sao cho thời gian trung bình hoàn thành dự án không quá 24 tuần với chi
phí thấp nhất.
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